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tỉnh sơn tây

Thành tỉnh1 ở địa phận hai xã Thuần Nghệ, Mai Trai huyện Tùng Thiện. Bốn mặt thành mỗi mặt dài
81 trượng 5 thước 5 tấc, chu vi 326 trượng 2 thước. Bên trong cao 6 thước 6 tấc, bên ngoài cao 1
trượng 1 thước. Mặt thành rộng 9 thước 5 tấc, chân thành rộng 1 trượng 5 thước. Cả hai mặt trong và
ngoài thành đều xây bằng đá ong. Thân thành kể cả đài nguyệt2 mỗi mặt đều dài 79 trượng 7 thước 7
tấc. Cửa thành mỗi cửa3 đều dài 1 trượng 7 thước 8 tấc, rộng 1 trượng 5 tấc, cao 1 trượng 3 thước 1 tấc.
Hào thành mỗi mặt đều dài 87 trượng 2 thước, cả thảy dài 348 trượng 8 thước, rộng 6 trượng 7 thước,
sâu khoảng 1 trượng. Hai bên bờ hào xây gạch đá ong. Ngoài hào đắp thêm thành bao bằng đất, phía
ngoài trồng rào tre. Bốn cửa thành đều xây bằng đá ong.

Tỉnh hạt phía nam giáp huyện Yên Hóa tỉnh Ninh Bình, phía đông nam giáp hai huyện Chương
Đức, Hoài An tỉnh Hà Nội, phía tây nam giáp châu Đà Bắc tỉnh Hưng Hóa, phía bắc giáp ba huyện Đại
Từ, Phổ Yên, Bình Xuyên tỉnh Thái Nguyên, phía đông bắc giáp hai huyện Kim Anh, Đông Ngạn tỉnh
Bắc Ninh, phía tây bắc giáp ba huyện Yên Lập, Trấn Yên, Văn Chấn tỉnh Hưng Hóa và huyện Hàm
Yên, châu Thu Châu tỉnh Tuyên Quang, phía đông giáp huyện Từ Liêm tỉnh Hà Nội, phía tây giáp ba
huyện Tam Nông, Thanh Sơn, Thanh Thủy tỉnh Hưng Hóa.

Đông tây cách nhau 81 dặm. Nam bắc cách nhau 232 dặm.

Tỉnh thống hạt 6 phủ 21 huyện:

1.Phủ Quảng Oai:
-Kiêm lý: huyện Tiên Phong.
-Thống hạt 3 huyện: Tùng Thiện, Bất Bạt, Phúc Thọ.

2.Phủ Quốc Oai:
-Kiêm lý: huyện Yên Sơn.
-Thống hạt: 3 huyện Đan Phượng, Thạch Thất, Mỹ Lương.

                                                     
1Tỉnh Sơn Tây : Theo ĐNNTC, tỉnh Sơn Tây đời Nguyễn là đất các châu: Phong Châu , Quốc Oai

, Chân Đăng  thời Đinh-Lê-Lý. Đời Trần là các lộ Tam Giang , Quốc Oai , Tam Đái
. Thời thuộc Minh thuộc các châu Từ Liêm , Tam Đái , phủ Tuyên Hoá , phủ Tam Giang
, châu Tuyên Giang , châu Tuyên Hoá , châu Đà Giang , châu Quảng Oai . Đầu đời Lê

Thái Tổ là các lộ Quốc Oai Thượng, Trung, Hạ thuộc Tây đạo. Đời Lê Thánh Tông năm Quang Thuận 7 (1466)
đặt làm Quốc Oai thừa tuyên , khi định bản đồ toàn quốc (1469) đổi là Sơn Tây thừa tuyên
 (từ 1490 đổi là xứ , từ đời Mạc về sau gọi là trấn ), gồm 6 phủ: Quốc Oai , Tam Đái , Thao

Giang , Đoan Hùng , Đà Dương , Quảng Oai . Đời Lê Trung hưng, niên hiệu Vĩnh Thịnh
(1705-1719) bỏ phủ Đà Dương, kiêng huý Trịnh Giang (1729-1740) đổi tên phủ Thao Giang làm phủ Lâm
Thao . Đầu đời Nguyễn vẫn gọi là trấn Sơn Tây, gồm 5 phủ như cũ. Năm Minh Mệnh 2 (1821) đổi phủ
Tam Đái làm phủ Tam Đa , năm sau (1822) lại đổi làm phủ Vĩnh Tường . Năm Minh Mệnh
năm 12 (1831) chia đặt tỉnh hạt, đổi trấn Sơn Tây làm tỉnh Sơn Tây  (tách huyện Từ Liêm về tỉnh Hà
Nội và huyện Tam Nông về tỉnh Hưng Hoá). Năm 13 (1832) đặt thêm phân phủ Vĩnh Tường (và 2 phân phủ
Quốc Oai, Quảng Oai, sau bỏ). Như vậy, trấn Sơn Tây đời Lê hay tỉnh Sơn Tây đời Nguyễn là vùng rộng lớn,
gồm phần đông nam tỉnh Hoà Bình (thị xã và các huyện Lương Sơn, Chương Mỹ, Kim Bôi tỉnh Hoà Bình, các
huyện Hoài Đức, Đan Phượng, Quốc Oai, Thạch Thất, Ba Vì, Phúc Thọ tỉnh Hà Tây, thành phố Việt Trì, thị xã
Phú Thọ và các huyện Lâm Thao, Sông Thao, Thanh Ba, Hạ Hoà, Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ, huyện Sơn Dương
tỉnh Tuyên Quang, và các huyện Tam Đảo, Yên Lập, Lập Thạch, Vĩnh Lạc, Phong Châu, Mê Linh, thị xã Vĩnh
Yên tỉnh Vĩnh Phúc nay.

2Ngv.: nguyệt đài , tức phần thành đắp hình bán nguyệt nhô ra phía ngoài.
3Mở 4 cửa thành, ghi ở dưới.
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3.Phủ Vĩnh Tường:
-Kiêm lý: huyện Bạch Hạc.
-Thống hạt: 2 huyện Lập Thạch, Tam Dương.

4.Phân phủ Vĩnh Tường:
-Kiêm lý: huyện Yên Lãng.
-Thống hạt: huyện Yên Lạc.

5.Phủ Lâm Thao:
-Kiêm lý: huyện Sơn Vi.
-Thống hạt: 3 huyện Cẩm Khê, Thanh Ba, Hạ Hoà.

6.Phủ Đoan Hùng:
-Kiêm lý: 2 huyện Tây Quan, Hùng Quan.
-Thống hạt: 2 huyện Phù Ninh, Sơn Dương.

Binh ngạch:
-Lính tuyển: 4.948 người.
-Thổ binh: 732 người.

Nhân đinh:
-Đinh số chính nạp: 41.618 người.

Ruộng đất:
-Ruộng đất công, tư các hạng: 3.200.633 mẫu có lẻ.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 174.273 quan.
-Nộp bằng thóc (nguyên lệ): 164.254 hộc.

Phong tục:

Các huyện thượng du tập tục quê mùa, chất phác. Các huyện hạ du phong tục khá văn nhã. Nhưng
đại để là vùng gần núi, khí chất người dân phần nhiều thô lỗ, ương ngạnh, chỉ những người có học mới
không câu nệ vào phong khí. Trong làng xóm mà có chuyện đánh nhau, rượu chè, cờ bạc thì đó là do
dân du đãng phần nhiều có thói quen thích tranh chấp kiện tụng. Thêm vào đó địa thế phần nhiều là
rừng núi thung lũng, kẻ gian phỉ dễ ẩn nấp, cho nên trộm cướp cũng xuất hiện trở lại. Người có học
xem ra hơi kém so với các tỉnh. Xét Đăng khoa lục thì Đan Phượng, Lập Thạch, Yên Lãng là trội nhất,
thứ đến là Bạch Hạc, Yên Lạc, Tiên Phong, Sơn Vi, Thạch Thất, Yên Sơn, Phúc Thọ. Thứ nữa là Bất
Bạt, Phù Ninh, Tam Dương thỉnh thoảng cũng có người đỗ đạt. Còn như Thanh Ba, Cẩm Khê, Hạ Hòa,
Sơn Dương thì trước nay chưa có người đỗ đại khoa. Người làm nghề công, thương, kỹ nghệ thì đâu
đâu cũng có nhưng không tinh xảo bằng các tỉnh Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Đông, Nam Định. Trong tỉnh
người giàu rất ít, so với của cải của các hộ giàu có các tỉnh thì còn thua xa. Cho nên dân chúng phần
nhiều tằn tiện, ít xa xỉ. Việc cưới xin, tang ma, cúng tế thì các nơi đều giống nhau. Duy các huyện Mỹ
Lương, Bất Bạt rải rác có người Thổ (Tày), người Nùng, tập tục hơi khác. Trong cả tỉnh, người theo
Nho giáo vẫn chiếm số nhiều, thứ đến là theo đạo Phật, người theo Thiên chúa giáo rất ít.

Sản vật:

Hàng năm ruộng cấy hai vụ lúa, nhưng địa thế gần núi đất cằn, cho nên thu hoạch không được
nhiều, mà chất gạo cũng không ngon lắm. Duy ở huyện Lập Thạch các xã Hương Ngạc, Bình Sơn có
giống thóc tẻ thơm1, huyện Yên Lãng các xã Hương Canh, Ngọc Canh, Tiên Khang có giống lúa canh

                                                     
1Ngv.: hương canh .
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trắng1 ăn ngon, nhưng so với nơi khác thì cũng bình thường. Đất thì trồng dâu, mía, ngô, khoai, đậu,
nơi nào cũng có. Quả thì ở huyện Đan Phượng các xã Yên Sở, Quế Dương có nhiều dừa. Huyện Phù
Ninh thì xã Chi Cát có quả hồng thị hương vị ngon. Còn như na, dứa, mít, trám đều là các thứ sản vật
bình thường.

Lâm sản thì có tre, gỗ, lá cọ, sơn, vỏ cây dó, củ nâu, mật ong, sáp ong, dầu vông, dầu dọc. Các loài
chim thú thì có hươu, nai, hổ, lợn rừng, chim công, gà lôi.

Thủy sản có cá anh vũ ở sông Bạch Hạc là ngon, nhưng loài cá này ra khỏi hang không sống được
lâu. Các loài cá khác thì cũng bình thường.

Vải dày thì huyện Tiên Phong có vải Cổ Đô, Chu Chàng. Vải mỏng thì huyện Yên Lạc có vải Vân
ổ. Lụa trơn thì huyện Thạch Thất có lụa Phùng Xá. Đồ tre trúc, nón lông ở xã Phú Vinh huyện Mỹ
Lương, tay nghề chằm dệt khá tinh xảo.

Khí hậu:

Các huyện thượng du có một số nơi thuộc vùng bìa rừng, khí núi bốc hầm hập, trời thường âm u
nhiều mưa. Thời tiết lạnh sớm, khí lam chướng nặng nề. Các huyện hạ du thủy thổ lành, không khác
các tỉnh phía đông nam. Giữa hai mùa hè thu, mưa to hàng tuần ở vùng thượng du Hưng Hóa, Tuyên
Quang đổ xuống, nước sông chảy xiết, ngoài đê nước có khi lên đến 18, 19 thước mà ruộng trong đê
vẫn khô hạn mong mưa. Giữa tháng 6, tháng 7 thường có gió lốc, gió nhỏ thì trốc cây rạp lúa, gió
mạnh thì chìm thuyền, đổ nhà, ấy cũng là do thiên nhiên gây ra như vậy, [thiệt hại] cũng chỉ xếp sau
các tỉnh phía đông nam mà thôi.

Ruộng vụ hè nước rất sâu, phải đến cuối tháng giêng mới xuống cấy. Ruộng vụ thu ít nước, phải
đến cuối tháng 8 mới xuống cấy. Như vậy việc nông so với các tỉnh là hơi muộn.

Núi sông:

Trong tỉnh hạt, những núi có tên thì có thể kể:

Núi Tản Viên ở hai huyện Bất Bạt, Tùng Thiện (1 núi liền 2 huyện). Huyện Bất Bạt còn có núi La
Phù, huyện Tùng Thiện còn có núi Tùng Sơn. Hai huyện Tam Dương, Sơn Dương có núi Tam Đảo (núi
này cũng liền 2 huyện). Huyện Tam Dương còn có các núi như Đinh Lộng (núi Trống) v.v... Huyện
Sơn Dương còn có núi Trâm Sơn, Lịch Sơn. Hai huyện Sơn Vi, Phù Ninh có núi Thẩm Sơn (núi Thắm).
Huyện Sơn Vi còn có núi Hùng Sơn, huyện Phù Ninh còn có núi Nghi Địch. Huyện Yên Sơn có núi Sài
Sơn (núi Thầy), Quy Sơn (núi Rùa), Long Sơn (núi Rồng), núi Phượng Hoàng, núi Tử Trầm, núi
Hoàng Xá. Huyện Thạch Thất có núi Câu Lậu. Huyện Mỹ Lương có núi Trùng Bàn. Huyện Lập Thạch
có các núi Lập Thạch, Long Động, Sáng Di. Huyện Tiên Phong có núi Cổ Pháp. Huyện Phúc Thọ có
núi Viễn Sơn. Huyện Hạ Hoà có núi Phượng Dực. Huyện Tây Quan có các núi Ninh Sơn, Vạn Sơn,
Đẩu Sơn, Bà Đà, Vọng Cương. Huyện Hùng Quan có các núi Đoạn Sơn, Minh Cầm, Thạch Sơn, Hổ
Nham Động.

Đường sông, kể những sông lớn, như: sông Lô, sông Thao, sông Hạc, sông Đà. Thứ đến là: sông
Lôi, sông Đáy, sông Hát, sông Nguyệt Đức, sông Mỹ Giang, sông Chiết Giang.

Danh thắng:

-Huyện Phúc Thọ: có miếu Văn thánh, đền thờ Phùng Vương, đền thờ Ngô Vương, miếu Hai Bà Trưng.

-Huyện Bất Bạt: có đền Thánh mẫu, miếu Tản Viên Sơn.

-Huyện Sơn Vi: có miếu Hùng Vương Sơn.

-Huyện Tam Dương: có núi Tam Đảo, chùa Tây Thiên.

                                                     
1Ngv.: bạch canh , tức giống tẻ trắng, gạo mềm.
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-Huyện Yên Sơn: có chùa Sài Sơn (chùa Thầy), chùa Quảng Nghiêm, chùa Lạc Lâm, đền Văn Xương.

-Huyện Tùng Thiện: có điện Đông Cung, điện Nam Cung, cung Hạ Thần, chùa Tùng Sơn.

-Huyện Thạch Thất: có núi Câu Lậu, chùa Tây Phương.

-Huyện Đan Phượng: có miếu Lý Nam Đế, đền thờ Lý Phục Man, chùa Đôi Hồi, quán Linh Tiên.

-Huyện Bạch Hạc: có miếu Hà Thần, đền Tam Giang, chùa Hoa Long.

-Huyện Lập Thạch: có đền Tả Tướng và đền Tiết Nghĩa.

-Huyện Hùng Quan: có núi Thạch Sơn, động Hổ Nham.

Đường đi:

-Một đường quan báo phía đông từ địa giới huyện Từ Liêm tỉnh Hà Nội đi qua các trạm Sơn Xá,
Sơn Đồng, Sơn Quang, qua trạm Hưng Nông tỉnh Hưng Hóa, lại qua các xã Sơn Thạch, Sơn Bình, Sơn
Vân, Sơn Hoà, đến địa giới huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang, dài 255 dặm, rộng 1 trượng.

-Một đường quan báo cũ, từ thành tỉnh đi về phía bắc đến huyện Tam Dương giáp địa giới huyện
Bình Xuyên tỉnh Thái Nguyên dài 67 dặm, rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ thành tỉnh đi về phía tây nam, qua huyện Tùng Thiện đến huyện Bất Bạt, giáp
địa giới châu Đà Bắc tỉnh Hưng Hóa, dài 73 dặm, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ thành tỉnh đi về phía đông nam đến huyện Mỹ Lương, giáp địa giới huyện Hoài
An tỉnh Hà Nội, dài 102 dặm, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ thành tỉnh đi về phía đông bắc đến huyện Yên Lãng, giáp địa giới huyện Kim
Anh tỉnh Bắc Ninh, dài 51 dặm, rộng 5 thước.

-Một con đường nhỏ từ thành tỉnh đi về phía đông đến huyện Phúc Thọ, dài 4 dặm 93 trượng, rộng
5 thước.

Phủ Quảng Oai

Phủ Quảng Oai1 ở phía tây cách thành tỉnh 16 dặm. Thành phủ đặt ở địa phận ba xã Tây Đằng, Vân
Trai, Lai Bồ huyện Tiên Phong. Thành xây bằng đất, chu vi 4 mặt 206 trượng 3 thước. Bên trong cao 4
thước, bên ngoài cao 7 thước 2 tấc. Mặt thành rộng 8 thước, chân thành rộng 1 trượng 5 thước. Trên
mặt thành đặt 4 cỗ súng. Thành có 3 cửa, đều xây bằng đá. Bốn phía đều có hào, cộng chiều dài 208
trượng 6 thước. Hào rộng 2 trượng, sâu 5 thước.

Phủ hạt phía đông giáp sông Hát Giang, đối bờ là địa giới huyện Đan Phượng. Phía tây giáp sông
Thao, đối bờ là địa giới huyện Sơn Vi. Phía nam giáp huyện Mỹ Lương. Phía bắc giáp sông Hạc Giang,
đối bờ là địa giới huyện Bạch Hạc.

Đông tây cách nhau 64 dặm. Nam bắc cách nhau 57 dặm.

Năm Tự Đức 24 (1871) phủ hạt bị nước sông dâng ngập, đê điều bị vỡ, nước lũ tràn vào, phủ thành
bị phù sa bồi lấp, chưa tu sửa được. Hiện nay phủ đường phải đặt tại nhà dân ở xã Tây Đằng để làm việc.

                                                     
1Phủ Quảng Oai: Đời Lý là châu Quảng Oai , cuối Trần-Hồ là trấn Quảng Oai . Thời thuộc Minh

lại đổi gọi là châu. Năm Quang Thuận 10 (1469) định bản đồ cả nước, đặt làm phủ Quảng Oai thuộc Sơn Tây
thừa tuyên, gồm 2 huyện Mỹ Lương và Ma Nghĩa. Đời Lê Trung hưng, trong khoảng niên hiệu Vĩnh Thịnh
(1705-1719) nhập huyện Bất Bạt (trước thuộc phủ Đà Dương) vào phủ này. Năm Cảnh Hưng 3 (1742) tách
huyện Mỹ Lương sang phủ Quốc Oai, lại tách huyện Tiên Phong (trước thuộc phủ Tam Đái) và huyện Phúc
Lộc (trước thuộc phủ Quốc Oai) cho thuộc vào Quảng Oai. Đầu Nguyễn vẫn theo thế. Năm Minh Mệnh 3
(1822) tách hai huyện Minh Nghĩa và Bất Bạt làm phân phủ Quảng Oai, đến năm Tự Đức 5 (1852) bỏ phân
phủ. Nay là đất các huyện Ba Vì, Phúc Thọ tỉnh Hà Tây.
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1-Huyện Tiên Phong do phủ kiêm lý, 7 tổng:
1.Tổng Tây Đằng 2.Tổng Chu Chàng 3.Tổng Phú Xuyên 4.Tổng Thanh Lãng
5.Tổng Thanh Mai 6.Tổng Mộc Hoàn 7.Tổng Tang Thác

Thống hạt 3 huyện: Phúc Thọ, Tùng Thiện, Bất Bạt, gồm 24 tổng:

1-Huyện Phúc Thọ, 11 tổng:
1.Tổng Thụy Phiêu 2.Tổng Nhân Lý 3.Tổng Cam Giá Thượng
4.Tổng Cam Giá Thịnh 5.Tổng Phù Sa 6.Tổng Cựu Đình 7.Tổng Võng Xuyên
8.Tổng Xuân Vân 9.Tổng Phú Châu 10.Tổng Phù Long 11.Tổng Tảo Thượng

2-Huyện Bất Bạt, 7 tổng
1.Tổng Khê Thượng 2.Tổng Hạ Bì 3.Tổng La Phù 4.Tổng Lương Khê
5.Tổng Tu Vũ 6.Tổng Hoằng Nhuệ 7.Tổng Cao Phong

3-Huyện Tùng Thiện, 6 tổng:
1.Tổng Thanh Vị 2.Tổng Cẩm Đới 3.Tổng Bối Sơn 4.Tổng Vật Lại
5.Tổng Mỹ Khê 6.Tổng Phú Hữu

Binh ngạch:
-Lính tuyển: 613 người.
-Thổ binh: 48 người.

Nhân đinh:
-Đinh số chính nạp: 6.417 người.

Ruộng đất:
-Ruộng đất công, tư các hạng: 53.255 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 32.043 quan.
-Nộp bằng thóc: 23.688 hộc.

Phong tục:

Các huyện Tiên Phong, Phúc Thọ, Bất Bạt đều có học hành, riêng huyện Tùng Thiện thì ít người có
học. Ngoài ra thì đàn ông cày ruộng, kiếm củi, chăn nuôi, đàn bà buôn bán, trồng dâu nuôi tằm. Đại để
phong tục chuộng sự cần kiệm. Các việc cưới xin, tang ma, cúng tế không xa xỉ lắm. Chỉ có 2 tổng
Hoằng Nhuệ, Cao Phong thuộc huyện Bất Bạt thì phong tục của người Thổ hơi khác. Nhiều người theo
đạo Phật, ít người theo Thiên chúa giáo.

Sản vật:

Mỗi năm hai vụ lúa. Thổ sản như dâu, mía, khoai, đậu, ngô các nơi đều có. Ngoài ra quả vải, nhãn,
mít, dứa, chuối đều là sản vật bình thường. Duy núi Cổ Pháp ở huyện Tiên Phong có đất màu vàng
(hoàng thổ), núi La Phù ở huyện Bất Bạt có đá mài tiền1, xã Tảo Hạ huyện Phúc Thọ có cau bốn mùa.
Các vật ấy cũng chỉ để dùng mà thôi. Các xã Cổ Đô, Chu Chàng huyện Tiên Phong có lụa dày, nghề
dệt cũng tinh xảo.

Khí hậu:

Mưa gió, lạnh nóng cũng bình thường như khí hậu các nơi trong tỉnh. Duy hai tổng Nhân Lý, Thụy
Phiêu huyện Phúc Thọ và ba tổng Tu Vũ, Hoằng Nhuệ, Cao Phong huyện Bất Bạt, hai tổng Bối Sơn,
Mỹ Khê huyện Tùng Thiện đều thuộc vùng rừng núi, nhiều khí lam chướng và khí lạnh cũng đến sớm.

                                                     
1Ngv.: ma tiền thạch . Theo ĐNNTC, đời Tự Đức, Cục Thông Bảo dùng loại đá nhám ở Bất Bạt để mài

tiền (tiền đồng sau khi đúc ra cần mài cho nhẵn gờ cạnh).
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Sông núi:

Núi Tản Viên ở địa giới 2 huyện Bất Bạt, Tùng Thiện, là ngọn trấn sơn của cả tỉnh.

Huyện Bất Bạt còn có núi La Phù. Huyện Tùng Thiện còn có núi Tùng Sơn. Huyện Tiên Phong có
núi Cổ Pháp. Huyện Phúc Thọ có núi Viễn Sơn.

-Một dòng sông lớn từ giang phận châu Đà Bắc tỉnh Hưng Hóa chảy qua huyện Bất Bạt đến ngã ba
Nông. Đó là sông Đà.

-Một dòng sông lớn từ ngã ba Nông chảy qua huyện Tiên Phong, đến ngã ba Hạc. Đó là sông Thao.

-Một dòng sông lớn từ ngã ba Hạc chảy qua địa giới 2 huyện Tiên Phong, Phúc Thọ đến sông Hát
Giang. Đó là sông Hạc.

Danh thắng:

Huyện Bất Bạt có đền Thánh mẫu, miếu Tản Viên Sơn.

Huyện Phúc Thọ có đền thờ Phùng Vương và đền thờ Ngô Vương, miếu Hai Bà Trưng.

Huyện Tùng Thiện có chùa Tùng Sơn.

Đường đi:

-Một đường quan báo phía trên từ bến đò Phú Nhiêu huyện Bất Bạt qua trạm Sơn Quang, qua thành
tỉnh, dưới đến giáp địa giới 2 huyện Thạch Thất, Yên Sơn, dài 61 dặm, rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía tây nam đến địa giới huyện Bất Bạt, dài 24 dặm, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía tây bắc đến bến đò Cổ Đô dài 17 dặm, rộng 5 thước.

-Một đường quan báo cũ ở bên phải sông, từ chỗ giáp bến đò Phú Nhi đến địa giới huyện Bạch
Hạc, dài 6 dặm, rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ phủ thành đi về phía đông đến địa giới hai huyện Thạch Thất, Yên Sơn, dài 27
dặm 13 trượng, rộng 7 thước.

-Một đường nhỏ từ phủ thành đi về phía bắc đến sông Hạc Giang, dài 3 dặm 20 trượng 6 thước,
rộng 5 thước.

Huyện Tiên Phong

Huyện Tiên Phong1 do phủ Quảng Oai kiêm lý.

Huyện hạt phía đông giáp huyện Phúc Thọ, phía tây giáp sông Thao, đối bờ là địa giới hai huyện
Sơn Vi, Phù Ninh, phía nam giáp huyện Tùng Thiện, phía bắc giáp sông Hạc, đối bờ là địa giới huyện
Bạch Hạc.

Đông tây cách nhau 32 dặm. Nam bắc cách nhau 21 dặm.

Huyện có 7 tổng, gồm 47 xã, thôn, phường:

1-Tổng Tây Đằng, 6 xã:
1.Xã Tây Đằng 2.Xã Lai Bồ 3.Xã Vĩnh Phệ 4.Xã Kim Bí
5.Xã Bằng Lũng 6.Xã Vân Trai

                                                     
1Huyện Tiên Phong: Tên huyện đặt từ năm Quang Thuận 10 (1469) đời Lê Thánh Tông là Tân Phong ,

thuộc phủ Tam Đái. Đời Lê Trung hưng, kiêng huý Kính Tông Lê Duy Tân, đổi gọi là huyện Tiên Phong
. Năm Cảnh Hưng 3 (1742) đổi thuộc phủ Quảng Oai. Triều Nguyễn vẫn theo thế. Nay thuộc huyện Ba Vì

tỉnh Hà Tây.
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2-Tổng Chu Chàng, 9 xã:
1.Xã Chu Chàng 2.Xã Cao Cương 3.Xã Vị Nhuế 4.Xã Quang Hóc
5.Xã Thanh Lũng 6.Xã Cổ Lãm 7.Xã Đông Viên 8.Xã Chàng Độ
9.Xã Minh Châu

3-Tổng Thanh Mai, 6 xã:
1.Xã Thanh Mai 2.Xã Trạch My 3.Xã Tuấn Xuyên 4.Xã Cổ Pháp
5.Xã Vân Hội 6.Xã Trạch My Trù

4-Tổng Thanh Lãng, 5 xã:
1.Xã Thanh Lãng 2.Xã Thanh Trì 3.Xã Chiêu Minh 4.Xã La Phẩm
5.Xã Hoắc Sa

5-Tổng Mộc Hoàn, 5 xã:
1.Xã Mộc Hoàn 2.Xã Trường Châu 3.Xã Cổ Đô 4.Xã Vu Châu
5.Xã Viên Châu

6-Tổng Tang Thác, 10 xã, thôn:
1.Thôn Hệ xã Tang Thác 2.Thôn Môn Trì xã Tang Thác
3.Thôn Khách Nhi1 xã Tang Thác 4.Xã Lục Châu 5.Xã Cam Giá
6.Xã Kim Đê 7.Xã Chân Châu 8.Xã Hoàng Xá 9.Xã Phú Đa2

10.Xã Duy Phiên

7-Tổng Phú Xuyên, 6 xã:
1.Xã Phú Xuyên 2.Xã Hạc Sơn 3.Xã Phong Châu 4.Xã Phương Khê
5.Xã Hoắc Châu 6.Xã Phương Châu

Binh ngạch:
-Lính tuyển: 178 người.

Nhân đinh:
-Đinh số chính nạp: 2.204 người.

Ruộng đất:
-Ruộng đất công tư các hạng: 19.453 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 13.553 quan.
-Nộp bằng thóc: 6.986 hộc.

Phong tục:

Trong huyện có nhiều người đi học nên rất chuộng văn nhã. Ngoài ra đàn ông thì cày bừa, đàn bà
nuôi tằm dệt vải, tập tục đại để cần cù tiết kiệm. Việc cưới xin, tang ma, cúng tế tuỳ điều kiện từng
nhà. Nhiều người theo đạo Phật, ít người theo Thiên chúa giáo.

Sản vật:

Ruộng trồng cả lúa tẻ, lúa nếp. Đất trồng dâu, mía, khoai, đậu, ngô. Hoa lợi thì có cau, chuối, đều
là sản vật thường có. Chỉ có núi Cổ Pháp có đất màu vàng, các xã Chu Chàng, Cổ Đô có lụa dày là khá
có tiếng.

                                                     
1Thôn Khách Nhi xã Tang Thác: Đầu đời Nguyễn về trước là thôn Dung Nhi , từ 1841 kiêng đồng âm chữ

Dung (tiểu tự vua Thiệu Trị), đổi là thôn Khách Nhi .
2Xã Phú Đa: Từ đầu Nguyễn trở về trước là xã Phú Hoa . Đầu đời Thiệu Trị kiêng huý chữ Hoa, đổi là Phú

Đa .



Tỉnh Sơn tây Đồng khánh địa dư chí

910

Khí hậu:

Mưa gió bình thường, lạnh nóng cũng giống như các tỉnh khác. Lúa vụ thu thì tháng 5 gieo mạ,
tháng 6 xuống cấy, tháng 10 gặt thóc. Lúa vụ hè thì tháng 9, tháng 10 gieo mạ, tháng 11 xuống cấy,
tháng 5 gặt thóc.

Sông núi:

Xã Cổ Pháp có núi Cổ Pháp, trên núi đất sỏi xen tạp, màu đất vàng nhạt.

-Một dòng sông lớn tiếp liền với giang phận huyện Bất Bạt, qua địa giới huyện đến ngã ba Nông.
Đó là sông Đà, dài 3 dặm 12 trượng, rộng 130 trượng, sâu khoảng 3 trượng 4-5 thước.

-Một dòng sông lớn từ ngã ba Nông, qua địa giới huyện, đến ngã ba Hạc. Đó là sông Thao, dài 28
dặm, rộng 289 trượng 3 thước, sâu khoảng 6 trượng 5-6 thước.

-Một dòng sông lớn từ ngã ba Hạc, qua địa giới huyện, đến giang phận huyện Phúc Thọ. Đó là sông
Hạc (Hạc giang), dài 22 dặm, rộng 155 trượng, sâu khoảng 7-8 thước.

Danh thắng:

Trong huyện không có danh thắng.

Đường đi:

-Một đường quan báo trên từ chỗ giáp địa giới huyện Tùng Thiện, qua trạm Sơn Quang, dưới đến
giáp giới huyện Phúc Thọ, dài 11 dặm, rộng 1 trượng.

-Một đường quan báo ở bên phải sông, từ bến đò Phú Nhi đến giáp địa giới huyện Bạch Hạc, dài 6
dặm, rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây, qua địa giới huyện Tùng Thiện, đến bến đò Cổ Đô, dài
17 dặm, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây, qua mặt đê, đến xã Vân Hội giáp địa giới huyện Bất
Bạt, dài 25 dặm.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông, đến xã Đông Viên, giáp giới huyện Phúc Thọ, dài 15 dặm.

-Một đường quan báo từ chỗ giáp địa giới huyện Tùng Thiện đến giáp bến đò Phú Nhiêu huyện Bất
Bạt, dài 1 dặm 32 trượng, rộng 1 trượng.

Huyện Tùng Thiện

Tùng Thiện1 là huyện thống hạt của phủ Quảng Oai, giáp phía nam thành tỉnh. Huyện lỵ đặt ở địa
phận thôn ái Mộ.

Huyện hạt phía đông giáp địa giới huyện Thạch Thất, phía tây giáp giới huyện Bất Bạt, phía nam
giáp giới huyện Mỹ Lương, phía bắc giáp giới hai huyện Tiên Phong, Phúc Thọ.

Đông tây cách nhau 35 dặm. Nam bắc cách nhau 28 dặm.

Huyện có 6 tổng, gồm 45 xã, thôn, phố:

1-Tổng Thanh Vị, 13 xã, thôn, phố:
1.Xã Thanh Vị 2.Xã Tây Vị 3.Xã Vị Thủy 4.Xã Sơn Lộc

                                                     
1Huyện Tùng Thiện: Thời thuộc Minh là huyện Ma Lung . Đời Lê Thánh Tông đổi là huyện Ma Nghĩa

 thuộc phủ Quảng Oai. Cuối Lê sơ, trong khoảng niên hiệu Quang Thiệu (1516-1522) đổi là huyện Minh
Nghĩa . Các triều sau vẫn theo thế. Năm Tự Đức 7 (1854) đổi là huyện Tùng Thiện . Nay là đất
huyện Ba Vì tỉnh Hà Tây.
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5.Thôn ái Mộ 6.Thôn Thanh Trì 7.Thôn Yên Bảo 8.Thôn Vân Già
9.Thôn Nghĩa Phủ 10.Xã Mai Trai 11.Thôn Đạm Trai 12.Phố Tân Hội
13.Xã Thuần Nghệ

2-Tổng Bối Sơn, 4 xã:
1.Xã Bối Sơn 2.Xã Kim Đới 3.Xã Nghĩa Sơn 4.Xã Yên Bài

3-Tổng Mỹ Khê1, 4 xã:
1.Xã Mỹ Khê2 2.Xã Vân Mộng 3.Xã Hiệu Lực 4.Xã Yên Bạc

4-Tổng Cẩm Đới, 6 xã, thôn:
1.Xã Cẩm Đới 2.Xã Bằng Niêm 3.Thôn Yên Thịnh 4.Xã Bằng Lộng
5.Xã Vô Khuy 6.Xã Ngọc Nhĩ

5-Tổng Phú Hữu, 11 xã:
1.Xã Phú Hữu 2.Xã Cao Lộng 3.Xã Lương Mông 4.Xã Yên Kỳ
5.Xã Thừa Lệnh 6.Xã Minh Đạo 7.Xã Thuận Yên 8.Xã Yên Mật
9.Xã Phúc Lâu 10.Xã Phú Nghĩa 11.Xã Đồng Phú

6-Tổng Vật Lại, 7 xã:
1.Xã Vật Lại 2.Xã Vật Yên 3.Xã Yên Bồ 4.Xã Vật Phụ
5.Xã Phù Câu 6.Xã Tri Lai 7.Xã Đồng Bảng

Binh ngạch:
-Lính tuyển: 83 người.
-Thổ binh: 48 mgười.

Nhân đinh:
-Đinh số chính nạp: 684 người.

Ruộng đất:
-Ruộng đất công tư các hạng: 8.893 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 2.861 quan.
-Nộp bằng thóc: 4.843 hộc.

Phong tục:

ít người đi học, ở những nơi mặt phố xung quanh tỉnh, phong tục chuộng văn nhã. ở hương thôn
quê mùa, tục chuộng chất phác. Đàn ông cày ruộng kiếm củi. Đàn bà chăn tằm dệt vải, đại để cần cù
tằn tiện. Đông người theo đạo Phật, ít người theo Thiên chúa giáo.

Sản vật:

Ruộng trồng cả lúa tẻ, lúa nếp. Đất trồng dâu, mía, khoai, đậu, ngô. Ngoài ra các hoa lợi khác đều
là sản vật thông thường.

Khí hậu:

Mưa gió bình thường, rét, nóng cũng như ở tỉnh. Duy hai tổng Bối Sơn, Mỹ Khê thuộc lâm phận có
nhiều lam chướng, khí lạnh cũng đến sớm.

Sông núi:

-Núi Tản Viên ở hai xã Vân Mộng, Cẩm Đới.

                                                     
1Xem chú sát dưới.
2Tổng và xã Mỹ Khê: Từ đời Minh Mệnh về trước là tổng và xã Mỹ Tuyền . Năm đầu niên hiệu Thiệu Trị

(1841) kiêng đồng âm tên huý vua Thiệu Trị, đổi là Mỹ Xuyên .
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-Núi Tùng Sơn ở thôn ái Mộ.

-Một sông nhỏ bắt nguồn từ sau núi Tản Viên, chảy qua địa giới của huyện, uốn quanh bao lấy phía
nam thành tỉnh, đến giang phận huyện Thạch Thất. Đó là sông Chiết Giang, dài 27 dặm, rộng 5 trượng,
sâu khoảng 1 trượng 4-5 thước.

Danh thắng:

-Đàn Xã tắc, Đàn Sơn xuyên: ở địa giới thôn Vân Già.

-Điện Đông Cung, miếu Hội đồng, miếu Thành hoàng: ở địa giới thôn Nghĩa Phủ.

-Điện Nam Cung: ở xã Yên Bạc.

-Cung Hạ Thần: ở xã Cẩm Đới.

-Chùa Tùng Sơn: ở thôn ái Mộ.

-Chùa Khánh Sơn: ở xã Thanh Vị.

Đường đi:

-Một đường quan báo trên từ chỗ giáp bến đò Phú Nhiêu huyện Bất Bạt, qua địa giới huyện Tiên
Phong, đi qua thành tỉnh xuống đến giáp địa giới huyện Thạch Thất, dài 18 dặm, rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ trên từ chỗ giáp địa giới huyện Tiên Phong, đến cầu Vật Phụ, dài 4 dặm 10 trượng,
rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ trên từ chỗ giáp địa giới huyện Bất Bạt, phía dưới đến tiếp giáp đường quan báo,
dài 23 dặm, rộng 7 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía bắc, đến cửa Nam ổ ở thành tỉnh, dài 2 dặm 100 trượng,
rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây, đến tổng Cẩm Đới giáp huyện Bất Bạt, dài 27 dặm, rộng
khoảng 4 thước.

-Một đường nhỏ từ chỗ giáp đường quan báo đến địa giới xã Vân Già, dài 1 dặm 15 trượng, rộng 5
thước.

Huyện Phúc Thọ

Phúc Thọ1 là huyện thống hạt của phủ Quảng Oai, giáp phía đông bắc thành tỉnh. Huyện lỵ đóng ở
địa phận xã Liên Chiểu2.

Huyện hạt phía đông giáp địa giới huyện Đan Phượng, phía tây giáp địa giới huyện Tiên Phong,
phía nam giáp địa giới hai huyện Yên Sơn, Tùng Thiện, phía bắc giáp địa giới hai huyện Bạch Hạc,
Tiên Phong.

Đông tây cách nhau 55 dặm 10 trượng. Nam bắc cách nhau 3 (?) dặm 10 trượng 5 thước3.

Huyện có 11 tổng, gồm 58 xã thôn:

                                                     
1Huyện Phúc Thọ: Thời thuộc Hán là đất huyện Mê Linh. Đời Lê Thánh Tông năm Quang Thuận 10 (1469) đặt

làm huyện Phúc Lộc  thuộc phủ Quốc Oai. Năm Cảnh Hưng 3 (1742) đổi huyện Phúc Lộc thuộc vào
phủ Quảng Oai. Đời Tây Sơn kiêng chữ Phúc (tránh chữ họ Nguyễn Phúc của chúa Nguyễn), đổi làm huyện
Phú Lộc . Đầu đời Gia Long lấy lại tên cũ là Phúc Lộc. Năm Minh Mệnh 3 (1822) đổi là huyện Phúc
Thọ . Nay là huyện Phúc Thọ tỉnh Hà Tây.

2Xã Liên Chiểu, đọc theo tên Nôm là xã Sen Chiểu.
3Ngv.:  (tam lý thập trượng ngũ xích): chắc có nhầm lẫn trong chữ số chép đây.
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1-Tổng Thụy Phiêu, 4 xã:
1.Xã Thụy Phiêu 2.Xã Yên Phụ 3.Xã Đông Lâu 4.Xã Yên Khoái

2-Tổng Cam Giá Thượng, 5 xã:
1.Xã Cam Cao 2.Xã Cam Đà 3.Xã Nam Yên1 4.Xã Bài Nha
5.Xã Quỳnh Lâm

3-Tổng Nhân Lý, 5 xã:
1.Xã Nhân Lý 2.Xã Xuân Hương 3.Xã Lễ Khê2 4.Xã Văn Khê
5.Xã Tam Sơn

4-Tổng Cam Giá Thịnh, 7 xã, giáp:
1.Xã Cam Giá Thịnh 2.Xã Đông Sàng 3.Xã Phú Nhi 4.Xã Mông Phụ
5.Giáp Đoài Thượng 6.Xã Cam Lâm3 7.Xã Yên Mỹ

5-Tổng Phù Sa, 7 xã:
1.Xã Phù Sa 2.Xã Thanh Chiểu 3.Xã Thiều Xuân 4.Xã Tiền Huân
5.Xã Liên Chiểu (Sen Chiểu) 6.Xã Phương Độ 7.Xã Đông Huỳnh

6-Tổng Võng Xuyên, 6 xã:
1.Xã Võng Xuyên Nội 2.Xã Võng Xuyên Ngoại 3.Xã Phú Trạch
4.Xã Lộc Dã 5.Xã Bảo Lộc 6.Xã Nghĩa Lộ

7-Tổng Cựu Đình, 7 xã:
1.Xã Cựu Đình 2.Xã Cẩm Đình 3.Xã Phương Đình4 4.Xã Vân Đình
5.Xã Phượng Kỳ 6.Xã Phúc Lộc 7.Xã Hậu Lộc

8-Tổng Xuân Vân, 5 xã, thôn:
1.Thôn Xuân Vân Đông 2.Thôn Xuân Vân Đoài
3.Xã Tang Lục 4.Xã Kim Lâu 5.Xã Cựu Lục

9-Tổng Phú Châu, 2 xã:
1.Xã Phú Châu 2.Xã Cốc Tiên

10-Tổng Phù Long, 4 xã:
1.Xã Phù Long 2.Xã Bảo Vệ 3.Xã Triệu Xuyên 4.Xã Hát Môn

11-Tổng Tảo Thượng5, 6 xã:
1.Xã Tảo Thượng6 2.Xã Tảo Hạ7 3.Xã Hoành Tảo8 4.Xã Hương Tảo9

5.Xã Tang Nén 6.Xã Thu Vi

                                                     
1Xã Nam Yên: Từ đầu đời Tự Đức về trước là xã Nam Nguyễn , từ năm Tự Đức 14 (1861) kiêng họ vua,

đổi làm xã Nam Yên .
2Xã Lễ Khê: Từ đời Minh Mệnh về trước là xã Lễ Tuyền . Năm đầu niên hiệu Thiệu Trị (1841) kiêng đồng

âm tên huý vua Thiệu Trị, đổi là Lễ Xuyên .
3Xã Cam Lâm: Từ đời Minh Mệnh về trước là xã Cam Tuyền . Năm đầu đời Thiệu Trị (1841), kiêng đồng

âm tên huý vua Thiệu Trị, đổi là xã Cam Lâm .
4Xã Phương Đình: Từ đầu Nguyễn trở về trước là xã Hoa Đình . Đầu đời Thiệu Trị kiêng huý chữ Hoa, đổi

là Phương Đình .
5Xem chú sát dưới.
6Tổng và xã Tảo Thượng: Từ đầu Nguyễn về trước là Cảo Thượng , từ 1836 theo lệnh kiêng huý đời Minh

Mệnh, đổi là Tảo Thượng .
7Xã Tảo Hạ: Trước là xã Cảo Hạ , sau đổi Tảo Hạ .
8Xã Hoành Tảo: Trước là xã Hoành Cảo , sau đổi Hoành Tảo .
9Xã Hương Tảo: Trước là xã Hương Cảo , sau đổi Hương Tảo .
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Binh ngạch:
-Lính tuyển: 267 người.

Nhân đinh:
-Đinh số chính nạp: 2.427 người.

Ruộng đất:
-Ruộng đất công, tư các hạng: 14.995 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 10.556 quan.
-Nộp bằng thóc: 6.866 hộc.

Phong tục:

Có nhiều người đi học, phong tục cũng văn nhã. Duy ở Đông Sàng có buôn bán nên phần nhiều
giảo trá. Con gái ở Tảo Thượng phần nhiều phản bội chồng, cho nên ngạn ngữ có câu: "Chớ kết bạn
Đông Sàng, chớ lấy vợ Tảo Thượng"! Ngoài ra thì đàn ông cày ruộng, đàn bà chăn tằm dệt vải, đại để
là cần cù, tằn tiện. Người theo đạo Phật nhiều, người theo Thiên chúa giáo ít.

Sản vật:

Mỗi năm hai vụ lúa. Các thứ thổ sản như dâu, mía, khoai, đậu thì rải rác các nơi đều có. Còn như
vải quả, nhãn, dưa hấu, chuối đều chỉ là sản vật thường có. Duy xã Tảo Hạ có cau bốn mùa rất ngon.

Khí hậu:

Gió, mưa, rét, nắng bình thường như các tỉnh khác. Duy dân cư hai tổng Nhân Lý, Thụy Phiêu là
vùng đất đồi liền nhau, khí lam chướng khá nặng nề, khí rét cũng đến sớm.

Sông núi:

Núi Viễn Sơn ở xã Hạc Hải, trên núi trước có chùa.

-Một dòng sông lớn tiếp liền giang phận huyện Tiên Phong, qua huyện hạt, chảy qua thành tỉnh,
đến cửa khẩu sông Hát Giang thì chia dòng. Đó là sông Hạc, dài 28 dặm, rộng 132 trượng, sâu khoảng
4 trượng 2-3 thước.

-Một sông nhỏ tiếp giang phận sông Hạc, chảy qua địa giới huyện, đến giang phận huyện Yên Sơn.
Đó là sông Hát, dài 18 dặm rộng 6 trượng, sâu khoảng 1 trượng.

-Một sông nhỏ bắt nguồn từ sau núi Tản Viên, chảy qua địa giới huyện, vòng ôm lấy phía nam
thành tỉnh, thông với giang phận Tùng Thiện. Đó là sông Chiết Giang, dài 31 dặm rộng 4 trượng, sâu
khoảng 1 trượng.

Danh thắng:

-Miếu Văn thánh của tỉnh: ở xã Mông Phụ.

-Đền Phùng Vương: ở xã Cam Lâm.

-Đền Ngô Vương: ở xã Cam Lâm.

-Miếu Hai Bà Trưng: ở xã Hát Môn.

Đường đi:

-Một đường quan báo trên giáp giới huyện Tiên Phong, dưới đến giáp huyện Tùng Thiện, dài 6 dặm
70 trượng, rộng 1 trượng.

-Một đường quan báo trên từ giáp giới huyện Thạch Thất, dưới đến giáp giới huyện Yên Sơn, dài 5
dặm 40 trượng, rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây đến giáp đường quan báo, dài 4 dặm 50 trượng, rộng 5
thước.
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-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông, qua mặt đê đến giáp giới bờ sông lớn dài 1 dặm 66
trượng, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía nam, qua đường quan báo, đến giáp giới huyện Thạch Thất,
dài 2 dặm 43 trượng, rộng 5 thước.

Huyện Bất Bạt

Bất Bạt1 là huyện thống hạt của phủ Quảng Oai. Huyện lỵ đóng ở xã Đan Thê.

Huyện hạt phía đông giáp giới hai huyện Tùng Thiện, Mỹ Lương, phía tây giáp giới các huyện
Thanh Sơn, Tam Nông, Đà Bắc của tỉnh Hưng Hóa, phía nam giáp giới phủ Nho Quan tỉnh Ninh Bình
và châu Đà Bắc tỉnh Hưng Hóa. Phía bắc giáp 2 huyện Tiên Phong, Tùng Thiện và địa giới huyện Tam
Nông tỉnh Hưng Hóa.

Đông tây cách nhau 16 dặm. Nam bắc cách nhau 79 dặm.

Huyện có 7 tổng, gồm 51 xã, phường, thôn, sách:

1-Tổng Khê Thượng, 6 xã:
1.Xã Khê Thượng 2.Xã Thái Bạt 3.Xã Tùng Lệnh 4.Xã Trí Phú
5.Xã Phú Nhiêu2 6.Xã Trung Hà

2-Tổng Hạ Bì, 10 xã, thôn:
1.Xã Quang Bị 2.Thôn Đông Thị 3.Thôn Mai Miếu 4.Xã Thu Thập
5.Xã Xuân Dương 6.Xã Hạ Bì 7.Xã Đào Xá 8.Thôn Bì Châu
9.Xã La Thượng 10.Xã La Hạ

3-Tổng La Phù, 10 xã:
1.Xã Đan Thê 2.Xã Bảo An 3.Xã Thượng Lộc 4.Xã Động Lâm
5.Xã Tang Ma 6.Xã Phương Viên3 7.Xã Thạch Uyên 8.Xã La Phù
9.Xã Viễn Lãm 10.Xã Thạch Xá

4-Tổng Lương Khê4, 5 xã:
1.Xã Đoan Hạ 2.Xã Đoan Thượng 3.Xã Lương Khê5 4.Xã Đồng Luận
5.Xã Hoàng Xá

5-Tổng Tu Vũ, 5 xã:
1.Xã Tu Vũ 2.Xã Hoan Chúc 3.Xã Tuý Cổ 4.Xã Sơn Bạn
5.Xã Trung Nghĩa

                                                     
1Huyện Bất Bạt: Đời Trần là huyện Lũng Bạt . Thời thuộc Minh cũng theo thế. Đời Lê Thánh Tông năm

Quang Thuận 10 (1469) đổi là huyện Bất Bạt đặt thuộc phủ Đà Dương . Đời Lê Trung hưng, khoảng
niên hiệu Vĩnh Thịnh (1705-1719) đổi đặt huyện Bất Bạt thuộc phủ Quảng Oai. Năm Tự Đức 4 (1851) tách 3
xã tổng Cao Phong huyện Thanh Sơn tỉnh Hưng Hoá cho thuộc vào Bất Bạt. Năm Tự Đức 7 (1854) lại tách xã
Trung Hà trước thuộc huyện Sơn Vi cho thuộc vào Bất Bạt. Nay là đất thuộc huyện Ba Vì tỉnh Hà Tây và thị xã
tỉnh Hoà Bình.

2Xã Phú Nhiêu: Từ đời Minh Mệnh về trước là xã Phú Miên . Năm đầu niên hiệu Thiệu Trị (1841) kiêng
huý chữ Miên (Miên Tông, tiểu tự của vua Thiệu Trị), đổi là Phú Nhiêu .

3Xã Phương Viên: Từ đầu Nguyễn trở về trước là xã Hoa Thôn . Đầu đời Thiệu Trị kiêng huý chữ Hoa, đổi
là Phương Viên .

4Xem chú sát dưới.
5Tổng và xã Lương Khê: Từ đời Minh Mệnh về trước là xã Lương Tuyền . Năm đầu niên hiệu Thiệu Trị

(1841) kiêng đồng âm tên huý vua Thiệu Trị, đổi là Lương Khê .
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6-Tổng Hoằng Nhuệ, 13 xã, thôn, sách, phường:
1.Sách Phương Lâm1 2.Sách Hoà Bình 3.Xã Quỳnh Lâm 4.Sách Mông Hóa
5.Sách Vô Song 6.Sách Hoằng Nhuệ 7.Thôn Miêu Nha 8.Thôn Bản
9.Sách Yến Mao 10.Sách Phượng Mao 11.Sách Yên Đức 12.Sách Lăng Sương
13.Sách Thủ Pháp

7-Tổng Cao Phong, 2 xã:
1.Xã Cao Phong 2.Xã Thạch An

Binh ngạch:
-Lính tuyển: 85 người.
-Thổ binh: 330 người.

Nhân đinh:
-Đinh số chính nạp: 1.102 người.

Ruộng đất:
-Ruộng đất công, tư các hạng: 9.913 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 5.073 quan.
-Nộp bằng thóc: 4.993 hộc.

Phong tục:

Rải rác có người đi học, còn nữa là dân làm nghề cày ruộng, trồng dâu, kiếm củi, chăn nuôi. Đàn
ông đàn bà đều cần cù, tiết kiệm. Hai tổng Hoằng Nhuệ, Cao Phong rất giỏi bắn súng, bắn nỏ. Tục dân
địa phương quen lấy tháng Tí làm tháng đầu năm, lấy ngày mồng 2 làm ngày sóc (mồng 1), lấy ngày
mồng 1 làm ngày hối (ngày tối trời), nói là nội nhật. Lấy ngày sóc hối theo quan lịch làm ngoại nhật.
Tất cả việc công thì đều theo ngoại nhật. Các việc theo tục thường thì theo nội nhật. Làm thịt lợn thì
dùng lửa thui, lột bì rồi ăn. Rượu thì không dùng lửa nấu. Gặp khi cúng tế ngày phục ngày lạp thì trước
1 tháng hoặc trước 10 hoặc 20 ngày thổi xôi gạo nếp, dùng lá kim anh và vỏ trấu trộn lẫn với bột, cho
vào hũ đất đậy kín, đến ngày lấy cần trúc xuyên đốt làm ống, cắm vào trong hũ, lấy sừng trâu đong
nước đổ vào hũ, khách đến thì thay nhau cầm cần trúc mà hút rượu uống. Người nào tửu lượng kém thì
bị phạt. Nhà ở đều ken tre làm sàn, bên trên người ở, bên dưới nuôi trâu, lợn. Cơm thì bất kể gạo tẻ hay
gạo nếp đều cho vào vò hoặc ống tre để đốt, không đun bằng nồi.

Sản vật

Mỗi năm 2 vụ lúa. Khoai, đậu, dâu, mía, sản vật địa phương tuỳ nghi mà trồng. Còn lại vải, mít,
dứa, chuối đều là sản vật thông thường. Duy có chè xanh hương vị thơm ngon và đá mài tiền cũng là
thứ hiếm.

Khí hậu

Tháng đông rét sớm, công việc nhà nông tương đối muộn. Ba tổng thượng du phần nhiều thuộc
vùng thung lũng rừng núi, khí lạnh thường nhiều, lam chướng càng nặng.

Sông núi

Núi Tản Viên ở sách Thủ Pháp, là trấn sơn của tỉnh hạt.

Núi La Phù ở xã La Phù (núi có nhiều đá thô dùng để mài tiền).

                                                     
1Xã Phương Lâm: Từ đầu Nguyễn trở về trước là sách Hoa Lâm , sau đổi là xã. Đầu đời Thiệu Trị kiêng

huý chữ Hoa, đổi là Phương Lâm .
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-Một dòng sông lớn tiếp với giang phận châu Đà Bắc tỉnh Hưng Hóa, chảy qua địa giới huyện, đến
giang phận huyện Tiên Phong. Đó là sông Đà, dài 59 dặm, rộng 130 trượng, sâu khoảng 3 trượng 4-5
thước.

Danh thắng

-Đền Thánh mẫu: ở sách Lăng Sương.

-Miếu Tản [Viên] Sơn: ở sách Thủ Pháp.

Đường đi:

-Một đường quan báo phía trên từ bến đò Phú Nhiêu, dưới đến giáp địa giới huyện Tùng Thiện dài
114 trượng, rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía bắc, đến giáp địa giới huyện Tùng Thiện, dài 21 dặm 12
trượng 5 thước, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây qua bến đò sông Đà đến giáp giới huyện Thanh Sơn,
tỉnh Hưng Hóa, dài 1 dặm 25 trượng, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía nam đến giáp địa giới phủ Nho Quan tỉnh Ninh Bình, dài 54
dặm, rộng 5 thước.

Phủ Quốc Oai

Phủ Quốc Oai1 ở về phía đông nam cách thành tỉnh 37 dặm. Phủ thành đặt ở địa phận ba xã thôn
Hoàng Xá, Yên Nội, Thạch Thán huyện Yên Sơn. Thành đắp bằng đất, chu vi 203 trượng 4 thước.
Tường thành bên trong cao 4 thước, bên ngoài cao 7 thước 7 tấc, mặt thành rộng 7 thước, chân thành
rộng 1 trượng 4 thước. Trên mặt thành đặt 4 cỗ pháo. Thành mở 3 cửa, đều xây bằng đá. Bên ngoài
thành cả bốn mặt đều có hào, dài cộng 225 trượng 1 thước, rộng từ 2-3 đến 4 trượng, sâu khoảng 4-5
thước không đều nhau.

Phủ hạt phía đông giáp địa giới các huyện Từ Liêm, Thanh Oai tỉnh Hà Nội, phía tây giáp địa giới
tỉnh Ninh Bình, phía nam giáp địa giới các huyện Chương Đức, Hoài An tỉnh Hà Nội, phía bắc giáp
địa giới các huyện Phúc Thọ, Tùng Thiện, Bất Bạt.

Đông tây cách nhau 14 dặm. Nam bắc cách nhau 98 dặm.

Huyện Yên Sơn do phủ kiêm lý, 9 tổng:
1.Tổng Thượng Hiệp 2.Tổng Hạ Hiệp 3.Tổng Phiếu Sài 4.Tổng Hoàng Xá
5.Tổng Tiên Lữ 6.Tổng Bất Lạm 7.Tổng Thạch Thán 8.Tổng Cấn Xá
9.Tổng Lạp Thượng

Ba huyện thống hạt: Mỹ Lương, Đan Phượng, Thạch Thất.

Huyện Mỹ Lương, 8 tổng:
1.Tổng Mỹ Lương 2.Tổng Cao Bộ 3.Tổng Yên Kiện 4.Tổng Phương Hương
5.Tổng Hoà Lạc 6.Tổng Dã Cát 7.Tổng Kim Bôi 8.Tổng Minh Lương

                                                     
1Phủ Quốc Oai : Đời Lý là châu Quốc Oai, đời Trần là lộ, sau đổi là trấn. Đời Lê Thánh Tông năm

Quang Thuận 10 (1469) đặt phủ Quốc Oai thuộc thừa tuyên Sơn Tây, gồm 5 huyện Từ Liêm, Đan Phượng,
Phúc Lộc, Thạch Thất, Ninh Sơn. Năm Cảnh Hưng 3 (1742) tách huyện Phúc Lộc sang phủ Quảng Oai, lại tách
huyện Mỹ Lương trước thuộc Quảng Oai sang phủ Quốc Oai. Đầu Nguyễn vẫn theo thế. Năm Minh Mệnh 12
(1831) tách huyện Từ Liêm sang tỉnh Hà Nội. Nay là đất các huyện Hoài Đức, Đan Phượng, Quốc Oai, Thạch
Thất tỉnh Hà Tây và huyện Lương Sơn tỉnh Hoà Bình.
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Huyện Đan Phượng, 6 tổng:
1.Tổng Đan Phượng 2.Tổng Dương Liễu 3.Tổng Đức Sở 4.Tổng Thanh Mạc
5.Tổng Sơn Đồng 6.Tổng Kim Thủy

Huyện Thạch Thất, 7 tổng:
1.Tổng Tường Phiêu 2.Tổng Lạc Trị 3.Tổng Đại Đồng 4.Tổng Kim Quan
5.Tổng Hương Ngải 6.Tổng Thạch Xá 7.Tổng Cần Kiệm

Binh ngạch:
-Lính tuyển: 1.459 người.
-Thổ binh: 355 người.

Nhân đinh:
-Đinh số chính nạp: 11.919 người.

Ruộng đất:
-Ruộng đất công tư các hạng: 76.412 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 49.254 quan.
-Nộp bằng thóc: 39.614 hộc.

Phong tục:

Phủ hạt gần Hà Nội, chuộng văn nhã. Duy người Thổ huyện Mỹ Lương tục chuộng súng nỏ, ăn
uống cũng khác. Hai huyện Yên Sơn, Thạch Thất ngày nay học hành nhất tỉnh. Còn lại đều làm nghề
cày cấy, trồng dâu nuôi tằm, cũng có các nghề vặt buôn bán, làm thợ. Đàn ông đàn bà cần cù tiết kiệm.
Các việc cưới xin, tang ma, cúng tế đều tuỳ theo hoàn cảnh. Số đông theo đạo Phật, ít người theo
Thiên chúa giáo.

Sản vật:

Mỗi năm 2 vụ lúa chín. Dâu, mía, khoai, đậu thì nơi nào cũng có. Duy huyện Đan Phượng nhiều
dừa, huyện Yên Sơn có đất hoàng thổ là khác lạ. Huyện Thạch Thất có lụa trơn, huyện Mỹ Lương làm
đồ tre, nón lông khá khéo đẹp.

Khí hậu:

Thuỷ thổ tốt lành, gió mưa lạnh nóng tương tự như vùng Hà Nội. Duy 18 xã dân Thổ ở Mỹ Lương
là vùng rừng núi thung lũng liên tiếp, lam chướng hầm hập, khí lạnh cũng đến sớm. Còn thời vụ nông
nghiệp thì cũng không khác với các hạt ở hạ du.

Sông núi:

Huyện Yên Sơn có núi Sài Sơn (núi Thầy), núi Long Đẩu, núi Hương Sơn, núi Phượng Hoàng, núi
Tử Trầm, núi Hoàng Xá. Huyện Thạch Thất có núi Câu Lậu. Huyện Mỹ Lương có núi Trùng Bàn. Đó
là những núi có tiếng trong phủ hạt.

Duy huyện Đan Phượng liền với một dải sông Hạc Giang, đó là sông lớn. Thứ đến là sông Hát
Giang ở Đan Phượng và Yên Sơn, sông Chiết Giang, sông Bôi, sông Bùi, sông Thanh Hà ở Thạch Thất
và Mỹ Lương thì nhỏ hơn.

Danh thắng:

Huyện Yên Sơn có động chùa Sài Sơn (chùa Thầy), đền Văn Xương, chùa Quảng Nghiêm, chùa Lạc
Lâm.

Huyện Đan Phượng có miếu Lý Nam Đế, đền Lý Phục Man, chùa Đôi Hồi, quán Linh Tiên.

Huyện Thạch Thất có núi Câu Lậu, chùa Tây Phương rất xứng đáng là danh thắng.
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Đường di:

-Một đường quan báo phía trên tiếp địa giới huyện Tùng Thiện, qua trạm Sơn Đồng huyện Thạch
Thất, bến đò Phượng Trì huyện Đan Phượng, qua trạm Sơn Xá, đến giáp địa giới hai huyện Từ Liêm,
Thanh Oai tỉnh Hà Nội, dài 56 dặm 60 trượng 7 thước 5 tấc, rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ thành phủ đi về phía bắc, qua huyện Thạch Thất đến giáp đường quan báo, dài
33 dặm 6 trượng 7 thước, rộng 5 thước.

-Một con đường nhỏ từ thành phủ đi về phía nam qua mặt đê, đến giáp địa giới huyện Chương Đức
tỉnh Hà Nội, dài 46 dặm 38 trượng 2 thước, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ thành phủ đi về phía bắc, qua mặt đê đến giáp địa giới huyện Phúc Thọ, dài 20
dặm 24 trượng, rộng 4 thước.

-Một con đường nhỏ từ thành phủ đi về phía nam, qua địa giới huyện Mỹ Lương, đến giáp địa giới
huyện Chương Đức tỉnh Hà Nội, dài 23 dặm, rộng 5 thước.

Huyện Yên Sơn

Huyện Yên Sơn1 do phủ Quốc Oai kiêm lý. Phủ hạt phía đông giáp sông Hát Giang và địa giới các
huyện Đan Phượng, Từ Liêm, Thanh Oai, phía tây giáp sông Chiết Giang và địa giới các huyện Mỹ
Lương, Thạch Thất, phía nam giáp địa giới huyện Chương Đức tỉnh Hà Nội, phía bắc giáp địa giới
huyện Phúc Thọ.

Đông tây cách nhau 20 dặm. Nam bắc cách nhau 28 dặm.

Huyện có 9 tổng, gồm 63 xã, thôn, trại, phường:

1-Tổng Thượng Hiệp, 9 xã, thôn:
1.Thôn Thượng xã Thượng Hiệp 2.Thôn Hoà xã Thượng Hiệp
3.Thôn Đại Điền xã Thượng Hiệp 4.Thôn Miếu xã Khánh Hiệp
5.Thôn Mỹ Giang 6.Thôn Nội xã Thuấn Nhuế
7.Thôn Ngoại xã Thuấn Nhuế 8.Thôn Trung xã Thuấn Nhuế
9.Xã Hiệp Lũng

2-Tổng Hạ Hiệp, 7 xã, thôn:
1.Xã Hạ Hiệp 2.Xã Hảo Hiệp 3.Xã Hiệp Lộc
4.Thôn Quế Lâm xã Hiệp Thuận 5.Thôn Kiều Lộc
6.Thôn Yên Dưỡng 7.Thôn Yên Dục

3-Tổng Lật Sài, 5 xã, thôn:
1.Xã Phúc Sài 2.Xã Thụy Khuê 3.Thôn Đa Phúc 4.Xã Sài Khê
5.Thôn Khánh Tân

4-Tổng Hoàng Xá, 10 xã, thôn, trại, phường:
1.Xã Ngô Sài 2.Xã Yên Nội 3.Xã Hoàng Xá 4.Trại Hoàng Xá
5.Trại Miêu Nha 6.Xã Quảng Động 7.Phường Cù Sơn 8.Xã Cù Sơn
9.Thôn ¤ Cách 10.Thôn Trung

                                                     
1Huyện Yên Sơn: Tên đặt từ năm Quang Thuận 10 (1469) là huyện Ninh Sơn , một trong 5 huyện thuộc phủ

Quốc Oai đời Lê Thánh Tông. Đầu đời Lê Trung hưng, kiêng tên huý của Trang Tông (1533-1548) Lê Duy
Ninh, đổi là huyện Yên Sơn . Năm Minh Mệnh 13 (1832) trích hai tổng Thượng Hiệp và Hạ Hiệp trước
thuộc huyện Đan Phượng sang huyện này. Năm Tự Đức 2 (1849) tách thôn Đồng Trữ (trước thuộc tổng Cao Bộ
huyện Mỹ Lương) nhập vào tổng Tiên Lữ huyện này, năm Tự Đức 7 (1854) lại trích cả tổng Yên Kiện (trước
thuộc Mỹ Lương) nhập vào huyện này. Nay thuộc huyện Quốc Oai tỉnh Hà Tây.
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5-Tổng Tiên Lữ, 8 xã:
1.Xã Đồng Lư 2.Xã Sơn Lộ 3.Xã Thổ Ngoã 4.Xã Tiên Lữ
5.Xã Phương Khê1 6.Xã Đồng Trữ 7.Xã Nghĩa Hảo 8.Xã Khê Than

6-Tổng Bất Lạm, 8 xã, thôn, phường:
1.Xã Yên Quán 2.Xã Phú Hạng 3.Xã Tình Lam 4.Phường Bất Lạm
5.Thôn Phụng Nghĩa 6.Thôn Hạ Hoà 7.Xã Phương Bản2 8.Xã Long Châu

7-Tổng Thạch Thán, 6 xã, thôn:
1.Thôn Thạch Thán 2.Thôn Ngọc Than 3.Thôn Phú Mỹ 4.Xã Nghĩa Hương
5.Xã Hữu Quang 6.Xã Lạp Cốc

8-Tổng Cấn Xá, 7 xã, thôn:
1.Xã Cấn Xá 2.Xã Cấn Xá Hạ 3.Xã Đăng Ân 4.Xã Tiên Sài
5.Xã Đông La Thượng 6.Xã Đông La Hạ 7.Thôn Yên Thái

9-Tổng Lạp Thượng, 3 xã:
1.Xã Lạp Thượng 2.Xã Phục Lạp 3.Xã Lạp Hạ

Binh ngạch:
-Lính tuyển: 539 người.

Nhân đinh:
-Đinh số chính nạp: 4.332 người.

Ruộng đất: 27.447 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 19.138 quan.
-Nộp bằng thóc: 13.586 hộc.

Phong tục:

Phần nhiều chuộng văn học. Duy các xã Hiệp Lũng, Khánh Hiệp, thôn Nội thôn Trung xã Thuấn
Nhuế, Hảo Hiệp, Phúc Sài, Sài Khê, Khánh Tân, Ngô Sài, Yên Nội, Quảng Động, Đồng Lư, Thổ Ngoã,
Tiên Lữ, Phương Khê, Đồng Trữ, Nghĩa Hảo, Khê Than, Yên Quán, Tình Lam, Phụng Nghĩa, Hạ Hoà,
Phương Bản, Long Châu, Hữu Quang, Cấn Xá, Đăng Ân, Tiên Sài, Đông La, Yên Thái, Lạp Thượng,
Phục Lạp, Lạp Hạ thì tập tục chuộng vũ dũng. Ngoài ra thì dân đều làm các nghề cày cấy, dệt vải, làm
thợ, buôn bán. Đàn ông đàn bà đều cần cù tiết kiệm. Đông người theo đạo Phật, có các lễ hội như hội
tháng 3 ở chùa Thiên Phúc, hội tháng giêng ở chùa Quảng Nghiêm rất đông người trẩy hội. Chỉ một số
ít người theo Thiên chúa giáo.

Sản vật:

Mỗi năm hai vụ lúa chín. Dâu, mía, khoai, đậu tuỳ theo điều kiện thích nghi mà trồng, cũng có các
cây khác như: cau, chè xanh... nhưng chỉ là sản vật thông thường. Duy xã Sài Sơn có loài dơi, mùi vị
khá kỳ lạ, xã Sơn Lộ có đất vàng (hoàng thổ) màu sắc rất đẹp.

Khí hậu:

Gió mưa bình thường, nóng lạnh cũng giống như ở Hà Nội. Ruộng vụ hè thì tháng 9 gieo mạ, tháng
11, 12 xuống cấy, tháng 5 thu hoạch. Ruộng vụ thu thì tháng 4 gieo mạ, tháng 6, 7 xuống cấy, tháng
10 thu hoạch.

                                                     
1Xã Phương Khê: Từ đời Minh Mệnh về trước là xã Phương Tuyền . Năm đầu niên hiệu Thiệu Trị (1841)

kiêng đồng âm tên huý vua Thiệu Trị, đổi là Phương Khê .
2Xã Phương Bản: Từ đầu Nguyễn trở về trước là xã Hoa Bản . Đầu đời Thiệu Trị kiêng huý chữ Hoa, đổi là

Phương Bản .
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Sông núi:

Các xã Thụy Khuê, Đa Phúc có núi Sài Sơn, núi Long Đẩu. Xã Hoàng Xá có núi Hoàng Xá. Xã
Long Châu có núi Tử Trầm. Xã Khánh Tân có núi Hương Sơn, núi Phượng Hoàng.

-Một sông nhỏ tiếp liền với giang phận Phúc Thọ, Đan Phượng, qua địa giới huyện đến giang phận
huyện Thanh Oai tỉnh Hà Nội. Đó là sông Hát Giang, dài 41 dặm, rộng 6 trượng, sâu khoảng 2 trượng
2-3 thước.

-Một sông nhỏ tiếp liền với giang phận huyện Thạch Thất, qua địa giới huyện, đến giang phận
huyện Mỹ Lương. Đó là sông Chiết Giang, dài 23 dặm 100 trượng rộng 4 trượng, sâu khoảng 1 trượng
4-5 thước.

Danh thắng:

-Chùa Sài Sơn: ở 2 xã Thụy Khuê, Đa Phúc.

-Chùa Quảng Nghiêm: ở xã Tiên Lữ.

-Chùa Lạc Lâm: ở xã Sơn Lộ.

-Đền thờ Văn Xương: ở xã Hoàng Xá.

Đường đi:

-Một đường quan báo trên từ chỗ giáp địa giới huyện Phúc Thọ, dưới đến giáp sông Hát Giang, dài
5 dặm 105 trượng 3 thước, rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía bắc, qua tổng Hoàng Xá, qua mặt đê, đến giáp đường quan
báo, dài 18 dặm 130 trượng, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây, đến giáp địa giới huyện Thạch Thất, dài 2 dặm 74
trượng, rộng 5 thước.

huyện Đan Phượng

Đan Phượng1 là huyện thống hạt của phủ Quốc Oai. Huyện lỵ nguyên đặt ở xã Trung Thụy, về sau
bị phỉ cướp phá, nay đã xin đặt ở xã Đại Phùng.

Huyện hạt phía đông giáp tổng Thượng Hội huyện Từ Liêm tỉnh Hà Nội, phía tây đến sông Hát
Giang, đối bờ là các xã Thượng Hiệp, Hạ Hiệp huyện Yên Sơn, phía nam giáp xã Thượng ốc huyện Từ
Liêm, phía bắc giáp các xã Thượng Mỗ, Hạ Mỗ, Bá Dương huyện Từ Liêm.

Đông tây cách nhau 24 dặm. Nam bắc cách nhau 26 dặm.

Huyện có 6 tổng, gồm 45 xã, thôn, phường, châu, vạn:

1-Tổng Đắc Sở, 5 xã:
1.Xã Đắc Sở 2.Xã Tiền Lệ 3.Xã Lại Yên 4.Xã Hương Bảng Hữu
5.Xã Hương Bảng Thượng

2-Tổng Dương Liễu, 6 xã, phường:
1.Xã Dương Liễu 2.Xã Mậu Hoà 3.Phường Đài Thần 4.Xã Yên Sở
5.Phường Yên Sở 6.Xã Quế Dương

                                                     
1Huyện Đan Phượng : Theo ĐNNTC, tên huyện Đan Phượng đã có từ đời trước, thời thuộc Minh đổi là

huyện Đan Sơn  thuộc châu Từ Liêm. Đời Lê lấy lại tên cũ là huyện Đan Phượng thuộc phủ Quốc Oai.
Các triều sau cho đến đời Đồng Khánh vẫn theo như thế. Nay là huyện Đan Phượng tỉnh Hà Tây.
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3-Tổng Kim Thìa, 7 xã, thôn:
1.Thôn Đại Tự 2.Thôn Yên Vĩnh 3.Thôn Yên Bệ 4.Thôn Tu Hoàng
5.Xã Di ái 6.Xã Lai Xá 7.Xã Lưu Xá

4-Tổng Sơn Đồng, 7 xã, thôn:
1.Xã Sơn Đồng 2.Xã Cao Xá 3.Thôn Thượng xã Cựu Quán
4.Thôn Trung Thuỵ 5.Thôn Nhuệ 6.Thôn Phú Đa 7.Xã Thượng Thụy

5-Tổng Thanh Mạc1, 10 xã, thôn, châu, vạn:
1.Xã Thanh Mạc2 2.Xã Hương Mạc 3.Xã Cổ Ngoã 4.Xã La Thạch
5.Xã ích Vịnh 6.Xã Yên Trung 7.Thôn Hương Lang Nội
8.Thôn Hương Lang Ngoại 9.Châu Địch Vi 10.Vạn Địch Vi

6-Tổng Đan Phượng Thượng, 10 xã, thôn, phường3:
1.Xã Đan Phượng Thượng 2.Thôn Đông Khê 3.Thôn Đoài Khê
4.Xã Đại Phùng 5.Xã Phượng Trì 6.Phường Thọ Vực 7.Xã Thụy ứng
8.Thôn Tháp Thượng 9.Thôn Thuận Thượng 10.Xã Thu Quế 11.Thôn Đồng Lạc

Binh ngạch:
-Lính tuyển: 370 người.

Nhân đinh:
-Đinh số chính nạp: 3.128 người.

Ruộng đất:
Ruộng đất công, tư các hạng: 16.536 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 16.237 quan.
-Nộp bằng thóc: 6.431 hộc.

Phong tục:

Các xã Sơn Đồng, Thượng Thụy, Yên Sở, Dương Liễu, Quế Dương phần nhiều có học, mà xã Quế
Dương thì có cả người vũ dũng. Vì thế phong tục trong huyện chuộng văn nhã, nhưng cũng có vùng
dân tình cố chấp hung hãn. Các thôn trại ngoài sông bãi cũng có khi có trộm cướp. Ngoài ra thì đàn
ông cày ruộng, làm thợ, đàn bà trồng dâu, nuôi tằm, buôn bán, đại để cần cù tiết kiệm. Nhiều người
theo đạo Phật, ít người theo Thiên chúa giáo.

Sản vật:

Mỗi năm hai vụ lúa chín. Nhiều ruộng vụ thu, ít ruộng vụ hè. Đất thì trồng dâu, mía, khoai, đậu,
ngô. Còn như cau, mít, vải quả, bưởi đường đều là sản vật thông thường. Duy các xã Quế Dương, Yên
Sở có nhiều dừa hơn các nơi khác. Tơ tằm4 ở tổng Đan Phượng Thượng mượt đẹp hơn nơi khác.

Khí hậu:

Mưa gió bình thường, lạnh nóng cũng tương tự như ở Hà Nội. Lúa vụ thu thì tháng 4 gieo mạ,
tháng 6 xuống cấy, tháng 10 thu hoạch. Lúa vụ hè thì tháng 10 gieo mạ, tháng giêng xuống cấy, tháng
5 thu hoạch.

                                                     
1Xem chú sát dưới.
2Tổng và xã Thanh Mạc: Từ đầu đời Tự Đức về trước là tổng và xã Thiên Mạc . Năm Tự Đức 14 (1861)

kiêng chữ Thiên là từ tôn quý, đổi là Thanh Mạc .
3Ngv.: ghi số 10, nhưng ở dưới là 11 xã, thôn, phường.
4Ngv.: sào ti .
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Sông núi:

Trong huyện không có núi.

-Một dòng sông lớn tiếp liền giang phận huyện Phúc Thọ, chảy đến giang phận huyện Từ Liêm tỉnh Hà
Nội. Đó là sông Hạc (Hạc giang), dài 10 dặm rộng 150 trượng 6-7 thước, sâu khoảng 3 trượng 2-3 thước.

-Một sông nhỏ tiếp liền giang phận huyện Phúc Thọ, chảy qua địa giới huyện, thông đến giang
phận huyện Thanh Oai tỉnh Hà Nội. Đó là sông Hát (Hát giang), dài 17 dặm, rộng 6 trượng, sâu
khoảng 2 trượng 2-3 thước.

Danh thắng:

-Miếu Lý Nam Đế: ở xã Kim Thìa.

-Đền thờ Lý Phục Man: xã Yên Sở.

-Chùa Đôi Hồi: ở xã Thu Quế.

-Quán Linh Tiên: ở xã Cao Xá.

Đường đi:

-Một đường quan báo phía đông từ xã Tu Hoàng, qua mặt đê đi về phía tây đến bến đò Phượng Trì,
dài 13 dặm rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông, qua đường quan báo, đến địa giới huyện Từ Liêm tỉnh
Hà Nội, dài 7 dặm 5 trượng rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía nam, theo mặt đê đến xã Hương Bảng, dài 15 dặm, rộng 1
trượng 2 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía bắc, theo mặt đê đến xã Cổ Ngoã dài 13 dặm, rộng 1 trượng
2 thước.

Huyện Thạch Thất

Thạch Thất1 là huyện thống hạt của phủ Quốc Oai. Huyện lỵ đặt ở thôn Đình xã Chi Quan.

Huyện hạt phía đông giáp địa giới huyện Yên Sơn, phía tây giáp địa giới huyện Tùng Thiện, phía
nam giáp địa giới huyện Mỹ Lương, phía bắc giáp giới huyện Phúc Thọ.

Đông tây cách nhau 21 dặm. Nam bắc cách nhau 19 dặm.

Huyện có 7 tổng, gồm 46 xã, thôn, phường:

1-Tổng Tường Phiêu, 8 xã:
1.Xã Tường Phiêu 2.Xã Sơn Vi 3.Xã Cung Thận 4.Xã Tuy Lộc
5.Xã Minh Tranh 6.Xã Triều Đông 7.Xã Sơn Đông 8.Xã Trạch Lôi

2-Tổng Lạc Trị2, 7 xã, thôn:
1.Thôn ổ xã Bách Lộc 2.Thôn Trừng Lục xã Bách Lộc
3.Thôn Kỳ úc xã Lạc Trị3 4.Xã Thanh Phần 5.Thôn Thư Trai xã Lạc Trị

                                                     
1Huyện Thạch Thất : Theo ĐNNTC tên huyện Thạch Thất đã có từ đời Trần về trước. Nguyễn Văn Siêu

dẫn Thanh nhất thống chí, nói Thạch Thất xưa là huyện Câu Lậu  (PĐĐD, q.5-22a), thời thuộc Minh
đổi là huyện Thạch Thất thuộc châu Từ Liêm. Đời Lê Thánh Tông đổi thuộc phủ Quốc Oai. Năm Tự Đức 2
(1849) trích xã Nhân Mục trước thuộc huyện Mỹ Lương nhập vào tổng Cần Kiệm (tức xã Mục Lân). Nay là
huyện Thạch Thất tỉnh Hà Tây.

2Xem chú sát dưới.
3Tổng và xã Lạc Trị: từ đời Minh Mệnh về trước là tổng và xã Lạc Triền . Năm Thiệu Trị 3 (1843) kiêng
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6.Thôn Kiều Trung xã Gia Hoà 7.Thôn Hoà Đông xã Gia Hoà

3-Tổng Đại Đồng, 8 xã, thôn, phường:
1.Xã Đại Đồng 2.Xã Thanh Câu1 3.Xã Vân Lôi
4.Thôn Hạnh Đàn xã Lại Thượng 5.Thôn Hoàng Xá xã Lại Thượng
6.Xã Cẩm Bào 7.Xã Yên Lỗ 8.Phường Hà Xá

4-Tổng Kim Quan2, 7 xã, thôn:
1.Thôn Bách Kim xã Lại Hạ 2.Thôn Nội xã Lại Hạ
3.Thôn Ngoại xã Lại Hạ 4.Xã Thúy Lai 5.Xã Kim Quan3

6.Xã Chi Quan4 7.Xã Yên Mỹ

5-Tổng Hương Ngải, 3 xã:
1.Xã Hương Ngải 2.Xã Canh Nậu 3.Xã Dị Nậu

6-Tổng Thạch Xá5, 8 xã, thôn:
1.Thôn Chàng xã Thạch Xá6 2.Thôn Thạch xã Thạch Xá
3.Thôn Yên7 xã Thạch Xá 4.Xã Đặng Xá 5.Xã Hữu Bằng
6.Thôn Vĩnh Lộc 7.Xã Phú ổ 8.Thôn Phùng xã Phùng Xá

7-Tổng Cần Kiệm, 5 xã:
1.Xã Cần Kiệm 2.Xã Mục Lân 3.Xã Hạ Lôi 4.Xã Minh Trù
5.Xã Trúc Động

Binh ngạch:
-Lính tuyển: 358 người.

Nhân đinh:
-Đinh số chính nạp: 9.975 người.

Ruộng đất:
-Ruộng đất công, tư các hạng: 19.133 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 8.706 quan.
-Nộp bằng thóc: 11.925 hộc.

Phong tục:

Nhiều người đi học, phong tục văn nhã. Số còn lại thì cày ruộng, nuôi tằm, dệt vải. Cũng có người
làm thợ, buôn bán. Đàn ông, đàn bà đều cần cù tiết kiệm. Các việc cưới xin, tang ma, cúng tế tùy theo
điều kiện. Người theo đạo Phật nhiều, người theo Thiên chúa giáo ít.

                                                                                                                                                                     
chữ Triền, cận âm tên huý vua Thiệu Trị, đổi là Lạc Trị .

1Xã Thanh Câu: Từ đời Thiệu Trị về trước là xã Hồng Câu . Năm đầu niên hiệu Tự Đức (1848) kiêng chữ
Hồng (Hồng Nhậm, tiểu tự vua Tự Đức), đổi là Thanh Câu .

2Xem chú sát dưới.
3Tổng và xã Kim Quan: Trước là tổng và xã Kim Lan . Đầu đời Gia Long kiêng huý chữ Lan (mẹ cả của

vua), đổi là Kim Quan .
4Xã Chi Quan: Trước là xã Chi Lan . Đầu đời Gia Long kiêng huý chữ Lan (mẹ cả của vua), đổi là Chi

Quan .
5Xem chú sát dưới.
6Tổng và xã Thạch Xá: Đầu đời Tự Đức về trước là tổng và xã Nguyễn Xá. Từ sau năm Tự Đức 14 (1861) kiêng

chữ họ vua, đổi là Thạch Xá .
7Thôn Yên: Trước là thôn Triền  xã Nguyễn Xá, từ năm 1843 kiêng chữ Triền, cận âm tên huý vua, đổi là

thôn Yên  xã Nguyễn Xá (sau đổi là Thạch Xá).
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Sản vật:

Ruộng trồng được cả lúa nếp, lúa tẻ, đất trồng dâu, mía, khoai, đậu. Ngoài ra các thứ hoa lợi khác
như cau, vải, mít, chuối đều là sản vật thông thường. Duy xã Phùng Xá có lụa mỏng, xã Đại Đồng có
nghề làm quạt gấp1 khá đẹp.

Khí hậu:

Gió, mưa, rét, nắng bình thường, tương tự như huyện Yên Sơn. Lúa vụ hè thì tháng 9 gieo mạ,
tháng 11, 12 xuống cấy, tháng 5 thu hoạch. Lúa vụ thu thì tháng 4 gieo mạ, tháng 6, 7 xuống cấy,
tháng 10 thu hoạch.

Sông núi:

Xã Thạch Xá có núi Câu Lậu.

-Một sông nhỏ tiếp liền giang phận huyện Tùng Thiện đến giang phận huyện Yên Sơn, đó là sông
Chiết Giang, dài 37 dặm, rộng 5 trượng, sâu 1 trượng 5 thước.

Danh thắng:

Xã Thạch Xá có núi Câu Lậu. Trên núi có chùa Tây Phương.

Đường đi:

-Một đường quan báo tiếp liền địa giới huyện Tùng Thiện, qua trạm Sơn Đồng, đến địa giới huyện
Phúc Thọ, dài 16 dặm, rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông đến giáp địa giới huyện Yên Sơn, dài 6 dặm 65 trượng,
rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây, đến giáp địa giới huyện Tùng Thiện, dài 13 dặm, rộng 5
thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía nam, đến giáp địa giới huyện Mỹ Lương, dài 6 dặm 32
trượng, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía bắc, qua đường quan báo đến địa giới huyện Phúc Thọ, dài
11 dặm, rộng 5 thước.

huyện Mỹ Lương

Mỹ Lương2 là huyện thống hạt của phủ Quốc Oai. Huyện lỵ đặt ở địa phận 2 xã Cao Bộ, Trung Bộ.

Huyện hạt phía đông giáp giới 2 huyện Chương Đức, Hoài An tỉnh Hà Nội, phía tây giáp địa giới 3
huyện Bất Bạt, Thạch Thất, Tùng Thiện, phía nam giáp địa giới huyện Yên Hóa tỉnh Ninh Bình, phía
bắc giáp địa giới huyện Yên Sơn.

Đông tây cách nhau 72 dặm. Nam bắc cách nhau 79 dặm.

Huyện có 8 tổng, gồm 57 xã, thôn, phường:

1-Tổng Mỹ Lương, 7 xã, thôn:
1.Xã Tốt Động 2.Thôn Khôn Duy 3.Thôn Cảm 4.Xã Hữu Na
5.Thôn Công Yên 6.Xã Đăng Văn 7.Thôn Thuận Lương

                                                     
1Quạt gấp, ngv.: chiếp phiến .
2Huyện Mỹ Lương: Tên huyện có từ đời Trần về trước, thời thuộc Minh đặt huyện Mỹ Lương thuộc châu Quảng

Oai. Đời Lê Thánh Tông vẫn là huyện Mỹ Lương thuộc phủ Quảng Oai. Đời Lê Trung hưng, năm Cảnh Hưng
3 (1742) tách huyện Mỹ Lương sang phủ Quốc Oai. Các triều sau vẫn theo thế. Nay là đất các huyện Chương
Mỹ tỉnh Hà Tây; Lương Sơn, Kim Bôi tỉnh Hoà Bình.
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2-Tổng Cao Bộ, 7 xã, thôn:
1.Xã Cao Bộ 2.Xã Trung Bộ 3.Xã Yên Trường 4.Thôn Đăng Phối
5.Xã Thanh Nê 6.Xã Tử Nê 7.Xã Chi Nê

3-Tổng Yên Kiện, 9 xã, thôn:
1.Xã Yên Kiện 2.Thôn Lũng Vị 3.Thôn Lương Sơn 4.Xã Trung Hoàng
5.Thôn Đông Cựu 6.Xã Phù Yên 7.Xã Phương Cai 8.Xã Sơn Quyết
9.Xã Phú Vinh

4-Tổng Phương Hương, 10 xã, thôn:
1.Xã Phương Hương 2.Xã Trí Thủy 3.Xã Đăng Tiên 4.Xã Kệ Sơn
5.Xã Xuân Mai 6.Xã Nhuận Trạch 7.Xã Nam Cai 8.Thôn Yên Trình
9.Thôn Nhân Lý 10.Xã Mỗ Sơn

5-Tổng Hoà Lạc, 9 xã:
1.Xã Hoà Lạc 2.Xã Quang Diệu 3.Xã Yên Lệ 4.Xã Hữu Vĩnh
5.Xã Linh Sơn 6.Xã Xuân Sơn1 7.Xã Cổ Liễn
8.Xã La Giản và thôn Đại Phu 9.Xã Yên Diệu

6-Tổng Dã Cát, 7 xã:
1.Xã Dã Cát 2.Xã Bạch Thạch 3.Xã Hoà Mục 4.Xã Quất Lâm
5.Xã Bằng Lộ 6.Xã Phú Mãn 7.Xã Đào Lãng

7-Tổng Kim Bôi, 4 xã:
1.Xã Kim Bôi 2.Xã Hạ Bì 3.Xã Vĩnh Đồng 4.Xã Nật Sơn

8-Tổng Minh Lương, 4 xã:
1.Xã Minh Lương 2.Xã Đồng Cốc 3.Xã Minh Nông 4.Xã Nhượng Lão

Binh ngạch:
-Lính tuyển: 192 người.
-Thổ binh: 355 người.

Nhân đinh:
-Đinh số chính nạp: 1.564 người.

Ruộng đất:
-Ruộng đất công tư các hạng: 13.296 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 5.173 quan.
-Nộp bằng thóc: 7.672 hộc.

Phong tục:

ít người đi học, đàn ông làm nghề cày ruộng, đốn củi, đàn bà làm nghề trồng dâu cấy lúa. Phong
tục chất phác. Duy người Thổ ở các xã Thuận Lương, Kim Bôi, Hạ Bì, Lương Đồng, Nật Sơn, Minh
Lương, Minh Nông, Nhượng Lão, Kệ Sơn, Nhuận Trạch, Mỗ Sơn, Hoà Lạc, Quang Diệu, Yên Lệ, Quất
Lâm, Bằng Lộ, Phú Mãn, Đào Lương thì đàn ông ham việc súng nỏ săn bắn, đàn bà cày ruộng, kiếm
củi. Tập tục lấy tháng Sửu làm đầu năm, lấy ngày mồng 2 làm ngày sóc (đầu tháng), ngày mồng 1 làm
ngày hối (cuối tháng). Đó là lịch dân tục thường dùng. Còn việc công thì lấy ngày sóc ngày hối theo
quan lịch. Làm thịt lợn thì dùng lửa thui, lột bì rồi ăn. Rượu thì không nấu, chỉ thổi xôi gạo nếp, dùng
lá kim anh và vỏ trấu trộn lẫn với nhau, cho vào hũ đất đậy kín, để chừng 1 tháng hoặc 20 ngày, lấy

                                                     
1Xã Xuân Sơn: Từ đời Minh Mệnh về trước là xã Miên Sơn . Năm đầu niên hiệu Thiệu Trị (1841) kiêng chữ

Miên (Miên Tông, tiểu tự vua Thiệu Trị), đổi là xã Xuân Sơn .
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cần trúc xuyên đốt làm ống, cắm vào trong hũ, lấy sừng trâu đong nước đổ vào hũ, khách đến thì đem
ra mời, hút cần trúc mà uống. Nhà ở thì ken tre làm sàn, bên trên người ở, bên dưới nuôi trâu, lợn.
Cơm thì bất kể gạo tẻ hay gạo nếp đều cho vào vò mà đun chứ không dùng bằng nồi.

Sản vật:

Nguồn lợi ở ruộng và nguồn lợi ở rừng xấp xỉ bằng nhau. Ruộng thì trồng cả lúa nếp lúa tẻ. Đất thì
trồng khoai, đậu. Ngoài ra còn có mít, dứa, quả trám, quả sấu1, sắn, đều là những sản vật thông
thường. Chỉ có chè rừng2 là tương đối ngon. Trong rừng còn có cây hoàng thảo3, cây bột đao4 cũng có
nhiều lợi. Xã Phú Vinh có nghề làm đồ tre, làm nón lông khá tinh khéo.

Khí hậu:

Những vùng dân cư người Kinh thì nóng, lạnh cũng bình thường, tương tự như các huyện Yên Sơn,
Đan Phượng. Thời vụ nhà nông cũng vậy. Duy vùng dân cư người Thổ thì rừng núi thung lũng liên tục,
lam chướng hầm hập, khí lạnh sớm về.

Sông núi:

Trong huyện nhiều núi, kể núi có tên chỉ có núi Trùng Bàn ở tổng Kim Bôi.

-Một sông nhỏ tiếp liền với giang phận hai huyện Thạch Thất, Yên Sơn, qua địa giới huyện, thông
đến giang phận huyện Hoài An tỉnh Hà Nội. Đó là sông Chiết Giang, dài 61 dặm, rộng 5 trượng, sâu
trên dưới 1 trượng 4-5 thước.

-Một sông nhỏ bắt nguồn từ xã Nật Sơn chảy qua địa giới huyện, đổ ra sông Chiết Giang. Đó là
sông Bùi Giang. Sông quanh co, dài 47 dặm, rộng 4 trượng, sâu khoảng 1 trượng 5 thước.

-Một sông nhỏ bắt nguồn từ xã Nật Sơn chảy qua địa giới huyện, thông đến giang phận phủ Nho
Quan tỉnh Ninh Bình. Đó là sông Bôi. Sông quanh co, dài 52 dặm, rộng 3 trượng, sâu khoảng 1 trượng.

-Một sông nhỏ bắt nguồn từ xã Nhượng Lão chảy qua địa giới huyện đến giang phận huyện Hoài
An tỉnh Hà Nội. Đó là sông Thanh Hà, dài 32 dặm, rộng 3 trượng, sâu 1 trượng 3 thước.

Danh thắng:

Trong huyện không có danh thắng.

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía bắc đến giáp địa giới huyện Yên Sơn, dài 6 dặm 40 trượng,
rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây nam, đến giáp địa giới huyện Bất Bạt, dài 94 dặm, rộng
5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía nam đến giáp địa giới phủ Nho Quan tỉnh Ninh Bình, dài 73
dặm 35 trượng, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông, đến giáp địa giới huyện Hoài An tỉnh Hà Nội, dài 35
dặm 125 trượng, rộng 5 thước.

                                                     
1Ngv.: Nhân diện. CNNA: "Nhân diện : Quả sấu vị càng ngọt chua" (Quả loại).
2Ngv.: lâm trà , tức chè mọc hoang trong rừng.
3Hoàng thảo : loài cây sống leo trên cây cổ thụ, sắc lá xanh biếc cho nên còn gọi là lục trúc, nhưng lấy lá

cây này để nhuộm thì ra màu vàng đẹp, cho nên gọi là hoàng thảo, ngày trước có lệ cống lá cây này dùng để
nhuộm vàng.

4Cây bột đao, ngv.: nhương phấn . Lấy vỏ nõn của loại cây này lọc thành bột, có thể làm bánh ăn.
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phủ Vĩnh Tường

Phủ Vĩnh Tường1 ở phía tây bắc cách thành tỉnh 13 dặm. Phủ thành đặt ở địa phận 3 xã Bồ Điền,
Hoa Ngạc, An Nhiên huyện Bạch Hạc. Thành đắp bằng đất, chu vi 271 trượng 6 thước, bên trong cao 4
thước 2 tấc, bên ngoài cao 7 thước 2 tấc, phía trên rộng 8 thước, phía dưới rộng 1 trượng. Trên mặt
thành đặt 4 cỗ pháo. Thành mở 3 cửa, đều xây bằng đá. Bốn phía đều có hào, dài 278 trượng, rộng 4
trượng 5 thước, sâu 5 thước.

Phủ hạt phía nam giáp giới huyện Tiên Phong, phía bắc giáp giới huyện Sơn Dương và địa giới 2
huyện Đại Từ, Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên, phía đông giáp các huyện Phúc Thọ, Yên Lạc, Yên Lãng và
địa giới huyện Bình Xuyên tỉnh Thái Nguyên, phía tây giáp địa giới 2 huyện Sơn Dương, Phù Ninh.

Đông tây cách nhau 43 dặm. Nam bắc cách nhau 50 dặm.

Phủ kiêm lý 1 huyện:

Huyện Bạch Hạc, 8 tổng:
1.Tổng Đồng Vệ 2.Tổng Nghĩa Yên 3.Tổng Mộ Chu 4.Tổng Đồng Phú
5.Tổng Thượng Trưng 6.Tổng Tuân Lộ 7.Tổng Kiên Cương 8.Tổng Nhật Chiêu

Thống hạt 2 huyện Tam Dương, Lập Thạch, 21 tổng:

Huyện Tam Dương, 10 tổng:
1.Tổng Hội Thượng 2.Tổng Đạo Tú 3.Tổng Hoàng Xuyết 4.Tổng Quyết Trung
5.Tổng Tam Lộng 6.Tổng Miêu Duệ 7.Tổng Quan Ngoại 8.Tổng An Dương
9.Tổng Lã Lương 10.Tổng Hoàng Chỉ

Huyện Lập Thạch, 11 tổng:
1.Tổng Đông Mật 2.Tổng Sơn Bình 3.Tổng Hạ ích 4.Tổng Bình Hoà
5.Tổng Thượng Đạt 6.Tổng Tĩnh Luyện 7.Tổng Tử Du 8.Tổng Yên Xá
9.Tổng Nhân Mục 10.Tổng Đạo Kỷ 11.Tổng Bạch Lựu

Binh ngạch:
-Lính tuyển: 635 người.

Nhân đinh:
-Đinh số chính nạp: 6.460 người.

Ruộng đất:
-Ruộng đất công tư các loại: 52.758 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 38.135 quan.
-Nộp bằng thóc: 28.249 hộc.

                                                     
1Phủ Vĩnh Tường: Xưa là đất Phong Châu, đời Trần là lộ Tam Đái , thời thuộc Minh là châu Tam Đái.

Đời Lê Thánh Tông khi định bản đồ toàn quốc (1469) đặt phủ Tam Đái  thuộc thừa tuyên Sơn Tây,
gồm 6 huyện Yên Lãng, Yên Lạc, Bạch Hạc, Phù Ninh, Tân Phong, Lập Thạch. Năm Cảnh Hưng 3 (1742) tách
huyện Tiên Phong (trước là Tân Phong) cho thuộc phủ Quảng Oai. Năm Minh Mệnh 2 (1821) đổi là phủ Tam
Đa , năm thứ 3 (1822) đổi là phủ Vĩnh Tường  (Minh Mệnh tam niên, PĐĐC, q.5-22b in
nhầm là Gia Long tam niên). Năm Minh Mệnh 11 (1830) tách huyện Phù Ninh sang phủ Đoan Hùng, lại tách
huyện Tam Dương trước thuộc phủ Đoan Hùng cho thuộc vào phủ Vĩnh Tường. Năm Minh Mệnh 13 (1832)
tách hai huyện Yên Lãng và Yên Lạc để lập phân phủ Vĩnh Tường . Phủ Vĩnh Tường nay là vùng
thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ, huyện Vĩnh Lạc, thị xã Vĩnh Yên, huyện Lập Thạch, huyện Yên Lập, và một
phần huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc.
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Phong tục:

Các huyện Bạch Hạc, Lập Thạch có học, nhưng những kẻ mạnh tợn hung hãn cũng không phải là
không có. Huyện Tam Dương là vùng rừng núi nhiều kẻ táo tợn, thường là chỗ bọn trộm cướp ưa
thích. Hai huyện Bạch Hạc, Lập Thạch có phần văn nhã, còn huyện Tam Dương thì chất phác quê mùa.
Lại còn có người Thổ, thì từ ăn mặc ngôn ngữ vẫn còn theo phong tục của người Man.

Sản vật:

Ruộng trồng cả lúa tẻ lúa nếp. Đất có khoai, đậu, dâu, mía. Lâm sản thì huyện Tam Dương có cây
xương bồ, hồi hương, nấm hương, mộc nhĩ, sâm nam, thổ phục linh1. Lập Thạch có lá cọ, quả trám2,
quả dọc3 đều là sản vật thường có. Duy huyện Lập Thạch có giống lúa hương canh (tẻ thơm)4. Huyện
Bạch Hạc có cá anh vũ hương vị thơm ngon. Huyện Lập Thạch có tre hoa cũng là sản vật lạ.

Khí hậu:

Mưa gió bình thường, nóng lạnh cũng tương tự như các phủ khác. Thời vụ làm nông cũng thế. Duy
miền thượng du huyện Tam Dương nhiều khí lam chướng, khí lạnh về rất sớm.

Sông núi:

Trong 3 huyện thì chỉ có Lập Thạch và Tam Dương là có núi. Kể các núi có tên thì Lập Thạch có
núi Lập Thạch, núi Long Động, núi Sáng Sơn, núi Di Sơn. Huyện Tam Dương có núi Tam Đảo, núi
Đinh Sơn, núi Lộng Sơn.

-Một dòng sông lớn tiếp liền giang phận các huyện Sơn Dương, Phù Ninh, qua phủ hạt đến ngã ba
Hạc. Đó là sông Lô (Lô giang).

-Một dòng sông lớn từ ngã ba Hạc tiếp với chỗ hợp lưu của sông Thao và sông Lô chảy qua phủ hạt
làm thành sông ngã ba Bạch Hạc, thông đến giang phận hai huyện Tiên Phong, Phúc Thọ.

Danh thắng:

Huyện Bạch Hạc có đền Tam Giang, chùa Hoa Long. Huyện Lập Thạch có đền Tả Tướng và đền
Tiết nghĩa. Huyện Tam Dương có chùa Tây Thiên.

Đường đi:

-Một đường quan báo cũ phía trên từ giáp địa giới huyện Tiên Phong, dưới đến giáp địa giới huyện
Yên Lạc, dài 9 dặm 97 trượng 1 thước 5 tấc, rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ thành phủ đi về phía đông đến giáp địa giới huyện Yên Lạc, dài 6 dặm 40
trượng, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ thành phủ đi về phía tây đến giáp địa giới huyện Sơn Dương, dài 35 dặm, rộng
5 thước.

-Một đường nhỏ từ thành phủ đi về phía bắc đến giáp địa giới huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên,
dài 40 dặm 14 trượng 8 thước, rộng 5 thước.

                                                     
1Thổ phục linh , cũng gọi là Địa phục linh, là cây khúc khắc: "Củ khúc khắc hiệu Địa phục linh khôn

đào" (CNNA, Nam dược loại).
2Cây trám nói ở đây, ngoài việc ăn quả, chủ yếu nói đến việc lấy hột ép dầu (ở phần huyện Thanh Ba ghi rõ là
"cảm lãm du " (dầu trám).

3Quả dọc , chữ Nôm trong nguyên văn. Quả dọc dùng để ép dầu, thường gọi là dầu dọc.
4Hương canh (tẻ thơm): "Lấy độ dăm ba mươi hạt, cho lẫn vào vài đấu gạo khác, thổi cơm thấy thơm phưng

phức" (VĐLN, Phẩm vật).
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huyện Bạch Hạc

Huyện Bạch Hạc1 do phủ Vĩnh Tường kiêm lý. Huyện hạt phía nam giáp sông Hạc Giang, đối bờ là
địa giới huyện Tiên Phong, phía bắc giáp địa giới hai huyện Tam Dương, Yên Lạc, phía đông giáp địa
giới hai huyện Phúc Thọ, Yên Lạc, phía tây giáp địa giới hai huyện Phù Ninh, Lập Thạch.

Nam bắc cách nhau 22 dặm. Đông tây cách nhau 23 dặm.

Huyện có 8 tổng, gồm 69 xã, thôn, phường:

1-Tổng Đồng Vệ, 8 xã, thôn:
1.Xã Đồng Vệ 2.Xã Bích Đại 3.Xã Hạ Xuyết
4.Xã Hoàng Xá Thượng 5.Thôn Bến Cả 6.Thôn Cẩm Triền
7.Thôn Phú Nông 8.Xã Hoàng Xá Hạ

2-Tổng Nghĩa Yên, 6 xã, thôn:
1.Xã Nghĩa Yên 2.Xã Hạc Đình 3.Xã Bạch Hạc 4.Thôn Việt Trì
5.Xã Phủ Yên 6.Xã Thượng Lạp

3-Tổng Mộ Chu, 9 xã, thôn2:
1.Thôn Thượng xã Mộ Chu 2.Thôn Hạ xã Mộ Chu
3.Xã Định Hương và phường Tự Thượng 4.Xã Lũng Ngoại 5.Xã Đàn Loan
6.Xã Bồ Sảo 7.Thôn Diệm Xuân 8.Thôn Thanh Lương

4-Tổng Đồng Phú, 12 xã, thôn:
1.Xã Đồng Phú 2.Xã Vân Giang 3.Xã Hoà Lạc 4.Xã Văn Giang
5.Xã Dận Tự 6.Thôn Bình Đắng 7.Xã Đan Dương Thượng
8.Xã Đan Dương Hạ 9.Xã Bàn Giang 10.Xã Yên Xuyên 11.Xã Bàn Mạch
12.Xã Cao Xá

5-Tổng Thượng Trưng, 8 xã:
1.Xã Thượng Trưng 2.Xã Vạn Hạnh 3.Xã Minh Trưng 4.Xã Thanh Bào
5.Xã An Nhiên 6.Xã Vũ Di 7.Xã Bồ Điền 8.Xã Huy Ngạc3

6-Tổng Tuân Lộ, 6 xã:
1.Xã Tuân Lộ 2.Xã Phù Lập 3.Xã Phúc Lập 4.Xã Quảng A
5.Xã Phù Chính 6.Xã Phù Cốc

7-Tổng Kiên Cương, 10 xã, phường:
1.Xã Kiên Cương 2.Xã Bảo Trưng 3.Xã Đông Cương 4.Xã Yên Thọ
5.Xã Hồi Cương 6.Xã Cẩm Vực 7.Xã Văn Trưng 8.Xã Lăng Trưng
9.Xã Thế Trưng 10.Phường Vạn Cát

8-Tổng Nhật Chiêu, 10 xã:
1.Xã Nhật Chiêu 2.Xã Cẩm Viên 3.Xã Cẩm Trạch4 4.Xã Cổ Nha

                                                     
1Huyện Bạch Hạc : Xưa là đất Phong Châu. Đời Lê Thánh Tông năm Quang Thuận 10 (1469) đặt huyện

Bạch Hạc thuộc phủ Tam Đái. Lời chú UTDĐC nói: trước có cây chiên đàn, chim hạc trắng đến đậu trên cây
nên đặt tên như thế. Các triều sau cho đến đời Đồng Khánh vẫn theo thế. Nay là vùng thành phố Việt Trì tỉnh
Phú Thọ và huyện Vĩnh Lạc tỉnh Vĩnh Phúc.

2Tổng Mộ Chu, ở trên ghi 9 xã thôn, nhưng cách trình bày ở dưới chỉ có 8 đơn vị. Phải chăng xã Định Hương và
phường Thượng Trưng tuy ghép liền lại 1 tên, nhưng thực tính 2 đơn vị xã thôn?

3Xã Huy Ngạc: Từ đầu Nguyễn trở về trước là xã Hoa Ngạc . Đầu đời Thiệu Trị kiêng huý chữ Hoa, đổi là
Huy Ngạc .

4Xã Cẩm Trạch: Từ đời Minh Mệnh về trước là xã Cẩm Tuyền . Năm đầu niên hiệu Thiệu Trị (1841) kiêng



Đồng khánh địa dư chí Tỉnh Sơn tây

931

5.Xã Đại Tự 6.Xã Cẩm Khê 7.Xã ái Vũ 8.Xã Vân Cốc1

9.Xã Quất Cốt 10.Xã Dương Cốc

Binh ngạch:
-Lính chọn: 387 người.

Nhân đinh:
-Đinh số chính nạp: 3.383 người.

Ruộng đất:
-Ruộng đất công tư các hạng: 2.596 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 13.919 quan.
-Nộp bằng thóc: 10.639 hộc.

Phong tục:

Nhiều người đi học chuộng văn, nhưng người chuộng vũ dũng cũng không ít. Đồng Vệ, Thượng
Trưng, Vân Cốc, Tự Thượng thường có trộm cướp. Ngoài ra đàn ông thì cày bừa, đánh cá, chăn nuôi,
đàn bà nuôi tằm, dệt vải, buôn bán. Phong tục đại để là cần cù tiết kiệm. Nhiều người theo đạo Phật, ít
người theo Thiên chúa giáo.

Sản vật:

ít ruộng vụ hè, nhiều ruộng vụ thu, ít đất tốt, nhiều đất cằn. Thóc lúa, khoai, đậu thì nơi nào cũng
có. Hoa lợi thì có cau, mít, hồng trứng, chuối đều là sản vật thường có. Duy ở sông Hạc Giang có cá
anh vũ mùi vị thơm ngon. Loài cá này khi thời tiết bắt đầu lạnh mới sinh, nhưng đưa đi khỏi sông này
thì không nuôi được lâu.

Khí hậu:

Mưa, gió, nóng, lạnh bình thường như các nơi khác trong tỉnh. Lúa vụ thu thì tháng 4, 5 gieo mạ,
tháng 6 xuống cấy, tháng 10 thu hoạch. Lúa vụ hè thì tháng 9, 10 gieo mạ, tháng 12 xuống cấy, tháng
5 thu hoạch.

Sông núi:

Trong huyện không có núi.

-Một dòng sông lớn hợp lưu với sông Lô, sông Thao qua địa giới huyện, đến giang phận hai huyện Tiên
Phong, Phúc Thọ. Đó là sông ngã ba Hạc, dài 38 dặm, rộng 298 trượng, sâu khoảng 6 trượng 7-8 thước.

-Một sông nhỏ tiếp liền với giang phận huyện Tam Dương, chảy qua địa giới huyện đến sông Lô.
Đó là sông Đáy, dài 22 dặm, rộng 5 trượng, sâu khoảng 1 trượng 2-3 thước.

Danh thắng:

Xã Bạch Hạc có đền thờ Tam Giang. Thôn Việt Trì có chùa Hoa Long.

Đường đi:

-Một đường quan báo phía trên giáp địa giới huyện Tiên Phong, dưới đến giáp địa giới huyện Yên
Lạc, dài 9 dặm 62 trượng 1 thước 5 tấc, rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông, đến giáp địa giới huyện Yên Lạc dài 6 dặm 12 trượng,
rộng 5 thước.

                                                                                                                                                                     
chữ Triền (cận âm với tên huý vua Thiệu Trị), đổi là Cẩm Trạch .

1Xã Vân Cốc: Từ đời Minh Mệnh về trước là xã Miên Cốc . Năm đầu niên hiệu Thiệu Trị (1841) kiêng chữ
Miên (tiểu tự của vua Thiệu Trị), đổi là Vân Cốc .
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-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây, đến giáp địa giới huyện Lập Thạch, dài 27 dặm, rộng 5
thước.

-Một con đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía bắc, đến giáp địa giới huyện Tam Dương, dài 24 dặm,
rộng 5 thước.

huyện Lập Thạch

Lập Thạch1 là huyện thống hạt của phủ Vĩnh Tường. Huyện lỵ đặt ở xã Đông Sơn. Huyện hạt phía
đông giáp sông Đáy, đối bờ là hai huyện Bạch Hạc, Yên Lạc, phía tây giáp địa giới huyện Phù Ninh,
phía nam giáp sông Đáy, đối bờ là địa giới huyện Bạch Hạc, phía bắc giáp địa giới hai huyện Tam
Dương, Sơn Dương.

Đông tây cách nhau 16 dặm. Nam bắc cách nhau 34 dặm.

Huyện có 11 tổng, gồm 82 xã, thôn, phường:

1-Tổng Đông Mật, 5 xã:
1.Xã Đông Mật 2.Xã Cương Đông 3.Xã Phú Hậu 4.Xã Sơn Đông
5.Xã Triều Đông

2-Tổng Sơn Bình, 7 xã, phường:
1.Xã Sơn Bình 2.Xã Triệu Xá 3.Xã Chu Đề 
4.Phường Chu Đề 5.Xã Lai Chu 6.Xã Phan Lương
7.Xã Hạ Phan

3-Tổng Hạ ích, 6 xã:
1.Xã Hạ ích 2.Xã Xuân Lôi 3.Xã Xuân Đán2 4.Xã Tiên Lữ
5.Xã Đại Lữ 6.Xã Hoàng Chung

4-Tổng Thượng Đạt, 5 xã:
1.Xã Thượng Đạt 2.Xã Ngọc Liễn 3.Xã Liễn Sơn 4.Xã Thản Sơn
5.Xã Bàn Giản

5-Tổng Tĩnh Luyện, 6 xã:
1.Xã Tĩnh Luyện 2.Xã Phần Thạch 3.Xã Phù Liễn 4.Xã Tần Lũng
5.Xã Lũng Hoàng 6.Xã Sen Hồ

6-Tổng Bình Hoà, 7 xã:
1.Xã Bình Hoà 2.Xã Mạn Thượng 3.Xã Mạn Hạ 4.Xã Hạ Đạo
5.Xã Bảo Chúc 6.Xã Yên Lạp 7.Xã Đạo Trù

7-Tổng Tử Du, 12 xã:
1.Xã Tử Du 2.Xã Bản Lập 3.Xã Bản Hậu 4.Xã Tiên Định
5.Xã Vân Nhưng 6.Xã Vân Trục 7.Xã Bồ Tỉnh 8.Xã Ngọc Kỳ
9.Xã Xuân Trạch 10.Xã Thạc Trục 11.Xã Mộc Hoà 12.Xã Vân Lãm

                                                     
1Huyện Lập Thạch: Theo ĐNNTC, tên huyện có từ đời Trần về trước, thời thuộc Minh vẫn theo thế, đặt thuộc

châu Tam Đái. Đời Lê Thánh Tông khi định bản đồ toàn quốc (1469) vẫn gọi là huyện Lập Thạch, thuộc phủ
Tam Đái. Các triều sau cho đến đời Đồng Khánh vẫn theo thế. Nay là huyện Lập Thạch, một phần huyện Tam
Đảo tỉnh Vĩnh Phúc.

2Xã Xuân Đán: Từ đầu Nguyễn trở về trước là xã Hoa Đán , đầu đời Thiệu Trị kiêng huý chữ Hoa, đổi là
Xuân Đán .



Đồng khánh địa dư chí Tỉnh Sơn tây

933

8-Tổng Yên Xá, 8 xã:
1.Xã Yên Xá 2.Xã Yên Lương 3.Xã Yên Lập 4.Xã Đức Lạp
5.Xã Thượng Phan 6.Xã Yên Thanh 7.Xã Thiều Thạch 8.Xã Lập Thạch

9-Tổng Đạo Kỷ, 13 xã:
1.Xã Đạo Kỷ 2.Xã Quế Nham 3.Xã Quế Trạo 4.Xã ân Hộ
5.Xã Cẩm Bình 6.Xã Thụy Sơn 7.Xã Thụy Điền 8.Xã Lạc Sơn
9.Xã Như Sơn 10.Xã Man Thạch 11.Xã Đồng Thị 12.Xã Bình Sơn
13.Xã Sơn Cầu

10-Tổng Nhân Mục, 7 xã:
1.Xã Nhân Lạc 2.Xã Lãng Sơn 3.Xã Đạo Nội 4.Xã Nhân Mục
5.Xã Đôn Mục 6.Xã Hương Ngạc1 7.Xã Khoan Bộ

11-Tổng Bạch Lựu, 6 xã:
1.Xã Bạch Lựu Thượng 2.Xã Bạch Lựu Hạ 3.Xã Yên Thiết 4.Xã Quang Viễn
5.Xã Lệnh Đức 6.Xã Hải Lựu

Binh ngạch:
-Lính tuyển: 248 người.

Nhân đinh:
-Đinh số chính nạp: 2.173 người.

Ruộng đất:
-Ruộng đất công, tư các hạng: 19.844 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 8.304 quan.
-Nộp bằng thóc: 11.261 hộc.

Phong tục

Nhiều người có học, tập tục văn nhã, nhưng kẻ hung hãn cũng không thể không có. Dân cày ruộng,
kiếm củi, nuôi tằm, dệt vải, đàn ông đàn bà đều cần cù tiết kiệm. Các việc cưới xin, tang ma, cúng tế
không xa hoa lắm. Đàn bà xã Sơn Đông buôn bán phần nhiều có thói quen chợ búa. Dân xã Bạch Lựu
tế thần có mở hội chọi trâu, vẫn còn giữ tập tục chất phác. Còn phong tục thì chất phác, quê mùa.
Nhiều người theo đạo Phật, ít người theo Thiên chúa giáo.

Sản vật:

Mỗi năm hai vụ lúa. Các thổ sản như khoai, đậu, dâu, mía, ngô thì tùy chỗ đất thích nghi mà trồng.
Ngoài ra, các hoa lợi khác thì có mít, chuối, cau, chè. Lâm sản có lá cọ, dầu trám, dầu dọc v.v... đều là
sản vật bình thường. Duy các xã Hương Ngạc, Bình Sơn có giống lúa hương canh (tẻ thơm) gạo trắng
mùi thơm hơn hẳn gạo các nơi khác. Xã Sơn Bình có tre hoa cật trắng hoa đỏ khác với tre các nơi khác.

Khí hậu:

Gió, mưa, lạnh, nắng bình thường, giống như huyện Bạch Hạc. Lúa vụ thu thì tháng 4, 5 gieo mạ,
tháng 6 xuống cấy, tháng 10 thu hoạch. Lúa vụ hè thì tháng 9, 10 gieo mạ, tháng 12 xuống cấy, tháng
5 thu hoạch.

Sông núi:

Xã Lập Thạch có núi Lập Thạch. Xã Bạch Lựu Hạ có núi Long Động. Xã Lãng Sơn có núi Sáng
Sơn. Xã Man Hạ có núi Di Sơn.

                                                     
1Xã Hương Ngạc: Từ đầu Nguyễn trở về trước là xã Hoa Ngạc . Đầu đời Thiệu Trị kiêng huý chữ Hoa, đổi

là Hương Ngạc .



Tỉnh Sơn tây Đồng khánh địa dư chí

934

-Một dòng sông lớn tiếp liền với giang phận huyện Sơn Dương, chảy qua địa giới huyện đến giang
phận Bạch Hạc. Đó là sông Lô. Sông chảy quanh co, dài 28 dặm, rộng 96 trượng 5 thước, sâu khoảng 2
trượng 3 thước.

-Một sông nhỏ tiếp liền với giang phận huyện Tam Dương, chảy qua địa giới huyện, đến sông Lô.
Đó là sông Đáy. Sông chảy quanh co, dài 32 dặm, rộng khoảng 5 trượng, sâu khoảng 1 trượng 2, 3 thước.

Danh thắng

Đền thờ Trần Tả Tướng ở xã Sơn Đông.

Đền thờ Tiết nghĩa Tiến sĩ ở xã Xuân Lôi.

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây đến giáp địa giới huyện Sơn Dương, dài 27 dặm, rộng
5 thước.

-Một con đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía bắc đến giáp địa giới huyện Tam Dương dài 30 dặm,
rộng 5 thước.

-Một con đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía nam đến bến đò Phú Hậu, dài 4 dặm 18 trượng, rộng
5 thước.

huyện Tam Dương

Tam Dương1 là huyện thống hạt của phủ Vĩnh Tường. Huyện lỵ ở xã Tiên Kha. Phía Đông giáp địa
giới 3 huyện Đại Từ, Phổ Yên, Bình Xuyên tỉnh Thái Nguyên. Phía tây giáp địa giới 2 huyện Bạch
Hạc, Lập Thạch. Phía nam giáp địa gới 2 huyện Yên Lạc, Yên Lãng. Phía Bắc giáp địa giới 2 huyện
Lập Thạch, Sơn Dương.

Đông tây cách nhau 26 dặm. Nam bắc cách nhau 27 dặm.

Huyện có 10 tổng, gồm 81 xã, thôn, động:

1-Tổng Hội Thượng, 7 xã:
1.Xã Hội Thượng 2.Xã Tiên Sơn 3.Xã Tiên Kha 4.Xã Trấn Yên
5.Xã Lộ Đông 6.Xã Tiên Hội 7.Xã Thụy Sơn

2-Tổng Đạo Tú, 6 xã:
1.Xã Đạo Tú 2.Xã Thanh Vân 3.Xã Lai Sơn 4.Xã Thụy Yên
5.Xã Cẩm Trạch 6.Xã Trì Long

3-Tổng Hoàng Xuyết, 6 xã:
1.Xã Hoàng Xuyết2 2.Xã Duy Phiên 3.Xã Phú Vinh 4.Xã Lục Lâu
5.Xã Hoàng Vân 6.Xã Đan Trì

4-Tổng Quyết Trung, 10 xã:
1.Xã Quyết Trung 2.Xã Khai Quang 3.Xã Hán Nữ 4.Xã Bảo Sơn
5.Xã Tích Sơn 6.Xã Nhân Ngoại 7.Xã Linh Xâm 8.Xã Đôn Hậu

                                                     
1Huyện Tam Dương: Đời Trần thuộc lộ Quốc Oai, thời thuộc Minh là huyện Tam Dương thuộc châu Tuyên Hoá.

Đời Lê Thánh Tông năm Quang Thuận 10 (1469) đặt là huyện Tam Dương thuộc phủ Đoan Hùng. Năm Minh
Mệnh 11 (1830) đổi huyện Tam Dương cho thuộc vào phủ Vĩnh Tường. Năm Tự Đức 5 (1852) trích 19 xã của
3 tổng Hội Thượng, Đạo Tú, Hoàng Chuế truớc thuộc huyện Yên Lạc cho nhập vào huyện Tam Dương. Nay
thuộc các huyện Tam Đảo, Yên Lập và thị xã Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc.

2Chữ  có 2 âm Xuyết và Chuế, một vài tài liệu trước đây đã phiên là xã Hoàng Chuế (Ngô Vi Liễn, Danh mục
làng xã Bắc kỳ).
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9.Xã Ngọc Hoằng 10.Xã Cổ Hoằng

5-Tổng Tam Lộng, 10 xã, động:
1.Xã Tam Lộng 2.Xã Nga Hoàng 3.Động Nga Hoàng 4.Xã Xạ Não
5.Xã Lâm Lưu 6.Xã Gia Du 7.Xã Hương Ngọc 8.Xã Quang Kha
9.Xã Cam Lâm 10.Xã Trung Hậu

6-Tổng Miêu Duệ, 7 xã:
1.Xã Miêu Duệ 2.Xã Bộc Hà 3.Xã Dị Nậu 4.Xã Hạ Nậu
5.Xã Cửu Yên 6.Xã Lâu Hà 7.Xã Hữu Thủ

7-Tổng Quan Ngoại, 10 xã:
1.Xã Quan Ngoại 2.Xã Quan Nội 3.Xã Quan Đình 4.Xã Đại Điền
5.Xã Luận Phẩm 6.Xã Ngọc Thụ 7.Xã Sơn Khuân 8.Xã Vạn Phẩm
9.Xã Sơn Đình 10.Xã Đông Lộ

8-Tổng Yên Dương, 6 xã:
1.Xã Yên Dương 2.Xã Yên Hoà 3.Xã Yên Đạo 4.Xã Đạo Trù
5.Xã Vĩnh Ninh 6.Xã Vĩnh Điện

9-Tổng Lữ Lương, 7 xã, thôn:
1.Xã Lữ Lương 2.Xã Ngọc A 3.Xã Tây Cố 4.Thôn Bắc Cố
5.Xã Bồ Lý 6.Xã Hữu Phúc 7.Xã Lũng Hữu

10-Tổng Hoàng Chỉ, 12 xã:
1.Xã Hoàng Chỉ 2.Xã Dương Chỉ 3.Xã Bằng Chỉ 4.Xã Tuỳ sơn
5.Xã Yên Thích 6.Xã Bỉnh Di 7.Xã Nghệ Oản 8.Xã Quảng Cư
9.Xã Yên Mỹ 10.Xã Kỳ Sơn 11.Xã Sơn Kịch1 12.Xã Thọ Linh

Binh ngạch:
-Lính tuyển: 94 người.

Nhân đinh:
-Đinh số chính nạp: 904 người.

Ruộng đất:
Ruộng đất công, tư các hạng: 11.418 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 3.743 quan.
-Nộp bằng thóc: 6.349 hộc.

Phong tục:

Đất đai ở vùng thượng du, rừng núi hiểm trở, nên tính khí của người dân cũng phần nhiều mạnh tợn
hung hãn. Đàn ông thì cày ruộng kiếm củi, đàn bà thì cấy gặt, tập tục chất phác quê mùa. Dân cư các
xã Xạ Não, Cam Lâm, Nga Hoàng, Miêu Duệ, Hán Hà, Hạ Nậu, Đạo Trù, Vĩnh Ninh đều là người
Thổ. Quần áo đàn ông đàn bà đều dùng màu xanh đen. Họ sinh sống bằng cách phát nương đốt rẫy mà
trồng trỉa, tục gọi là dân đốt rẫy phát nương (đao canh hoả nậu chi dân).

Sản vật:

Ruộng thích nghi trồng lúa tẻ, đất thích nghi trồng khoai, đậu. Sản vật rừng núi thì có thạch xương
bồ, hồi hương, nấm, mộc nhĩ, thuốc lá, sâm nam, thổ phục linh đều là phẩm vật thường có.

                                                     
1Xã Sơn Kịch . Chữ có 2 âm: kịch (kỳ nghịch thiết) và kỹ.
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Khí hậu:

Đất liền với rừng núi thung lũng, tháng đông rất rét. Lúa vụ thu thì tháng 4 gieo mạ, tháng 6 xuống
cấy, tháng 10 thu hoạch. Lúa vụ hè thì tháng 10 gieo mạ, tháng 12 xuống cấy, tháng 5 thu hoạch.

Sông núi:

Núi Tam Đảo ở hai xã Quan Đình, Sơn Đình.

Núi Đinh Sơn ở xã Hữu Thủ.

Núi Lộng Sơn ở xã Tam Lộng.

-Một sông nhỏ tiếp liền giang phận huyện Sơn Dương chảy qua địa giới huyện đến giang phận
huyện Lập Thạch. Đó là sông Đáy, dài 8 dặm 15 trượng, rộng 5 trượng, sâu khoảng 1 trượng 2-3
thước.

-Một sông nhỏ bắt nguồn từ chân núi Tam Đảo chảy qua địa giới huyện đến giang phận huyện Yên
Lãng. Đó là sông Nà Giang, dài 27 dặm 14 trượng, rộng 3 trượng, sâu khoảng 8 thước.

Danh thắng:

Hai xã Quan Đình, Sơn Đình có núi Tam Đảo, chùa Tây Thiên.

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía nam, qua tổng Hội Thượng, đến giáp địa giới huyện Yên
Lạc, dài 7 dặm, rộng 3 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông bắc, đến giáp địa giới huyện Sơn Dương, dài 23 dặm,
rộng 3 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía bắc, đến địa giới huyện Lập Thạch dài 24 dặm, rộng 4
thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây, đến giáp địa giới huyện Bạch Hạc, dài 8 dặm, rộng 5 thước.

Phân phủ Vĩnh Tường

Phân phủ Vĩnh Tường1 ở phía đông cách thành tỉnh 40 dặm. Thành phủ đặt ở địa phận xã Trung
Hậu huyện Yên Lãng. Thành xây bằng đất, chu vi 124 trượng, cao 5 thước, phía trên rộng 3 thước,
phía dưới rộng 9 thước. Trên mặt thành đặt 4 cỗ pháo. Thành xây bằng đá, mở 1 cửa. Ba mặt trái, phải
và sau có hào, dài cộng 99 trượng 5 thước, rộng 5 thước, sâu 5 thước.

Địa hạt của phân phủ phía đông giáp địa giới hai huyện Kim Anh, Đông Ngàn tỉnh Bắc Ninh, phía
tây giáp địa giới hai huyện Bạch Hạc, Tam Dương, phía nam giáp địa giới huyện Bạch Hạc và huyện
Từ Liêm tỉnh Hà Nội, phía bắc giáp địa giới huyện Tam Dương và huyện Bình Xuyên tỉnh Thái Nguyên.

Đông tây cách nhau 57 dặm. Nam bắc cách nhau 31 dặm.

Phân phủ kiêm lý huyện Yên Lãng.

Huyện Yên Lãng, 9 tổng:
1.Tổng Yên Lãng 2.Tổng Bạch Trữ 3.Tổng Hương Canh 4.Tổng Hạ Lôi
5.Tổng Kim Đà 6.Tổng Đa Lộc 7.Tổng Võng La 8.Tổng Hải Bối
9.Tổng Sáp Mai

                                                     
1Phân phủ Vĩnh Tường : Nguyên là đất thuộc phủ Vĩnh Tường (đầu đời Minh Mệnh về trước là phủ

Tam Đái). Năm Minh Mệnh 13 (1832) trích hai huyện Yên Lãng và Yên Lạc phủ Vĩnh Tường đặt làm phân
phủ Vĩnh Tường. Nay là đất thuộc huyện Vĩnh Lạc và Mê Linh tỉnh Vĩnh Phúc.
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Thống hạt:

Huyện Yên Lạc, 12 tổng:
1.Tổng Thọ Lão 2.Tổng Hưng Lục 3.Tổng Lương Điền 4.Tổng Hội Hạ
5.Tổng Đường Xá 6.Tổng Đông Lỗ 7.Tổng Đồng Hồn 8.Tổng Hương Nha
9.Tổng Quan Đài 10.Tổng Lưỡng Quán 11.Tổng Phương Quan 12.Tổng Xa Mộ

Binh ngạch:
-Lính tuyển: 1.381 người.

Nhân đinh:
-Đinh số chánh nạp: 8.052 người.

Ruộng đất:
-Ruộng đất công tư các hạng: 72.118 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 29.157 quan.
-Nộp bằng thóc: 36.760 hộc.

Phong tục:

Nhiều người đi học, khá chuộng văn nhã, nhưng ở vùng giáp giữa ba huyện Kim Anh, Đông Ngạn,
Tam Dương không phải là không có những kẻ hung hãn. Ngoài ra thì đàn ông cày bừa, đàn bà nuôi
tằm dệt vải, phong tục đại để là cần cù tiết kiệm. Các việc cưới xin, tang ma, cúng tế đại khái giống
nhau. Nhiều người theo đạo Phật, ít người theo Thiên chúa giáo.

Sản vật:

Ruộng trồng được cả lúa tẻ, lúa nếp. Đất trồng khoai, đậu, dâu, mía, ngô. Các hoa lợi đều chỉ là sản
vật bình thường. Duy huyện Yên Lãng có giống lúa canh trắng, gạo trắng mà mềm, còn có tên là gạo
kén vị thơm mà béo.

Khí hậu:

Mưa gió nóng lạnh bình thường cũng giống như khí hậu trong toàn tỉnh. Lúa vụ thu thì tháng 5 gieo
mạ, tháng 6 xuống cấy, tháng 10 thu hoạch. Lúa vụ hè tháng 9, 10 gieo mạ, tháng 12 xuống cấy, tháng
5 thu hoạch.

Sông núi:

Trong phủ không có núi.

-Một dòng sông lớn tiếp liền với giang phận sông Hạc Giang, chảy qua phủ hạt đến giang phận tỉnh
Bắc Ninh. Đó là sông Trang Việt.

-Một sông nhỏ liền với chi lưu sông Hạc, chảy qua giang phận tỉnh Bắc Ninh. Đó là sông Nguyệt
Đức.

Danh thắng:

Trong phủ không có danh thắng.

Đường đi:

-Một đường quan báo cũ từ địa giới huyện Bạch Hạc, đi qua phủ hạt đến giáp địa giới huyện Bình
Xuyên tỉnh Thái Nguyên, dài 26 dặm, rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ thành phủ đi về phía đông, đến giáp địa giới huyện Kim Anh tỉnh Bắc Ninh, dài
5 dặm, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ phủ thành đi về phía tây, đến huyện Yên Lạc giáp địa giới huyện Bạch Hạc, dài
35 dặm, rộng 5 thước.
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-Một đường nhỏ từ phủ thành đi về phía bắc, đến giáp địa giới huyện Bình Xuyên tỉnh Thái
Nguyên, dài 14 dặm, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ phủ thành đi về phía nam, đến bến đò Đông Cao, dài 11 dặm, rộng 5 thước.

Huyện Yên Lãng

Huyện Yên Lãng1 do phân phủ Vĩnh Tường kiêm lý. Huyện hạt phía đông giáp địa giới hai huyện
Kim Anh, Đông Ngàn tỉnh Bắc [Ninh], phía tây giáp địa giới huyện Yên Lạc, phía nam giáp sông lớn,
đối bờ là địa giới huyện Từ Liêm tỉnh Hà Nội, phía bắc giáp địa giới huyện Bình Xuyên tỉnh Thái
Nguyên.

Đông tây cách nhau 19 dặm. Nam bắc cách nhau 31 dặm.

Huyện có 9 tổng, gồm 64 xã, thôn, phường, châu, sở (trong đó có hai nơi dân sống nay đây mai đó,
không có đất ở, là sở Xuân Canh và châu Tàm Xá).

1-Tổng Yên Lãng, 9 xã:
1.Xã Yên Lãng 2.Xã Xuân Lãng 3.Xã Hợp Lễ 4.Xã Mộ Đạo
5.Xã Lý Nhân 6.Xã Lý Hải 7.Xã Can Bi 8.Xã Phú Mỹ2

9.Xã Thái Lai

2-Tổng Bạch Trữ, 8 xã:
1.Xã Bạch Trữ 2.Xã Kim Thanh 3.Xã Đạm Nội 4.Xã Đạm Xuyên
5.Xã Tháp Miếu 6.Xã Thịnh Kỷ 7.Xã Nhuế Khúc 8.Xã Đông Lỗ

3-Tổng Hương Canh, 8 xã:
1.Xã Hương Canh 2.Xã Tiên Hàng 3.Xã Ngọc Canh 4.Xã Nội Phật
5.Xã Ngoại Trạch 6.Xã Quất Lựu 7.Xã Vị Trù 8.Xã Vị Nội

4-Tổng Hạ Lôi, 8 xã, sở:
1.Xã Hạ Lôi 2.Sở Lục Trì 3.Xã Đường Đệ 4.Xã Đại Bối
5.Xã Nội Động 6.Xã Văn Lôi 7.Xã Cư Yên3 8.Xã Nam Cường

5-Tổng Kim Đà, 7 xã:
1.Xã Kim Đà 2.Xã Tây Xá 3.Xã Hoàng Xá 4.Xã Khê Ngoại
5.Xã Văn Quán 6.Xã Đông Cao 7.Xã Phú Lộc

6-Tổng Đa Lộc, 7 xã, thôn:
1.Xã Đa Lộc 2.Xã Do Nhân 3.Xã Yên Nhân 4.Xã Trung Hậu
5.Xã Hậu Dưỡng 6.Xã Trang Việt 7.Thôn Điệp xã Trang Việt

7-Tổng Sáp Mai, 5 xã:
1.Xã Sáp Mai 2.Xã Đại Đồng 3.Xã Mạch Lũng 4.Xã Mai Châu
5.Xã Đại Độ

                                                     
1Huyện Yên Lãng : Theo ĐNNTC tên huyện Yên Lãng đã có từ thời Đinh Lê. Theo Nguyễn Văn Siêu,
"Yên Lãng xưa là đất quận Chu Diên, cũng gọi là Mê Linh, thời thuộc Minh đặt tên là huyện Yên Lãng"
(PĐĐDC, 5-23a). Đời Lê Thánh Tông khi định bản đồ toàn quốc (1469), đặt huyện Yên Lãng thuộc phủ Tam
Đái (Từ năm 1822 phủ Tam Đái đổi là phủ Vĩnh Tường). Năm Minh Mệnh 13 (1832) tách hai huyện Yên Lãng
và Yên Lạc để lập phân phủ Vĩnh Tường. Nay thuộc huyện Mê Linh tỉnh Vĩnh Phúc.

2Xã Phú Mỹ: Từ đời Minh Mệnh về trước là xã Tuyền Mỹ . Đầu đời Thiệu Trị (1841) kiêng huý đồng âm
chữ Tuyền (tên huý vua), đổi là Phú Mỹ .

3Xã Cư Yên: Từ đời Minh Mệnh về trước là xã Cư Triền . Năm Thiệu Trị 3 (1843) kiêng chữ Triền, cận
âm tên huý vua Thiệu Trị, đổi là Cư Yên .
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8-Tổng Võng La, 4 xã:
1.Xã Võng La 2.Xã Công Ngư 3.Xã Canh Vân 4.Xã Canh Tác

9-Tổng Hải Bối, 6 xã:
1.Xã Hải Bối 2.Xã Uy Nỗ Hạ 3.Xã Thọ Đa 4.Xã Đồng Nhân
5.Xã Cổ Điển 6.Xã Yên Hà

Binh ngạch:
-Lính tuyển: 578 người.

Nhân đinh:
-Đinh số chính nạp: 3.732 người.

Ruộng đất:
-Ruộng đất công tư các hạng: 36.184 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 15.238 quan.
-Nộp bằng thóc: 20.460 hộc.

Phong tục:

Rải rác cũng có người đi học, phong tục văn nhã. Chỉ ở vùng giáp ranh hai huyện Kim Anh, Đông
Ngàn tục quen hung hãn, bọn côn đồ có lúc xuất hiện. Còn nữa thì đàn ông cày bừa, đàn bà nuôi tằm
dệt vải, phong tục đại để là cần cù tiết kiệm. Việc cưới xin, tang ma, cúng tế không quá xa xỉ. Nhiều
người theo đạo Phật, ít người theo Thiên chúa giáo.

Sản vật:

Mỗi năm hai vụ lúa. Các thổ sản thì có khoai, đậu, dâu, mía, ngô. Các thứ hoa lợi khác đều là sản
vật bình thường. Các xã Hương Canh, Ngọc Canh, Tiên Hàng có giống lúa canh trắng, xã Đạm Xuyên
có giống lúa kén rất ngon.

Khí hậu:

Mưa gió nóng lạnh bình thường cũng như các nơi trong tỉnh. Lúa vụ thu tháng 5 gieo mạ, tháng 6
xuống cấy, tháng 10 thu hoạch. Lúa vụ hè tháng 9, tháng 10 gieo mạ, tháng 12 xuống cấy, tháng 5 thu
hoạch.

Sông núi:

Trong huyện không có núi.

-Một dòng sông lớn tiếp liền với giang phận huyện Yên Lạc, chảy qua địa giới huyện đến giang
phận tỉnh Bắc Ninh. Đó là sông Trang Việt, dài 26 dặm, rộng 152 trượng, sâu khoảng 2 trượng 2, 3
thước.

-Một sông nhỏ tiếp liền với giang phận huyện Yên Lạc, qua địa giới huyện, đến ngã ba Thịnh Kỷ,
thông với giang phận tỉnh Bắc Ninh. Đó là sông Nguyệt Đức, dài 42 dặm, rộng 7 trượng, sâu khoảng 1
trượng 4-5 thước.

Danh thắng:

Trong huyện không có danh thắng.

Đường đi:

-Một đường quan báo cũ, phía trên giáp địa giới huyện An Lạc, phía dưới đến giáp địa giới huyện
Bình Xuyên tỉnh Thái Nguyên dài 10 dặm rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông bắc, đến giáp địa giới huyện Kim Anh tỉnh Bắc [Ninh]
dài 5 dặm, rộng 5 thước.
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-Một đường nhỏ từ huyện lỵ về phía tây, đến giáp địa giới huyện Yên Lạc dài 19 dặm, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ về phía nam, đến bến đò Đông Cao dài 11 dặm, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía bắc, đến giáp địa giới huyện Bình Xuyên tỉnh Thái Nguyên
dài 16 dặm rộng 5 thước.

huyện yên Lạc

Yên Lạc1 là huyện thống hạt của phân phủ Vĩnh Tường. Huyện lỵ đặt ở xã Vĩnh Mỗ.

Huyện hạt phía đông giáp địa giới huyện Yên Lãng, phía tây giáp địa giới hai huyện Bạch Hạc, Lập
Thạch, phía nam giáp địa giới huyện Phúc Thọ, phía bắc giáp địa giới huyện Tam Dương.

Đông tây cách nhau 39 dặm. Nam bắc cách nhau 30 dặm.

Huyện có 12 tổng, gồm 88 xã, thôn, phường, châu:

1-Tổng Thọ Lão, 9 xã, thôn:
1.Xã Thọ Lão 2.Thôn Thượng xã Nội Hộ 3.Xã Yên Lão Thị
4.Xã Yên Lão Giáp 5.Xã Kỳ Đồng 6.Xã Nội Hộ2 7.Xã Thanh Quát
8.Xã Mạnh Lân 9.Xã Châu Trần

2-Tổng Hưng Lục, 6 xã:
1.Xã Hưng Lục 2.Xã Bình Lỗ 3.Xã Yên Trù 4.Xã Nghĩa Lập
5.Xã Sơn Kiều 6.Xã Hưng Lại

3-Tổng Lương Điền, 10 xã:
1.Xã Lương Điền 2.Xã Hương Viên3 3.Xã Sơn Tang 4.Xã Lương Trù
5.Xã Lạc Trung 6.Xã Phong Đăng 7.Xã Xuân Hóc 8.Xã Vân ổ
9.Xã Đông Viên 10.Xã Thổ Tang

4-Tổng Hội Hạ, 8 xã:
1.Xã Vân Hội 2.Xã Đồng Lạc 3.Xã Yên Lạc 4.Xã Hổ Khưu
5.Xã Hùng Yên 6.Xã Hội Hạ 7.Xã ốc Trù 8.Xã Lão Sơn

5-Tổng Đường Xá, 10 xã, thôn.
1.Xã Đông Mẫu4 2.Xã Yên Tâm 3.Xã Yên Nghiệp 4.Xã Đồng Tâm
5.Thôn Lũng Xuyên Thượng 6.Thôn Lũng Xuyên Hạ
7.Xã Đường Xá 8.Xã Lâm Xuyên 9.Xã Nho Lâm 10.Xã Bình Lâm

6-Tổng Đông Lỗ, 8 xã:
1.Xã Vĩnh Mỗ 2.Xã Tiên Mỗ 3.Xã Lỗ Quýnh 4.Xã Phượng Trì
5.Xã Lạc Trung 6.Xã Đan Nguyên 7.Xã Đông Lỗ 8.Xã Tề Lỗ

                                                     
1Huyện Yên Lạc: Theo ĐNNTC, Yên Lạc  là tên huyện có từ thời Đinh-Lê. Các triều sau vẫn theo thế. Thời

thuộc Minh thuộc châu Tam Đái. Đời Lê Thánh Tông thuộc phủ Tam Đái (từ năm 1822 phủ Tam Đái đổi là
phủ Vĩnh Tường). Năm Minh Mệnh 13 (1832) tách hai huyện Yên Lãng và Yên Lạc để lập phân phủ Vĩnh
Tường. Năm Tự Đức 5 (1852) trích 19 xã của 3 tổng Hội Thượng, Đạo Tú, Hoàng Xuyết (Chuế) trước thuộc
huyện Yên Lạc cho nhập vào huyện Tam Dương. Nay thuộc huyện Vĩnh Lạc, và một phần huyện Mê Linh (xã
Chu Phan) tỉnh Vĩnh Phúc.

2Xã Nội Hộ, chữ  có 2 âm: Hoạch và Hộ.
3Xã Hương Viên: Từ đầu Nguyễn trở về trước là xã Hoa Viên . Đầu đời Thiệu Trị kiêng huý chữ Hoa, đổi

là Hương Viên .
4Xã Đông Mẫu: Từ đời Thiệu Trị về trước là xã Đông Hồng . Năm đầu niên hiệu Tự Đức (1848) kiêng chữ

Hồng (Hồng Nhậm, tiểu tự của vua), đổi là Đông Mẫu .
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7-Tổng Đồng Hồn, 6 xã:
1.Xã Yên Quán 2.Xã Thụy Cốc 3.Xã Đồng Hồn 4.Xã Đồng Cương
5.Xã Dịch Đồng 6.Xã Lạc ý

8-Tổng Hương Nha, 9 xã:
1.Xã Đinh Xá 2.Xã Yên Thư 3.Xã Hương Nha 4.Xã Dân Trù
5.Xã Trung Nha 6.Xã Hương Trù 7.Xã Phú Phong 8.Xã Thụ ích
9.Xã ích Minh

9-Tổng Quan Đài, 4 xã:
1.Xã Tiên Đài 2.Xã Quan Đài 3.Xã Xuân Đài 4.Xã Nghênh Tiên

10-Tổng Lưỡng Quán, 7 châu, thôn:
1.Châu Lưỡng Quán 2.Châu Yên Các Nội 3.Châu Yên Các Ngoại 4.Châu Trung Hà
5.Châu Sa Khoát 6.Châu Các Sa 7.Thôn Mai Khê

11-Tổng Phương Quan1, 4 xã:
1.Xã Sa Khúc 2.Xã Nại Tử Châu 3.Xã Chu Phan 4.Xã Nại Tử

12-Tổng Xa Mạc, 4 xã:
1.Xã Xa Mạc 2.Xã Yên Bài 3.Xã Yên Mộ 4.Xã Bồng Mạc

Binh ngạch:
-Lính tuyển: 803 người.

Nhân đinh:
-Đinh số chính nạp: 4.320 người.

Ruộng đất:
-Ruộng đất công tư các hạng: 35.934 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 20.473 quan.
-Nộp bằng thóc: 16.300 hộc.

Phong tục:

Nhiều người đi học, tục chuộng văn nhã. Còn nữa thì đàn ông cày bừa, đàn bà nuôi tằm, dệt vải.
Đất rộng, người đông, phong tục khá thuần hậu. Dân ở bãi ở trại thì cũng có thói quen hung hãn.
Nhiều người theo đạo Phật, ít người theo Thiên chúa giáo.

Sản vật:

Ruộng trồng cả lúa tẻ lúa nếp. Đất trồng dâu, mía, khoai, đậu, ngô. Hoa lợi ở vườn thì có cau,
chuối, mít, quả vải, đều là sản vật thông thường. Duy ở xã Vân ổ có vải mỏng rất tinh xảo.

Khí hậu:

Gió, mưa, lạnh, nắng bình thường cũng giống như huyện Yên Lãng. Lúa vụ thu thì tháng 5 gieo mạ,
tháng 6 xuống cấy lúa, tháng 10 thu hoạch. Lúa vụ hè tháng 9, 10 gieo mạ, tháng 2 xuống cấy, tháng 5
thu hoạch.

Sông núi:

Trong huyện không có núi.

-Một dòng sông lớn phía trên liền với giang phận huyện Bạch Hạc, qua địa giới huyện đến giang
phận huyện Yên Lãng. Đó là sông Hạc Giang, dài 9 dặm, rộng 152 trượng, sâu khoảng 2 trượng 2, 3 thước.

                                                     
1Tổng Phương Quan: Từ đầu đời Tự Đức về trước là tổng Nguyễn Xá , sau năm Tự Đức 14 (1861) kiêng

họ vua, đổi là tổng Phương Quan .
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-Một sông nhỏ liền với chi lưu sông Hạc Giang, qua địa giới huyện, đến giang phận huyện Yên
Lãng. Đó là sông Nguyệt Đức, dài 32 dặm, rộng 7 rượng, sâu khoảng 1 trượng 4, 5 thước.

Danh thắng:

Trong huyện không có danh thắng.

Đường đi:

-Một đường quan báo cũ trên giáp địa giới huyện Bạch Hạc, dưới giáp địa giới huyện Yên Lãng, dài
21 dặm, 65 trượng, rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây, đến giáp địa giới huyện Bạch Hạc dài 12 dặm, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía bắc, đến giáp địa giới huyện Tam Dương, dài 12 dặm, rộng
5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây, qua đường quan báo cũ, đến giáp địa giới huyện Lập
Thạch, dài 24 dặm, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông, đến giáp địa giới huyện Yên Lãng, dài 23 dặm, rộng
5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía nam, đến giáp địa giới huyện Bạch Hạc, dài 15 dặm, rộng
5 thước.

phủ Lâm Thao

Phủ Lâm Thao1 ở phía tây bắc cách thành tỉnh 59 dặm. Thành phủ ở địa phận hai xã Cao Mại, Vịnh
Hương huyện Sơn Vi. Xung quanh đắp thành đất, chu vi 130 trượng 5 thước, cao 6 thước 5 tấc. Mặt
thành rộng 8 thước, chân thành rộng 2 trượng. Trên mặt thành đặt 4 cỗ pháo. Thành mở 3 cửa, đều xây
bằng đá. Bốn mặt có hào, dài cộng 195 trượng, mặt hào rộng 1 trượng 9 thước, sâu 4 thước.

Phủ hạt phía đông giáp sông Thao, đối bờ là địa giới huyện Tiên Phong, phía tây giáp địa giới các
huyện Trấn Yên, Văn Chấn tỉnh Hưng Hóa, phía nam giáp sông Thao, đối bờ là địa giới huyện Tam
Nông tỉnh Hưng Hóa, phía bắc giáp địa giới hai huyện Tây Quan, Phù Ninh.

Đông tây cách nhau 89 dặm. Nam bắc cách nhau 33 dặm.

Phủ kiêm lý huyện Sơn Vi:

Huyện Sơn Vi, 10 tổng:
1.Tổng Vĩnh Lại 2.Tổng Cao Xá 3.Tổng Sơn Minh 4.Tổng Do Nghĩa
5.Tổng Chu Hóa 6.Tổng Xuân Lũng 7.Tổng Phú Thọ 8.Tổng Khải Xuân
9.Tổng Hạ Mạo 10.Tổng Yên Lãnh

Thống hạt 3 huyện Thanh Ba, Hạ Hoà, Cẩm Khê, 22 tổng:

                                                     
1Phủ Lâm Thao: Đời Lý là châu Chân Đăng , đời Trần là lộ Thao Giang , thời thuộc Minh là

châu Thao Giang  (thuộc phủ Tam Giang). Khi định bản đồ toàn quốc (1469) đời Lê Thánh Tông đặt
làm phủ Thao Giang  (thuộc thừa tuyên Sơn Tây), gồm 4 huyện: Hạ Hoa , Thanh Ba , Sơn
Vi , Hoa Khê . Khoảng niên hiệu Vĩnh Thịnh (1705-1719) tách huyện Tam Nông trước thuộc phủ
Đà Dương cho thuộc phủ Thao Giang, sau kiêng huý chúa Trịnh Giang (1729-1740) đổi làm phủ Lâm Thao

. Đầu Nguyễn vẫn theo thế. Năm Minh Mệnh 13 (1832) lại tách huyện Tam Nông về phủ Gia Hưng
tỉnh Hưng Hoá. Năm Tự Đức 6 (1853) tách huyện Phù Ninh trước thuộc phủ Đoan Hùng cho thuộc vào phủ
Lâm Thao. Khoảng cuối Tự Đức đầu Đồng Khánh lại chuyển huyện Phù Ninh về phủ Đoan Hùng như trước.
Nay thuộc các huyện Lâm Thao, Thanh Ba, Hạ Hoà tỉnh Phú Thọ.
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Huyện Thanh Ba, 8 tổng:
1.Tổng Mạn Lạn 2.Tổng Hoàng Cương 3.Tổng Vĩnh Chân 4.Tổng Lương Lỗ
5.Tổng Yên Khâu 6.Tổng Phao Thanh 7.Tổng Thanh Khâu 8.Tổng Ninh Dân

Huyện Hạ Hoà, 8 tổng:
1.Tổng Văn Lang 2.Tổng Xuân áng 3.Tổng Động Lâm 4.Tổng Văn Chiếu
5.Tổng Đan Thượng 6.Tổng Lãnh Sơn 7.Tổng Nhữ Hạ 8.Tổng Đại Phạm

Huyện Cẩm Khê, 6 tổng:
1.Tổng Điêu Lương 2.Tổng Phú Khê 3.Tổng Phương Xá 4.Tổng Nga Phú
5.Tổng Tạ Xá 6.Tổng Trương Xá

Binh ngạch:
-Lính tuyển: 558 người.

Nhân đinh:
-Đinh số chính nạp: 6.116 người.

Ruộng đất:
-Ruộng đất công tư các hạng: 45.594 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 21.709 quan.
-Nộp bằng thóc: 24.833 hộc.

Phong tục:

Huyện Sơn Vi rải rác có người đi học. Các huyện Thanh Ba, Cẩm Khê, Hạ Hoà thì chất phác, cần
kiệm, rất ít người đi học. Đại để dân cư miền rừng núi, tính khí có phần cố chấp hung hãn, đó là vì khí
đất sinh ra như vậy. Nhiều người theo đạo Phật, ít người theo Thiên chúa giáo.

Sản vật:

Nguồn lợi ở ruộng, nguồn lợi ở rừng tương đương nhau. Thóc lúa, khoai, đậu không nhiều bằng các
huyện ở vùng hạ du. Duy lâm sản thì có tre, gỗ, lá cọ, sơn, vỏ cây dó, quả trám, cũng chỉ là những sản
vật thông thường.

Khí hậu:

Địa thế phần nhiều là đất rừng núi, thời tiết lạnh sớm, khí lam chướng bốc ào ào, lại càng rét đậm.
Hai tháng là tháng 3 và tháng 9 chướng khí nặng nề nhất. Người dân ra đồng vào núi đều phải đợi mặt
trời lên mới đi.

Sông núi:

Huyện Sơn Vi có núi Hùng Vương, núi Thẩm Sơn (núi Thắm).

Huyện Hạ Hoà có núi Phượng Dực.

-Một dòng sông lớn tiếp liền với giang phận tỉnh Hưng Hóa, chảy qua phủ hạt, qua ngã ba Nông,
đến giang phận huyện Phù Ninh. Đó là sông Thao.

Danh thắng:

Huyện Sơn Vi có miếu thờ Hùng Vương. Đền Tiết nghĩa Trạng nguyên và đền Tiết nghĩa Bảng
nhãn.

Đường đi:

-Một đường quan báo trên giáp giới huyện Phù Ninh, qua trạm Sơn Thạch, phía dưới đến bến đò ¸
Nguyên, dài 52 dặm 38 trượng 4 thước, rộng 1 trượng.
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-Một đường nhỏ từ thành phủ đi về phía đông đến bến đò Lộ Xá, dài 18 dặm 8 trượng, rộng 5
thước.

-Một đường nhỏ từ thành phủ đi về phía tây, từ trạm Sơn Thạch, qua phủ hạt đến giáp địa giới
huyện Trấn Yên tỉnh Hưng Hóa, dài 74 dặm, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ thành phủ đi về phía nam đến giáp địa giới huyện Tam Nông tỉnh Hưng Hóa,
phía tây đến giáp địa giới huyện Văn Chấn tỉnh Hưng Hóa, dài 57 dặm, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ thành phủ đi về phía bắc đến giáp địa giới huyện Phù Ninh, dài 36 dặm, 65
trượng, 8 thước, rộng 5 thước.

Huyện Sơn Vi

Huyện Sơn Vi1 do phủ Lâm Thao kiêm lý. Huyện hạt phía đông giáp giới huyện Tiên Phong, phía
tây giáp giới huyện Thanh Ba, phía nam giáp giới huyện Tam Nông tỉnh Hưng Hoá, phía bắc giáp địa
giới huyện Phù Ninh.

Đông tây cách nhau 44 dặm. Nam bắc cách nhau 24 dặm.

Huyện có 10 tổng, gồm 47 xã:

1-Tổng Vĩnh Lại, 9 xã:
1.Xã Vĩnh Lại 2.Xã Trình Xá 3.Xã Văn Điểm 4.Xã Quỳnh Lâm
5.Xã á Nguyên 6.Xã Thạch Cáp 7.Xã Vân Cáp 8.Xã Trân Vĩ
9.Xã Hùng Lãm

2-Tổng Cao Xá, 8 xã:
1.Xã Cao Xá 2.Xã Sơn Vi 3.Xã Dục Mỹ 4.Xã Phù Phong
5.Xã Vĩnh Mộ 6.Xã Tề Lễ 7.Xã Vân Đội 8.Xã Cẩm Đội

3-Tổng Sơn Minh, 7 xã:
1.Xã Sơn Minh 2.Xã Bồng Nguyên 3.Xã Dụng Hiền 4.Xã Thụy Sơn
5.Xã Kinh Kệ 6.Xã Hữu Bổ 7.Xã Sơn Lưu

4-Tổng Do Nghĩa, 8 xã:
1.Xã Do Nghĩa 2.Xã Cao Mại2 3.Xã Vịnh Hương 4.Xã Sơn Thị
5.Xã Vu Tử 6.Xã Lãng Hồ 7.Xã Lãng Thị 8.Xã Bồng Lãng

5-Tổng Chu Hóa, 6 xã:
1.Xã Chu Hóa 2.Xã Thạch Sơn 3.Xã Hậu Lộc 4.Xã Vi Cương
5.Xã Thanh Mai 6.Xã Mai Đình

6-Tổng Xuân Lũng, 8 xã:
1.Xã Xuân Lũng 2.Xã Vân Cương 3.Xã Cẩm Thanh 4.Xã Sơn Tường
5.Xã Hy Sơn 6.Xã Tập Lục 7.Xã Tiên Cương 8.Xã Hy Cương

                                                     
1Huyện Sơn Vi : Theo ĐNNTC tên huyện Sơn Vi đã có từ đời Đinh-Lý. Thời thuộc Minh vẫn gọi là

huyện Sơn Vi thuộc phủ Tam Giang. Đời Lê Thánh Tông khi định bản đồ toàn quốc (1469) đặt huyện Sơn Vi
thuộc phủ Thao Giang (đời Lê Trung hưng đổi là phủ Lâm Thao). Năm Minh Mệnh 21 (1840) sáp nhập thêm
xã Phù Phong trước thuộc huyện Phù Ninh. Năm Tự Đức 5 (1852) sáp nhập thêm 5 xã trước thuộc tổng Khải
Xuân huyện Phù Ninh. Năm Tự Đức 7 (1854) tách xã Trung Hà sang huyện Bất Bạt. Nay thuộc huyện Lâm
Thao tỉnh Phú Thọ.

2Xã Cao Mại: Từ đời Thiệu Trị về trước là xã Thì Mại . Năm đầu niên hiệu Tự Đức kiêng huý vua Tự Đức
(Nguyễn Phúc Thì), đổi gọi là xã Cao Mại .
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7-Tổng Phú Thọ, 6 xã:
1.Xã Phú Thọ 2.Xã Cao Du 3.Xã Hà Thạch 4.Xã Ngọc Tháp
5.Xã Trù Mật 6.Xã Yên Ninh

8-Tổng Khải Xuân, 5 xã:
1.Xã Khải Xuân 2.Xã Hà Lộc 3.Xã Canh Phú 4.Xã Nậu Phú
5.Xã Tiên Phú

9-Tổng Hạ Mạo, 5 xã:
1.Xã Hạ Mạo 2.Xã Thanh Lâu 3.Xã Vân Liêu 4.Xã Mạo Phố
5.Xã Bộ Đầu

10-Tổng Yên Lãnh, 5 xã:
1.Xã Yên Lãnh 2.Xã Chiêu ứng 3.Xã Tức Mặc 4.Xã Bình Quân
5.Xã Vũ Lao

Binh ngạch:
-Lính tuyển: 312 người.

Nhân đinh:
-Đinh số chính nạp: 3.091 người.

Ruộng đất:
Ruộng đất công tư các loại: 22.415 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 1.330 quan.
-Nộp bằng thóc: 12.597 hộc.

Phong tục:

Rải rác có người đi học hành, còn lại thì làm ruộng, trồng dâu nuôi tằm, cũng có các nghề công
thương. Phong tục đại để chất phác cần kiệm. Duy hai tổng Khải Xuân, Yên Lãnh tính khí hung tợn.
Nhiều người theo đạo Phật, ít người theo Thiên chúa giáo.

Sản vật:

Ruộng cấy được cả lúa tẻ, lúa nếp. Đất thì thích nghi trồng dâu, mía, khoai, đậu. Ngoài ra, lâm sản
thì có sơn sống1, lá cọ, đều là sản vật thông thường.

Khí hậu:

Thời vụ làm nông hơi muộn. Ruộng vụ thu đến cuối tháng 8 mới xuống cấy. Ruộng vụ hè đến cuối
tháng 12 mới xuống cấy. Khí lạnh về sớm, cả 10 tổng tương tự nhau. Duy hai tổng Khải Xuân, Yên
Lãnh là vùng rừng núi, nhiều khí lạnh, mà hai tháng là tháng 3 và tháng 9 thì khí độc nặng nề nhất.

Sông núi:

Xã Hy Cương có núi Hùng Vương. Xã Vũ Lao có núi Thẩm Sơn (núi Thắm).

-Một dòng sông lớn tiếp liền với giang phận huyện Thanh Ba, qua địa giới huyện, qua ngã ba Nông,
đến giang phận huyện Phù Ninh. Đó là sông Thao, dài 70 dặm, 37 trượng, 5 thước, rộng 142 trượng,
sâu khoảng 2 trượng 4 thước.

Danh thắng:

Xã Hy Cương có miếu Hùng Vương. Xã Trình Xá có đền thờ Tiết nghĩa Trạng nguyên. Xã Xuân
Lũng có đền thờ Tiết nghĩa Bảng nhãn.

                                                     
1Sơn sống, ngv.: sinh tất , tức sơn mới thu lấy mủ.
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Đường đi:

-Một đường quan báo trên giáp địa giới huyện Phù Ninh, qua trạm Sơn Thạch, dưới đến bến đò ¸
Nguyên, dài 52 dặm 38 trượng 2 thước, rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông, đến bến đò Trình Xá dài 18 dặm 8 trượng, rộng
5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây, đến giáp địa giới huyện Thanh Ba, dài 32 dặm 87
trượng, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây bắc, đến giáp giới huyện Phù Ninh, dài 36 dặm, 65
trượng 8 thước, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía bắc, đến địa giới huyện Phù Ninh, dài 36 dặm, 65 trượng
8 thước rộng 5 thước.

huyện Cẩm Khê

Cẩm Khê1 là huyện thống hạt của phủ Lâm Thao. Huyện lỵ ở xã Cát Trù.

Huyện hạt phía đông giáp địa giới huyện Thanh Ba, phía tây giáp địa giới huyện Yên Lập tỉnh
Hưng Hóa, phía nam giáp địa giới hai huyện Tam Nông, Thanh Thủy, phía bắc giáp địa giới huyện Hạ
Hoà.

Đông tây cách nhau 13 dặm. Nam bắc cách nhau 43 dặm.

Huyện có 6 tổng, gồm 42 xã, thôn, phường:

1-Tổng Điêu Lương, 5 xã, phường:
1.Xã Phong Vực 2.Xã Cát Trù 3.Phường Mỹ Hà 4.Xã Điêu Lương
5.Xã Đồng Lương

2-Tổng Phú Khê, 5 xã:
1.Xã Bình Phú 2.Xã Đông Viên 3.Xã Yên Tập 4.Xã Phú Khê
5.Xã Xương Thịnh

3-Tổng Phương Xá2, 13 xã:
1.Xã Tịnh Động 2.Xã áo Lộc 3.Xã Phùng Xá 4.Xã Dư Ba
5.Xã Bạch Xá 6.Xã Thổ Khối 7.Xã Đồng Kệ 8.Xã Thụy Biểu
9.Xã Cấp Dẫn 10.Xã Phương Xá 11.Xã Cam Chú 12.Xã Ngô Xá
13.Xã Bắc Lương

4-Tổng Nga Phú, 4 xã:
1.Xã Sơn Nga 2.Xã Thanh Nga 3.Xã Nga Hà 4.Xã Nga Phú

5-Tổng Tạ Xá, 4 xã:
1.Xã Canh Khê 2.Xã Tạ Xá 3.Xã Đồn Lục 4.Xã Sơn Tình

                                                     
1Huyện Cẩm Khê: Thời Thập nhị sứ quân là đất Hồi Hồ  (Sứ quân Kiểu Thuận chiếm đất Hồi Hồ, Toàn thư

chú: "Nay ở xã Trần Xá huyện Hoa Khê vẫn còn nền thành cũ". Hoa Khê là tên trước của Cẩm Khê). Thời
thuộc Minh là huyện Ma Khê . Đời Lê Thánh Tông khi định bản đồ toàn quốc đổi là huyện Hoa Khê

, thuộc phủ Thao Giang (đời Lê Trung hưng đổi là phủ Lâm Thao). Đầu Nguyễn vẫn theo thế. Năm
đầu Thiệu Trị, kiêng chữ Hoa (tên huý mẹ vua), đổi là huyện Cẩm Khê. Nay là phần lớn huyện Sông Thao tỉnh
Phú Thọ.

2Tổng Phương Xá: Từ đầu đời Tự Đức về trước là tổng Nguyễn Xá , sau năm Tự Đức 14 (1861) kiêng họ
vua, đổi là tổng Phương Quan .
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6-Tổng Trương Xá, 11 xã, thôn:
1.Xã Hanh Cù 2.Xã Trương Xá 3.Xã Sảo Châu 4.Xã Tình Cương
5.Xã Hiền Đa 6.Xã Phú Lạc 7.Xã Bà Triều 8.Xã Trình Khúc
9.Xã Bính Đê 10.Xã Trung Hà 11.Xã Chế Nhuệ

Binh ngạch:
-Lính tuyển: 82 người.

Nhân đinh:
-Đinh số chính nạp: 1.150 người.

Ruộng đất:
-Ruộng đất công, tư các hạng: 6.711 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 4.180 quan.
-Nộp bằng thóc: 3.466 hộc.

Phong tục:

ít người đi học. Đàn ông cày bừa kiếm củi, đàn bà trồng dâu nuôi tằm, buôn bán. Phong tục đại để
là cần kiệm, chất phác. Nhiều người theo đạo Phật, ít người theo Thiên chúa giáo.

Sản vật:

Nguồn lợi ruộng và nguồn lợi rừng tương đương nhau. Lúa, khoai, đậu không bằng các huyện ở hạ
du. Duy lâm sản thì có tre, gỗ, lá cọ, sơn sống, vỏ dó, dầu dọc, dầu trám, đều là sản vật thường có.

Khí hậu:

Đất gần rừng núi, khí lạnh đến sớm. Nơi nào khí lam chướng bốc ào ào thì lại càng rét buốt, nhất là
hai tháng là tháng 3 và tháng 9 thì lam chướng nặng nề nhất.

Sông núi:

Huyện có nhiều núi đồi, nhưng đều là núi không tên.

-Một dòng sông lớn tiếp liền với giang phận huyện Hạ Hoà, chảy đến giang phận huyện Tam Nông
tỉnh Hưng Hóa. Đó là sông Thao, dài 38 dặm, rộng 123 trượng, sâu khoảng 2 trượng 2 thước.

-Một sông nhỏ tiếp liền giang phận tỉnh Hưng Hóa, chảy qua địa giới huyện đến sông Thao. Đó là
sông Mỹ Giang, dài 42 dặm, rộng 7 trượng, sâu khoảng 1 trượng 4-5 thước.

Danh thắng:

Trong huyện không có danh thắng.

Đường đi:

-Một con đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía bắc, đến giáp địa giới huyện Hạ Hoà dài 34 dặm, rộng 5
thước.

-Một con đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía nam, đến giáp huyện Tam Nông tỉnh Hưng Hóa dài 17
dặm 85 trượng, rộng 5 thước.

-Một con đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông, đến sông Mỹ Giang, dài 4 dặm, rộng 5 thước.
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huyện Thanh Ba

Thanh Ba1 là huyện thống hạt của phủ Lâm Thao. Huyện lỵ ở địa phận xã Hoàng Xá.

Huyện hạt phía đông giáp địa giới huyện Phù Ninh, phía tây giáp sông Thao, đối bờ là địa giới
huyện Cẩm Khê, phía nam giáp địa giới huyện Sơn Vi, phía bắc giáp địa giới huyện Hạ Hoà.

Đông tây cách nhau 19 dặm. Nam bắc cách nhau 36 dặm.

Huyện có 8 tổng, gồm 53 xã, phường:

1-Tổng Mạn Lạn, 7 xã:
1.Xã Mạn Lạn 2.Xã Thanh Ba 3.Xã Hiếu Lễ 4.Xã Phương Lĩnh
5.Xã Hoàng Xá 6.Xã Vũ Yển 7.Xã Kiều Tùng

2-Tổng Hoàng Cương, 9 xã:
1.Xã Hoàng Cương 2.Xã Bổng Thượng 3.Xã Bổng Cương 4.Xã Bổng Châu
5.Xã Phú Động 6.Xã Trí Chủ 7.Xã Yên Kiện 8.Xã Tinh Xá
9.Xã Yên Trạch

3-Tổng Vĩnh Chân, 9 xã:
1.Xã Vĩnh Chân 2.Xã Mai ổ 3.Xã Yên Luật 4.Xã Chân Tòng
5.Xã Chân Lao 6.Xã Đàn Trầm 7.Xã Lỗi Dương 8.Xã Vụ Cầu
9.Xã Thổ Khối

4-Tổng Lương Lỗ, 6 xã, phường:
1.Xã Lương Lỗ 2.Xã Phao Võng 3.Xã Tăng Nhi 4.Xã Cảng Ngạch
5.Xã Quán Dương 6.Xã Đỗ Xuyên

5-Tổng Yên Khâu, 5 xã:
1.Xã Yên Khâu 2.Xã Hương Xạ 3.Xã Chính Công 4.Xã Cáo Điền2

5.Xã Phương Viên

6-Tổng Phao Thanh, 5 xã:
1.Xã Phao Thanh 2.Xã Đỗ Sơn 3.Xã Hà Xá 4.Xã Phương Nham
5.Xã Nhuế Xuyên

7-Tổng Thanh Cù, 4 xã:
1.Xã Thanh Cù 2.Xã Hanh Cù 3.Xã Lạn Dương 4.Xã Yên Khê

8-Tổng Ninh Dân, 8 xã:
1.Xã Yên Dân 2.Xã Đại Đồng 3.Xã Thượng Nông 4.Xã Quảng Nạp
5.Xã Thái Ninh 6.Xã Năng Yên 7.Xã Tấn Thân 8.Xã Lê Đào

Binh ngạch:
-Lính chọn có 116 tên.

Nhân đinh:
-Đinh số chính nạp: 1.431 người.

                                                     
1Huyện Thanh Ba: Theo ĐNNTC tên huyện Thanh Ba  có từ đời Lý. Thời thuộc Minh cũng gọi là huyện

Thanh Ba , thuộc châu Thao Giang. Đời Lê Thánh Tông cũng là huyện Thanh Ba , thuộc phủ Thao
Giang (sau đổi là phủ Lâm Thao). Đời chúa Trịnh Tráng, kiêng tên tước của Thanh vương Trịnh Tráng (1623-
1657) đổi chữ viết Thanh Ba . Các triều sau đều theo thế. Nay là đất huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ.

2Xã Cáo Điền: Từ đầu Nguyễn về trước là Cảo Điền, từ 1836 theo lệnh kiêng huý đời Minh Mệnh kiêng đồng âm
chữ Cảo  (biệt huý của Gia Long), đổi là Cáo Điền .
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Ruộng đất:
-Ruộng đất công, tư các hạng: 10.776 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 5.265 quan.
-Nộp bằng thóc: 5.740 hộc.

Phong tục:

Các xã Vũ Yển, Phương Lĩnh, Mạn Lạn, Thanh Ba, Trí Chủ, Bổng Cương, Vụ Cầu, Vĩnh Chân,
Chân Tòng, Mai ổ, Tăng Nhi, Sảo Dương, Phao Thanh, Phương Nham, Yên Khê, Quảng Nạp rải rác
có người học hành. Còn lại, phần nhiều là dân vũ dũng, hung hãn. Đàn ông thì cày ruộng, đánh cá, đốn
củi, chăn nuôi. Đàn bà trồng cấy, buôn bán, phong tục phần nhiều chất phác. Nhiều người theo đạo
Phật, ít người theo Thiên chúa giáo.

Sản vật:

Ruộng trồng lúa tẻ, lúa nếp. Đất trồng khoai, đậu. Lâm sản có sơn sống, lá cọ, vỏ cây dó, dầu trám.
Sông có cá cháy1, đều là những sản vật thường có.

Khí hậu:

Địa thế nhiều rừng núi, khí lạnh đến sớm. Các tổng Ninh Dân, Thanh Cù, Yên Khâu lam chướng
bốc ào ào, lại càng rét buốt. Ruộng vụ hè nước sâu. Ruộng vụ thu cấy khô ít nước, thời vụ nhà nông
cũng muộn.

Sông núi:

Trong huyện nhiều núi đồi liên tiếp nhau, nhưng đều là những núi không tên.

-Một dòng sông lớn tiếp liền với giang phận huyện Hạ Hoà, chảy qua địa giới huyện đến giang phận
huyện Sơn Vi. Đó là sông Thao, dài 44 dặm 98 trượng, rộng 118 trượng, sâu khoảng 4 trượng 2-3 thước.

Danh thắng:

Trong huyện không có danh thắng.

Đường đi:

-Một đường nhỏ trên giáp địa giới huyện Hạ Hoà, dưới đến giáp địa giới huyện Sơn Vi, dài 41 dặm
50 trượng, rộng 5 thước.

-Một con đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía bắc đến giáp huyện Tây Quan, dài 35 dặm, rộng 5
thước.

-Một con đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía nam đến giáp địa giới huyện Sơn Vi, dài 30 dặm, rộng 5
thước.

-Một con đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông đến giáp địa giới huyện Phù Ninh, dài 32 dặm,
rộng 5 thước.

huyện Hạ Hoà

Hạ Hoà2 là huyện thống hạt của phủ Lâm Thao. Huyện lỵ ở địa phận hai xã Minh Hạc, Nhữ Thượng.

                                                     
1Ngv.: tiễn ngư  (cá mũi tên).
2Huyện Hạ Hoà : Theo ĐNNTC, thời Đinh-Lý là huyện Hạ Hoa . Thời thuộc Minh cũng theo

thế, đặt thuộc châu Thao Giang. Đời Lê Thánh Tông cũng gọi là huyện Hạ Hoa , đặt thuộc phủ Thao
Giang (Lê Trung hưng đổi là phủ Lâm Thao). Năm đầu niên hiệu Thiệu Trị (1841) kiêng huý chữ Hoa (tên huý
mẹ vua), đổi là huyện Hạ Hoà . Nay là huyện Hạ Hoà tỉnh Phú Thọ.



Tỉnh Sơn tây Đồng khánh địa dư chí

950

Huyện hạt phía đông giáp địa giới huyện Thanh Ba, phía tây giáp địa giới các huyện Trấn Yên, Văn
Chấn tỉnh Hưng Hóa, phía nam giáp địa giới huyện Cẩm Khê, phía bắc giáp địa giới huyện Tây Quan
phủ Đoan Hùng.

Đông tây cách nhau 14 dặm. Nam bắc cách nhau 38 dặm.

Huyện có 8 tổng, gồm 50 xã, phường:

1-Tổng Văn Lang, 6 xã, phường:
1.Xã Minh Côi 2.Xã Giáp ất 3.Xã Văn Lang 4.Xã Bằng Dã
5.Xã Vô Tranh 6.Xã Thao Hà

2-Tổng Xuân áng, 6 xã:
1.Xã Xuyết Hưu 2.Xã Mỹ Sảo 3.Xã Lương Xá 4.Xã Xuân áng
5.Xã Tín Nghĩa 6.Xã Tín Lương

3-Tổng Động Lâm, 10 xã:
1.Xã Lâm Lợi 2.Xã Động Lâm 3.Xã Hiền Lương 4.Xã Đồng Luận
5.Xã Tiểu Phạm 6.Xã Nang Sa 7.Xã Linh Xuân 8.Xã Bình Kiện
9.Xã Quân Khê 10.Xã Bảo Lợi

4-Tổng Văn Chiếu, 3 xã:
1.Xã Văn Phú 2.Xã Bình Lục 3.Xã Văn Chiếu

5-Tổng Đan Thượng, 8 xã, thôn:
1.Xã Đan Hà 2.Xã Đan Thượng 3.Xã Trà Hạ 4.Xã Trà Thượng
5.Xã Đồng Bổng 6.Xã Đồng Lũng 7.Xã Đức Quân
8.Thôn Bảo Lộc xã Hoà Quân

6-Tổng Lãnh Sơn, 4 xã:
1.Xã Lãnh Khanh 2.Xã Hinh Hương 3.Xã Lãnh Sơn 4.Xã Thanh Hương

7-Tổng Nhữ Hạ, 8 xã:
1.Xã Nhữ Thượng 2.Xã Minh Hạc 3.Xã Lịch Đình 4.Xã Lang Sơn
5.Xã Bạch Dương 6.Xã Chu Hưng 7.Xã Gia Điền 8.Xã Nhữ Hạ

8-Tổng Đại Phạm, 5 xã:
1.Xã Sơn Nhiễu 2.Xã Đại Phạm 3.Xã Nghĩa Lương 4.Xã Hà Lương
5.Xã Lương Bằng

Binh ngạch:
-Lính tuyển: 48 người.

Nhân đinh:
-Đinh số chính nạp: 443 người.

Ruộng đất:
-Ruộng đất công, tư các hạng: 4.690 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 1.934 quan.
-Nộp bằng thóc: Cả năm nên trưng thu: 3.030 hộc.

Phong tục:

ít người đi học, dân vùng rừng núi quê mùa chất phác, nhưng hạng người hung hãn cũng không
phải là không có. Nghề nghiệp thì coi sản vật núi rừng làm trọng. Đàn ông, đàn bà đều cần cù tiết
kiệm. Nhiều người theo đạo Phật, ít người theo Thiên chúa giáo.
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Sản vật:

Nguồn lợi rừng nhiều hơn nguồn lợi ruộng. Ruộng cấy được cả nếp tẻ, đất có khoai, đậu. Lâm sản
có các loại tre, gỗ, lá cọ, dầu dọc, vỏ dó, gỗ củi v.v... Nhưng dân phần nhiều xiêu tán, cũng ít người
tìm kiếm.

Khí hậu:

Địa thế rừng núi, khí lạnh đến sớm, cả 8 tổng tương tự nhau. Trong đó tổng Đại Phạm dân ở vùng
lũng núi, khí lam chương bốc ào ào, lại càng rét buốt. Tháng 3 và 9 là hai tháng lam chướng nặng nề
nhất. Ruộng vụ hè nước sâu, đến cuối tháng giêng mới xuống cấy. Ruộng vụ thu khô cạn, đến cuối
tháng 8 mới xuống cấy.

Sông núi:

Xã Minh Hạc có núi Phượng Dực.

-Một dòng sông lớn tiếp liền với giang phận tỉnh Hưng Hóa, chảy qua địa giới huyện đến giang
phận huyện Thanh Ba. Đó là sông Thao, dài 54 dặm, rộng 115 trượng, sâu khoảng 2 trượng 7-8 thước.

Danh thắng:

Am Từ Quang: ở dưới núi Phượng Dực.

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây, đến giáp địa giới huyện Trấn Yên, dài 21 dặm rộng 5
thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông đến giáp địa giới huyện Thanh Ba, dài 11 dặm, rộng 5
thước.

-Một con đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía nam, trên giáp địa giới huyện Văn Chấn tỉnh Hưng Hóa,
dưới đến giáp địa giới huyện Cẩm Khê, dài 28 dặm 50 trượng, rộng 5 thước.

-Một con đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía bắc, đến giáp địa giới huyện Tây Quan, dài 6 dặm 50
trượng, rộng 5 thước.

phủ Đoan Hùng

Phủ Đoan Hùng1 ở phía tây bắc cách thành tỉnh 113 dặm. Thành phủ ở địa phận xã Quả Cảm huyện
Tây Quan. Thành đắp bằng đất, chu vi 154 trượng 3 thước. Chiều cao của thành, phía trước cao
khoảng 4 thước, bên trái, bên phải đều cao khoảng 5 thước, phía sau cao 1 thước. Mặt thành rộng 2
thước 5 tấc, chân thành rộng 7 thước 5 tấc. Trên mặt thành đặt 2 cỗ pháo. Thành mở 3 cửa, đều xây

                                                     
1Phủ Đoan Hùng: Đời Trần là đất lộ Tam Giang, thời thuộc Minh là châu Tuyên Giang thuộc phủ Tam Giang.

Đời Lê Thánh Tông định bản đồ toàn quốc (1469), đổi làm phủ Đoan Hùng thuộc thừa tuyên Sơn Tây, gồm 5
huyện: Đông Lan , Tam Dương , Để Giang , Tây Lan , Đang Đạo . Sau, trong
khoảng niên hiệu Cảnh Thống (1498-1504) đổi huyện Tây Lan làm huyện Tây Quan , đời Mạc đổi huyện
Đông Lan làm huyện Đông Quan . Đời Lê Trung hưng kiêng huý chúa Trịnh Giang (1729-1740), đổi
huyện Để Giang làm huyện Sơn Dương . Đầu đời Gia Long vẫn giữ 5 huyện như tên cũ. Năm Minh Mệnh
2 (1821) đổi huyện Đông Quan làm huyện Hùng Quan . Năm thứ 6 (1825) kiêng đồng âm chữ Đang
(tên huý Thuận Thiên hoàng hậu, mẹ vua Minh Mệnh), đổi huyện Đang Đạo làm huyện Đăng Đạo . Năm
thứ 11 (1830) tách huyện Tam Dương cho thuộc phủ Vĩnh Tường, tách huyện Phù Ninh trước thuộc Vĩnh
Tường cho thuộc vào phủ Đoan Hùng. Năm thứ 14 (1833) bỏ huyện Đăng Đạo, gộp đất vào huyện Sơn Dương.
Năm Tự Đức 6 (1853) tách chuyển huyện Phù Ninh sang phủ Lâm Thao. Khoảng cuối Tự Đức đầu Đồng
Khánh lại chuyển huyện Phù Ninh về phủ Đoan Hùng như trước. Nay là đất huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ,
một phần huyện Phong Châu tỉnh Vĩnh Phúc, và huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang.
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bằng đá ong. Ngoài thành, ba mặt trước phải trái có hào, cộng dài 128 trượng. Mặt hào phía trước rộng
1 trượng 5 thước, bên trái, bên phải rộng khoảng 1 trượng. Chiều sâu của hào phía trước sâu khoảng 4
thước, bên trái, bên phải sâu khoảng 2 thước 5 tấc. Phía bên trái và phía sau thành có sông Lô và sông
Lôi bao quanh, lại là chỗ chân núi, cho nên không phải đào ao1.

Phủ hạt phía đông giáp địa giới huyện Tam Dương, phía tây giáp địa giới huyện Hạ Hoà, phía nam
giáp địa giới hai huyện Sơn Vi, Thanh Ba, phía bắc giáp địa giới huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang.

Đông tây cách nhau 100 dặm. Nam bắc cách nhau 35 dặm.

Năm Tự Đức 26 (1873) phủ lỵ bị phỉ đốt phá, đến nay dân tình kiệt quệ, chưa kịp tu sửa. Hiện nay
đang ở nhờ nhà dân của xã ấy để làm việc.

Phủ kiêm lý 2 huyện Tây Quan, Hùng Quan, gồm 9 tổng:

Huyện Tây Quan, 6 tổng:
1.Tổng Cẩn Độ 2.Tổng Ca Đình 3.Tổng Minh Doãn 4.Tổng Nghĩa Quân
5.Tổng Đại Thân 6.Tổng Thượng Khê

Huyện Hùng Quan, 3 tổng:
1.Tổng Ngọc Chúc 2.Tổng Vân Nham 3.Tổng Nghĩa Khê

Thống hạt 2 huyện Phù Ninh, Sơn Dương, gồm 24 tổng:

Huyện Phù Ninh, 8 tổng:
1.Tổng Lâu Thượng 2.Tổng Minh Nông 3.Tổng Phượng Lâu 4.Tổng Tử Đà
5.Tổng Hạ Hoàng 6.Tổng Phù Lão 7.Tổng Kim Lăng 8.Tổng Trâm Nhĩ

Huyện Sơn Dương, 16 tổng:
1.Tổng át Sơn 2.Tổng Yên Lịch 3.Tổng Đồng Văn 4.Tổng Gia Mông
5.Tổng Lương Viên 6.Tổng Hữu Vu 7.Tổng Hội Kế 8.Tổng Linh Xuyên
9.Tổng Thượng Âm 10.Tổng Tú Trạc 11.Tổng Đồng Lục 12.Tổng Bắc Hoàng
13.Tổng Tứ Lân 14.Tổng Phượng Liễn 15.Tổng Thanh La 16.Tổng Kim Quan

Binh ngạch:
-Lính chọn: 208 người.

Nhân đinh:
-Đinh số chính nạp: 2.574 người.

Ruộng đất:
-Ruộng đất công, tư các hạng: 21.390 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 9.590 quan.
-Nộp bằng thóc: 11.110 hộc.

Phong tục:

Huyện Phù Ninh rải rác có người đi học. Ba huyện Sơn Dương, Tây Quan, Hùng Quan thì người đi
học rất ít. Tập tục đại để là quê mùa, chất phác, nhưng cũng không thể không có những kẻ hung hãn.
Dân làm nghề cày ruộng, trồng dâu, kiếm củi. Đàn ông đàn bà cần cù tiết kiệm. Các việc cưới xin, tang
ma, cúng tế cũng đơn giản. Nhiều người theo đạo Phật, ít người theo Thiên chúa giáo.

Sản vật:

ít nguồn lợi đồng ruộng, nhiều nguồn lợi núi rừng. Lúa, khoai, đậu không bằng các huyện ở hạ du.
Lâm sản có tre, gỗ, lá cọ, sơn sống, dầu dọc, củ nâu, mật ong, dầu trám ở bốn huyện đều có. Nhưng

                                                     
1Ngv.: Trì  (ao), tức là ao chứa nước để tháo vào hào thành.
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[sau khi bị phỉ] cướp phá, dân xiêu tán, người vào rừng tìm kiếm lâm sản cũng ít đi. Chỉ có hồng chín
ở huyện Phù Ninh là ngon.

Khí hậu:

Phủ hạt thuộc vùng rừng núi, khí lạnh đến sớm. Lam chướng độc hại, khí lạnh lại càng nặng nề,
người dân ra đồng vào núi phải đợi mặt trời lên mới đi được.

Sông núi:

Huyện Tây Quan có núi Ninh Sơn, Vạn Sơn, Đẩu Sơn, núi Bà Đà, núi Vọng Cương.

Huyện Hùng Quan có núi Minh Cầm, núi Đoạn Sơn, Thạch Sơn, động Hổ Nham.

Huyện Phù Ninh có núi Thẩm Sơn, núi Nghi Địch.

Huyện Sơn Dương có núi Trâm Sơn, Lịch Sơn, núi Tam Đảo.

-Một dòng sông lớn tiếp liền với bên trái giang phận tỉnh Tuyên Quang, chảy qua phủ hạt đến ngã
ba Ngọc Chúc hợp dòng với Lôi Giang. Đó là sông Lô Giang.

-Một dòng sông lớn từ ngã ba Ngọc Chúc qua phủ hạt chảy về phía đông, đến ngã ba Hạc, hợp
dòng với sông Lô. Đó là sông Lôi Giang.

Danh thắng:

Trong phủ không có danh thắng.

Đường đi:

-Một đường quan báo từ địa giới huyện Sơn Vi qua hai trạm Sơn Bình, Sơn Vân huyện Phù Ninh, và
hai trạm Sơn Xuân, Sơn Hoà huyện Hùng Quan, đến giáp địa giới huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang,
dài 126 dặm rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ thành phủ đi về phía nam đến giáp địa giới huyện Bạch Hạc, dài 115 dặm, rộng
5 thước.

-Một đường nhỏ từ thành phủ đi về phía bắc, qua bến đò Ngọc Chúc, đến địa giới huyện Hàm Yên
tỉnh Tuyên Quang, dài 24 dặm, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ thành phủ đi về phía nam, qua bến đò Ngọc Chúc, sang phía đông giáp địa giới
huyện Lập Thạch, dài 55 dặm, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ thành phủ đi về phía tây, đến giáp địa giới Thu Châu tỉnh Tuyên Quang, dài 21
dặm, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ thành phủ đi về phía bắc đến giáp địa giới Thu Châu tỉnh Tuyên Quang, dài 24
dặm, rộng 5 thước.

huyện Tây Quan

Huyện Tây Quan1 do phủ Đoan Hùng kiêm lý. Huyện hạt phía đông giáp địa giới huyện Hùng
Quan, phía tây giáp địa giới huyện Hạ Hoà, phía nam giáp địa giới huyện Phù Ninh, phía bắc giáp
huyện Hùng Quan và địa giới huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang.

Đông tây cách nhau 45 dặm. Nam bắc cách nhau 26 dặm.

                                                     
1Huyện Tây Quan : Tên huyện có từ đời Trần là huyện Tây Lan , thời thuộc Minh cũng là huyện

Tây Lan thuộc phủ Tam Giang. Đời Lê Thánh Tông khi định bản đồ toàn quốc (1469) đặt huyện Tây Lan thuộc
phủ Đoan Hùng. Đời Lê Cảnh Thống (1498-1504) đổi là huyện Tây Quan . Nay thuộc huyện Đoan Hùng
tỉnh Phú Thọ.
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Huyện có 6 tổng, gồm 30 xã:

1-Tổng Cẩn Độ, 5 xã:
1.Xã Cẩn Độ 2.Xã Tây Mỗ 3.Xã Minh Tường 4.Xã Quả Cảm
5.Xã Sóc Đăng

2-Tổng Ca Đình, 4 xã:
1.Xã Ca Đình 2.Xã Ngọc Lũ 3.Xã Tây Cốc 4.Xã Tây Quan

3-Tổng Minh Doãn, 6 xã:
1.Xã Minh Doãn 2.Xã Quế Lâm 3.Xã Doãn Đăng 4.Xã Phúc Lai
5.Xã Phương Nhuế1 6.Xã Cửu Tích

4-Tổng Nghĩa Quân, 6 xã:
1.Xã Nghĩa Quân 2.Xã Trân Đệ 3.Xã Minh Luân 4.Xã Cát Lâm
5.Xã Thuật Cổ 6.Xã Đức Quân

5-Tổng Đại Thân, 3 xã:
1.Xã Đại Thân 2.Xã Hán Sài 3.Xã Phù Hiên

6-Tổng Thượng Khê, 6 xã:
1.Xã Thượng Khê 2.Xã Vạn Hán 3.Xã Đông Dương 4.Xã Cầu Bằng
5.Xã Nghênh Lạp 6.Xã Lạp Xuyên

Binh ngạch:
-Lính giản: 47 người.

Nhân đinh:
-Đinh số chính nạp: 575 người.

Ruộng đất:
-Ruộng đất công tư các hạng: 5.923 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 1.700 quan.
-Nộp bằng thóc: 1.429 hộc.

Phong tục:

Người đi học rất ít, đại để dân vùng rừng núi quê mùa, chất phác, nhưng vẫn còn có những kẻ hung
hãn. Đàn ông cày bừa, kiếm củi. Tập tục cần cù tiết kiệm. Nhiều người theo đạo Phật, ít người theo
Thiên chúa giáo.

Sản vật:

Nguồn lợi ở ruộng ít, lợi rừng nhiều. Thóc lúa, khoai, đậu rải rác các nơi đều có. Lâm sản có tre, gỗ,
lá cọ, dầu dọc, mật ong, sáp ong, củ nâu, đều là sản vật thông thường mà thôi. Nhưng dân xiêu tán nên
cũng ít người đi tìm kiếm.

Khí hậu:

Rừng sâu nước độc. Tháng mùa đông rất rét. Tháng 3 và tháng 9 là hai tháng chướng khí nặng nề
nhất.

Sông núi:

Xã Tây Quan có núi Ninh Sơn. Xã Nhữ Hán có núi Vạn Sơn. Xã Ngọc Lũ, Ca Đình có núi Đẩu Sơn.
Hai xã Minh Tường, Phương Nhuế có núi Bà Đà. Hai xã Tây Mỗ, Tây Cốc có núi Vọng Cương.

                                                     
1Xã Phương Nhuế: từ đầu Nguyễn trở về trước là xã Hoa Nhuế . Đầu đời Thiệu Trị kiêng huý chữ Hoa, đổi

là Phương Nhuế .
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-Một dòng sông lớn tiếp liền với bên phải giang phận tỉnh Tuyên Quang, chảy qua huyện hạt, đến
ngã ba Ngọc Chúc, hợp dòng với sông Lô. Đó là sông Lôi Giang, dài 45 dặm, rộng 19 trượng 5 thước,
sâu khoảng 1 trượng 6-8 thước.

Danh thắng:

Trong huyện không có danh thắng.

Đường đi:

-Một đường quan báo từ chỗ giáp địa giới huyện Phù Ninh đến bến đò Ngọc Chúc, dài 20 dặm,
rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía nam đến giáp địa giới huyện Phù Ninh, dài 5 dặm, rộng 5
thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây đến giáp địa giới huyện Hạ Hoà, dài 40 dặm rộng 5
thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây bắc đến địa giới Thu Châu tỉnh Tuyên Quang, dài 21
dặm, rộng 5 thước.

huyện Hùng Quan

Huyện Hùng Quan1 do phủ Đoan Hùng kiêm lý. Huyện hạt phía đông giáp giới huyện Hàm Yên
tỉnh Tuyên Quang, phía tây giáp địa giới huyện Sơn Dương, phía nam giáp địa giới huyện Sơn Dương,
phía bắc giáp địa giới huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang.

Đông tây cách nhau 46 dặm. Nam bắc cách nhau 63 dặm.

Huyện có 3 tổng, gồm 32 xã:

1-Tổng Vân Nham, 5 xã:
1.Xã Vân Nham 2.Xã Sài Đầu 3.Xã Thượng Bản 4.Xã Bị Lễ
5.Xã Mãn Sơn

2-Tổng Nghĩa Khê, 9 xã:
1.Xã Nghĩa Khê 2.Xã Phú Nham 3.Xã Đại Hộ 4.Xã Vân Cương
5.Xã Hữu Đô 6.Xã Như Xuyên 7.Xã Hữu Lộc 8.Xã Đông Trai
9.Xã Xạ Hương

3-Tổng Ngọc Chúc, 18 xã:
1.Xã Ngọc Chúc 2.Xã Vân Dù 3.Xã Xuân áng 4.Xã Hoà Mục
5.Xã Lại Xá 6.Xã Đầu Mâu 7.Xã Hữu Thổ 8.Xã Hùng Quan
9.Xã Đông Tiệm 10.Xã Chân Lại 11.Xã Bằng Sóc 12.Xã Nhữ Hán
13.Xã Nhữ Khê 14.Xã Kỳ Lãm 15.Xã Minh Cầm 16.Xã Lã Hoàng
17.Xã Đông Mỗ 18.Xã Nam Đẩu

Binh ngạch:
-Lính tuyển: 25 người.

                                                     
1Huyện Hùng Quan : Theo ĐNNTC, tên huyện có từ trước đời Trần là huyện Đông Lan , thời

thuộc Minh cũng là huyện Đông Lan thuộc phủ Tam Giang. Đời Lê Thánh Tông khi định bản đồ toàn quốc
(1469) đặt huyện Đông Lan thuộc phủ Đoan Hùng. Đời Mạc đổi làm huyện Đông Quan. Năm Minh Mệnh 2
(1821) đổi làm huyện Hùng Quan . Nay thuộc huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ.

Hoang Ha
h1t huyOn `
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Nhân đinh:
-Đinh số chính nạp: 394 người.

Ruộng đất:
-Ruộng đất công, tư các hạng: 1.864 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 1.185 quan.
-Nộp bằng thóc: 977 hộc.

Phong tục:

Người đi học rất ít, đại để là dân vùng rừng núi quê mùa, chất phác, phần nhiều có tính cố chấp
hung hãn. Đàn ông cày bừa, kiếm củi. Tập tục cần cù tiết kiệm. Nhiều người theo đạo Phật, ít người
theo Thiên chúa giáo.

Sản vật:

ít nguồn lợi ruộng, nhiều nguồn lợi rừng. Thóc lúa, khoai, đậu rải rác các nơi đều có. Lâm sản có
tre, gỗ, lá cọ, dầu dọc, mật ong, sáp ong, củ nâu, đều là sản vật thông thường mà thôi. Vì dân xiêu tán
nên cũng ít người đi tìm kiếm.

Khí hậu:

Núi mù, nước độc, tháng mùa đông rất rét. Hai tháng 3 và 9 khí độc càng nặng.

Sông núi:

Xã Minh Cầm có núi Minh Cầm. Hai xã Hữu Đô, Mỹ Khê có núi Đoạn Sơn. Xã Vân Nham có núi
Thạch Sơn, động Hổ Nham.

-Một dòng sông lớn tiếp liền giang phận tỉnh Tuyên Quang, chảy qua địa giới huyện, đến ngã ba
Ngọc Chúc hợp lưu với sông Lôi rồi chảy về phía đông đến giang phận huyện Sơn Dương. Đó là sông
Lô, dài 44 dặm, rộng 73 trượng, sâu khoảng 32 thước.

Danh thắng:

Trong huyện không có danh thắng.

Đường đi:

-Một đường quan báo từ bến đò Ngọc Chúc, qua 2 trạm Sơn Xuân, Sơn Hoà đến giáp địa giới
huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang, dài 33 dặm, rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông, qua bến đò Ngọc Chúc, đến giáp địa giới huyện Hàm
Yên tỉnh Tuyên Quang, dài 31 dặm, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía nam, qua bến đò Ngọc Chúc, đến giáp địa giới huyện Sơn
Dương, dài 20 dặm, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía bắc, qua bến đò Ngọc Chúc, đến giáp địa giới Thu Châu
tỉnh Tuyên Quang, dài 24 dặm, rộng 5 thước.
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huyện Phù Ninh

Phù Ninh1 là huyện thống hạt của phủ Đoan Hùng. Huyện lỵ tạm trú ở xã Yên Lãm.

Huyện hạt phía đông giáp địa giới huyện Lập Thạch, phía tây giáp địa giới hai huyện Sơn Vi,
Thanh Ba, phía nam giáp địa giới huyện Tiên Phong, phía bắc giáp địa giới huyện Tây Quan.

Đông tây cách nhau 38 dặm. Nam bắc cách nhau 75 dặm.

Huyện có 8 tổng, gồm 55 xã, thôn, phường:

1-Tổng Lâu Thượng, 5 xã, phường:
1.Xã Lâu Thượng 2.Xã Lâu Hạ 3.Xã Bảo Quế 4.Xã Sấu Lâu
5.Xã Biện Dương

2-Tổng Minh Nông, 7 xã:
1.Xã Minh Nông 2.Xã Nỗ Lực 3.Xã Phú Nông 4.Xã Nỗ Châu
5.Xã Nông Trang 6.Xã Tiên Cát 7.Xã Chi Cát

3-Tổng Phượng Lâu, 8 xã:
1.Xã Phượng Lâu 2.Xã Yên Lãm 3.Xã Phù Đức 4.Xã Kim Đái
5.Xã Hương Nang 6.Xã Nhượng Bộ 7.Xã Yên Thái 8.Xã Vân Lung

4-Tổng Tử Đà, 8 xã:
1.Xã Tử Đà 2.Xã Phù Lỗ 3.Xã Lỗ Trì 4.Xã Thượng Hạ Nha
5.Xã Y Kỳ 6.Xã Yên Đạo 7.Xã Phù Ninh 8.Xã Bình Bộ

5-Tổng Hạ Hoàng, 9 xã, phường:
1.Xã Hạ Hoàng 2.Xã Tiên Du 3.Xã Phú Lộc 4.Xã Da Hương
5.Xã Viên Lãng 6.Xã Thanh Thúy 7.Xã Trung Hoàng 8.Xã Phú Nham
9.Phường Thiềm Thanh

6-Tổng Phù Lão, 6 xã:
1.Xã Phù Lão 2.Xã Dưỡng Mông 3.Xã Thái Bình 4.Xã Yên Phú
5.Xã Lệ Mỹ 6.Xã Viên Quận

7-Tổng Kim Lăng, 7 xã:
1.Xã Kim Lăng 2.Xã Đại Lục 3.Xã Tiên Châu 4.Xã Tiên ¶
5.Xã Minh Kha 6.Xã Yên Mộng 7.Xã Văn Khê

8-Tổng Trâm Nhĩ, 7 xã:
1.Xã Tang Mỹ 2.Xã Yên Kiện 3.Xã Vân Mộng 4.Xã Thái Xương
5.Xã Bảo Hựu 6.Xã Tứ Quận 7.Xã Trâm Nhĩ

Binh ngạch:
-Lính tuyển: 112 người.

Nhân đinh:
-Đinh số chính nạp: 1.193 người.

                                                     
1Huyện Phù Ninh : Tên huyện có từ đời Trần thuộc lộ Tam Đái, thời thuộc Minh thuộc châu Tam Đái.

Đời Lê Thánh Tông, khi định bản đồ toàn quốc (1469), đặt huyện Phù Ninh thuộc phủ Tam Đái. Đời Lê Trung
hưng, kiêng huý Trang Tông Lê Duy Ninh (1533-1548), đổi là huyện Phù Khang . Năm Gia Long 2 (1803)
lại kiêng huý chữ Khang (Hiếu Khang, miếu hiệu của cha vua Gia Long), lấy lại tên cũ là Phù Ninh. Năm thứ
Minh Mệnh 11 (1832) tách huyện Phù Ninh trước thuộc phủ Tam Đái (sau đổi là phủ Vĩnh Tường) cho thuộc
vào phủ Đoan Hùng. Năm Tự Đức 6 (1853) lại tách chuyển huyện Phù Ninh sang phủ Lâm Thao. Khoảng cuối
Tự Đức đầu Đồng Khánh lại chuyển huyện Phù Ninh về phủ Đoan Hùng như trước. Nay thuộc Phong Châu
tỉnh Vĩnh Phúc.
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Ruộng đất:
-Ruộng đất công tư các hạng: 14.082 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 5.378 quan.
-Nộp bằng thóc: 7.500 hộc.

Phong tục:

Rải rác có người đi học. Còn nữa thì dân phần nhiều quê mùa chất phác, mà hạng hung hãn cũng
không thể nói là không có. Dân gần núi thì chặt củi tìm kiếm lâm sản để sinh sống. Người gần sông
nước thì làm nghề bắt cá. Phong tục đại để cần cù tiết kiệm. Nhiều người theo đạo Phật, ít người theo
Thiên chúa giáo.

Sản vật:

Nguồn lợi của ruộng và nguồn lợi rừng tương đương nhau. Ruộng có lúa tẻ lúa nếp. Đất trồng
khoai, đậu, dâu, mía. Lâm sản có tre, gỗ, lá cọ, sơn sống, chè xanh. Nhưng vì dân xiêu tán nên cũng ít
người đi tìm kiếm. Chỉ có hồng trứng ở Chi Cát là ngon mà thôi.

Khí hậu:

Huyện hạt ở vùng rừng núi, khí lạnh đến sớm. Rừng hoang núi hiểm, khí núi mây mù rét buốt. Lúa
vụ thu, tháng 7 xuống cấy, tháng 10 thu hoạch. Lúa vụ hè, tháng 11 xuống cấy, tháng 5 thu hoạch.

Sông núi:

Xã Yên Kiện có núi Thẩm Sơn (núi Thắm). Xã Thái Sơn có núi Nghi Địch.

-Một dòng sông lớn tiếp liền với giang phận huyện Tây Quan, chảy qua địa giới huyện đến giang
phận huyện Bạch Hạc. Đó là sông Lô, dài 62 dặm, rộng 96 trượng, sâu khoảng 2 trượng 2-3 thước.

-Một dòng sông lớn tiếp liền với giang phận huyện Sơn Vi, chảy qua địa giới huyện, đến giang
phận huyện Bạch Hạc. Đó là sông Thao, dài 10 dặm, rộng 298 trượng, sâu khoảng 6 trượng 7-8 thước.

Danh thắng:

Trong huyện không có danh thắng.

Đường sá:

-Một đường quan báo từ phía tây giáp địa giới huyện Sơn Vi, qua 2 trạm Sơn Bình, Sơn Vân đi lên
phía bắc đến giáp địa giới huyện Tây Quan, dài 34 dặm, rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông đến giáp địa giới thôn Việt Trì huyện Bạch Hạc, dài
14 dặm rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía bắc đến giáp địa giới huyện Tây Quan, dài 47 dặm, rộng
5 thước.

-Một con đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây, đến giáp trạm Sơn Bình, dài 21 dặm, rộng 5 thước.
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huyện Sơn Dương

Sơn Dương1 là huyện thống hạt của phủ Đoan Hùng. Huyện lỵ ở xã Lâm Xuyên.

Huyện hạt phía đông giáp địa giới huyện Tam Dương, phía tây giáp địa giới hai huyện Hùng Quan,
Phù Ninh, phía nam giáp địa giới huyện Lập Thạch, phía bắc giáp địa giới tỉnh Thái Nguyên.

Đông tây cách nhau 69 dặm. Nam bắc cách nhau 71 dặm.

Huyện có 16 tổng, gồm 61 xã:

1-Tổng át Sơn, 6 xã:
1.Xã át Sơn 2.Xã Sầm Dương 3.Xã Lâm Xuyên 4.Xã Phan Lương
5.Xã Kim Xuyên 6.Xã Quang Tất

2-Tổng Yên Lịch, 2 xã:
1.Xã Yên Lịch 2.Xã Tây Vực

3-Tổng Đồng Văn, 4 xã:
1.Xã Đồng Văn 2.Xã Khổng Xuyên 3.Xã Khê Bôn2 4.Xã Kỳ Dương

4-Tổng Gia Mông, 2 xã:
1.Xã Gia Mông 2.Xã Phú Nhiêu

5-Tổng Lương Viên, 3 xã:
1.Xã Lương Viên 2.Xã Dũng Vi 3.Xã Mẫn Hóa

6-Tổng Hữu Vu, 4 xã:
1.Xã Hữu Vu 2.Xã Khoan Lư 3.Xã Vân Bảo 4.Xã Bằng Man

7-Tổng Hội Kế, 5 xã:
1.Xã Hội Kế 2.Xã Thiện Kế 3.Xã Trữ Lai 4.Xã Hoàng La
5.Xã Doanh Thất

8-Tổng Linh Xuyên, 7 xã:
1.Xã Linh Xuyên 2.Xã Tuân Lộ 3.Xã Nghĩa Lộ 4.Xã Tịnh Sinh
5.Xã Thanh Sơn 6.Xã Vô Tích 7.Xã Nga Phụ

9-Tổng Thượng ấm, 3 xã:
1.Xã Thượng ấm 2.Xã Dưỡng Mông 3.Xã Y Nhân

10-Tổng Tú Trạc, 4 xã:
1.Xã Tú Trạc 2.Xã Đa Năng 3.Xã Thắng Nghĩa 4.Xã Khang Lực

11-Tổng Đồng Lục, 4 xã:
1.Xã Đồng Lục 2.Xã Phương Cẩm 3.Xã Minh Lệnh 4.Xã Chúc Sơn

12-Tổng Bắc Hoàng, 3 xã:
1.Xã Bắc Hoàng 2.Xã Đăng Châu 3.Xã Kỳ Lâm

13-Tổng Tứ Lân, 3 xã:
1.Xã Tứ Lân 2.Xã Tử Trầm 3.Xã Trúc Đạm

                                                     
1Huyện Sơn Dương : Thời thuộc Minh là huyện Để Giang  thuộc phủ Tuyên Hoá. Theo ĐNNTC,

đời Trần đã có huyện Để Giang  (cũng đọc là Đáy Giang). Đời Lê Thánh Tông, khi định bản đồ toàn
quốc (1469) vẫn gọi là huyện Để Giang, đặt thuộc phủ Đoan Hùng. Đời Lê Trung hưng kiêng huý chúa Trịnh
Giang (1729-1740), đổi huyện Để Giang làm huyện Sơn Dương . Năm Minh Mệnh 14 (1833) gộp cả
đất của huyện Đăng Đạo (trước là Đang Đạo) vào huyện Sơn Dương. Nay là huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang.

2Xã Khê Bôn: từ đời Minh Mệnh về trước là xã Tuyền Bôn . Năm đầu niên hiệu Thiệu Trị (1841) kiêng
đồng âm tên huý vua Thiệu Trị, đổi là Khê Bôn .
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14-Tổng Phượng Liễn, 3 xã:
1.Xã Phượng Liễn 2.Xã Kim Lung 3.Xã Thức Thiện

15-Tổng Thanh La, 3 xã:
1.Xã Thanh La 2.Xã Hạ Yên 3.Xã Kiên Trận

16-Tổng Kim Quan, 5 xã:
1.Xã Kim Quan Thượng 2.Xã Kim Quan Hạ 3.Xã Đức Huy
4.Xã Hoàng Lâu 5.Xã Công Đa

Binh ngạch:
-Lính tuyển: 24 người.

Nhân đinh:
-Đinh số chính nạp: 413 người.

Ruộng đất:
-Ruộng đất công, tư các hạng: 2.519 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 1.327 quan.
-Nộp bằng thóc: 1.204 hộc.

Phong tục:

Đất vùng rừng núi, dân phần nhiều chất phác thô lỗ. Người đi học rất ít. Đại để làm nghề cày
ruộng, chăn nuôi, săn bắn. Đàn ông đàn bà đều cần cù tiết kiệm. Tám tổng Thượng ấm, Tú Trạc, Đồng
Lục, Bắc Hoàng, Tứ Lân, Phượng Liễn, Thanh La, Kim Quan đều có người Thổ, theo phong tục riêng
của họ.

Sản vật:

ít nguồn lợi ruộng, nhiều nguồn lợi rừng: có gỗ tạp, tre vầu, nứa, lá cọ, củ nâu, mật ong, sáp ong,
nơi nào cũng có. Nhưng nay dân xiêu tán, nên cũng ít người đi tìm kiếm.

Khí hậu:

Rừng núi liên tiếp, lam chướng nặng nề, nhiều mưa, khí lạnh sớm về.

Sông núi:

Xã Lâm Xuyên có núi Trâm Sơn. Xã Yên Lịch có núi Lịch Sơn. Tổng Hội Kê có núi Tam Đảo.

-Một dòng sông lớn tiếp liền với giang phận huyện Hùng Quan, chảy qua huyện hạt đến giang phận
huyện Lập Thạch. Đó là sông Lô, dài 41 dặm, rộng 88 trượng, sâu khoảng 3 trượng 2 thước.

-Một sông nhỏ tiếp liền với giang phận tỉnh Thái Nguyên, chảy qua địa giới huyện, đến giang phận
huyện Lập Thạch. Đó là sông Đáy, dài 50 dặm, rộng 5 trượng, sâu khoảng 1 trượng 2-3 thước.

Danh thắng:

Trong huyện không có danh thắng.

Đường đi.:

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông, trên giáp địa giới Định Châu tỉnh Thái Nguyên, dưới
đến giáp địa giới huyện Tam Dương, dài 34 dặm, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía nam, đến giáp địa giới huyện Lập Thạch, dài 20 dặm, rộng
khoảng 4 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía bắc, đến giáp địa giới huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang,
dài 28 dặm rộng 5 thước.
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